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danh lục đỏ VIỆT NAM – Phần II. thực vật 

 

 
1. ngành mộc lan __ magnoliophyta 

(ngành hạt kín __ angiospermae) 
1.1. lớp mộc lan __ magnoliopsida 
(lớp hai lá mầm __ dicotyledones) 

 
 

1. Acanthaceae __ Họ ¤ rô 
 
1. Tên khoa học: Chroesthes lanceolata (T. Anders.) B. Hansen, 1993.   
Synonym: Asystasia lanceolata T. Anders. 1867; Chroesthes pubiflora Benoist, 1927. 
Tên Việt Nam: Đài mác, Đài, Đài màu hồng. 
Họ Acanthaceae __ ¤ rô 
Phân hạng: CR B1+2e 
Cơ sở phân hạng: Đại diện duy nhất của chi Chroesthes ở Việt Nam. Loài đang nguy cấp, suy 
giảm quần thể do nạn phá rừng làm nương rẫy, khu phân bố < 5000 km2, nơi cư trú < 500 
km2, chỉ tồn tại ở 1 điểm. 
Phân bố: 
- Trong nước: Điện Biên. 
- Thế giới: Trung Quốc (Vân Nam), Mianma, Lào. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 63; FGI, 4: 684; ICS, 4: 165; SĐVN: 88; TCSH, 17(4, CĐ): 90. 
 
2. Tên khoa học: Psiloesthes elongata Benoist, 1935.  
Tên Việt Nam: Hoa cánh dài, ¤ rô suối. 
Họ Acanthaceae __ ¤ rô 
Phân hạng: EN B1+2b, c 
Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu của Việt Nam, mọc ở vùng núi đá vôi. Loài đang nguy cấp, 
suy giảm quần thể 50%, khu phân bố < 5000 km2, nơi cư trú < 500 km2, chỉ tồn tại ở 1-2 
điểm; môi trường sống bị xâm hại do nạn phá rừng. 
Phân bố:  
- Trong nước: Mới thấy ở Lạng Sơn (Thanh Mọi, Chi Lăng: Vạn Linh). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 74; FGI, 4: 727; SĐVN: 222. 

 
 

2. Alangiaceae __ Họ Thôi ba 
 

3. Tên khoa học: Alangium tonkinense Gagnep. 1950.  
Tên Việt Nam: Thôi chanh bạc, Lang vang, Thôi chanh. 
Họ Alangiaceae __ Thôi ba 
Phân hạng: VU A1c, B1+2a, b, c, d 
Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu có khu vực phân bố hẹp, diện tích và số lượng giảm nhiều. 
Phân bố: 
– Trong nước: Lạng Sơn (Chi Lăng), Bắc Giang (Lục Ngạn), Hoà Bình (Vụ Bản), Ninh Bình 
(Cúc Phương). 
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– Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2: 16; FCLV, 8: 37. 

 
 

3. Altingiaceae __ Họ Tô hạp 
 
4. Tên khoa học: Altingia chinensis (Champ. ex Benth.) Oliv. ex Hance 1873.  
Synonym: Liquidambar chinensis Champ. ex Benth. 1852. 
Tên Việt Nam: Tẩm, An tiên trung quốc, Do ba rôa, Tầm thụ, Tô hạp trung hoa. 
Họ Altingiaceae __ Tô hạp 
Phân hạng: EN A 1a, c, d, B1+2b, c, e 
Cơ sở phân hạng: Loài cây gỗ lớn, gỗ khá tốt; mọc rải rác trong rừng. Khu phân bố chia cắt. 
Các điểm Hoành Bồ, Uông Bí, Nha Trang rừng đã bị tàn phá nặng nề. 
Phân bố:  
- Trong nước: Lai Châu (Mường Tè), Lào Cai (Sa Pa), Quảng Ninh (Hoành Bồ, Uông Bí), 
Khánh Hoà (Nha Trang). 
- Thế giới: Trung Quốc (Quảng Tây, Quảng Đông, Hải Nam). 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2: 649; FCLV, 4: 87; SĐVN: 43. 

 
 

4. Anacardiaceae __ Họ Xoài  
 
5. Tên khoa học: Melanorrhoea laccifera Pierre, 1897.  
Tên Việt Nam: Sơn tiên, Sơn huyết, Suông tiên. 
Họ Anacardiaceae __ Xoài, Đào lộn hột 
Phân hạng: VU A1a, d+2d, B1+2a 
Cơ sở phân hạng: Loài bị khai thác và diện tích rừng bị giảm sút trên 20% hiện tại và tương 
lai trong 10 năm tới. Loài sẽ nguy cấp, chỉ tồn tại không quá 10 địa điểm. 
Phân bố:  
- Trong nước: Phú Thọ (Cầu Hai), Hà Tây (Ba Vì), Quảng Nam, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, 
Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Tp. Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu. 
- Thế giới: Thái Lan, Lào, Campuchia. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2: 465; FGI, 2: 26; VFT: 37. 
 
6. Tên khoa học: Melanorrhoea usitata Wall. 1829. 
Tên Việt Nam: Sơn đào, Sơn huyết lông. 
Họ Anacardiaceae __ Xoài, Đào lộn hột 
Phân hạng: VU B1+2, a, b, c, d, e 
Cơ sở phân hạng: Loài có khu phân bố hẹp, bị khai thác lấy gỗ dùng trong xây dựng, làm bệ 
máy, tà vẹt. 
Phân bố:  
- Trong nước: Gia Lai (Chư Prông, Mang Yang, Đắk Đoa, A Yun Pa: Pờ Tã). 
- Thế giới: Mianma, Thái Lan, Lào, Campuchia. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2: 465; SĐVN: 188. 
 
7. Tên khoa học: Pentaspadon poilanei (Evrard & Tardieu) Phamh. 1992.   
Synonym: Microstemon poilanei Evrard & Tardieu, 1961. 
Tên Việt Nam: Ngũ liệt poilane, Chan chan, Vi hùng, Vi hùng poilan. 
Họ Anacardiaceae __ Xoài, Đào lộn hột 
Phân hạng: EN B1+2e. 
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Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu của Việt Nam, gỗ tốt; mọc rải rác trong rừng. Mới gặp ở 2 
điểm. Là đối tượng khai thác nên đang bị săn lùng. Khu phân bố hẹp, lại thường xuyên bị tác 
động của con người, nơi cư trú bị xâm hại, số lượng cá thể trưởng thành suy giảm. 
Phân bố:  
- Trong nước: Khánh Hoà (Hòn Vọng Phu, Hòn Hèo), Ninh Thuận (Cà Ná). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: CCNVN, 1: 686; CCVN, 2: 474; FCLV, 2: 193; SĐVN: 191. 

 
 

5. Annonaceae __ Họ Na 
 

8. Tên khoa học: Anaxagorea luzonensis A. Gray, 1854.  
Synonym: Anaxagorea zeylanica Hook. f. & Thoms. l855; Anaxagorea fruticosa Scheff. 1869. 
Tên Việt Nam: Quả đầu ngỗng, (cây) Đầu ngỗng. 
Họ Annonaceae __ Na 
Phân hạng: VU A1c+2c, B1+3b 
Cơ sở phân hạng: Nguồn gen độc đáo: là loài cây duy nhất thuộc họ Na (Annonaceae) có 
phân quả dạng đại tự mở; khi quả chín mở giống đầu con ngỗng rất độc đáo. Cây sống dưới 
tán rừng nguyên sinh ẩm. Loài có thể lâm vào tình trạng tuyệt chủng do việc chặt phá rừng 
làm mất môi trường sinh thái và điều kiện sống. 
Phân bố:  
- Trong nước: Quảng Bình (Bố Trạch: Ba Rền), Quảng Trị (Hướng Hoá: Làng Khoai), Khánh 
Hòa (Nha Trang), Đồng Nai (Biên Hoà), Bà Rịa-Vũng Tàu (Côn Đảo). 
- Thế giới: ấn Độ, Xri Lanca, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Philippin, Inđônêxia. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 328; SĐVN: 45; TCSH, 16(4, CĐ): 1; TVCVN, 1: 163. 
 
9. Tên khoa học: Artabotrys tetramerus Ban, [1994] 2000.  
Tên Việt Nam: Móng rồng mỏ nhọn. 
Họ Annonaceae __ Na 
Phân hạng: EN B1+2b, c 
Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu của Việt Nam, mới chỉ gặp ở tỉnh Gia Lai (Kon Hà Nừng); 
mọc rải rác trong rừng nguyên sinh. Nơi cư trú bị xâm hại do việc khai thác rừng ở khu vực 
này rất mạnh trong những năm 1980-1995. 
Phân bố:  
- Trong nước: Mới thấy ở Gia Lai (Kon Hà Nừng). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: TCSH, 16(4, CĐ): 2; TVCVN, 1: 153. 
 
10. Tên khoa học: Cyathostemma vietnamense Ban, 1974.   
Tên Việt Nam: Huyệt hùng việt nam 
Họ Na __ Annonaceae 
Phân hạng: EN A1a, b, c. 
Cơ sở phân hạng: Mọc rải rác trong rừng. Nguồn gen hiếm, là đại diện của chi Cyathostemma 
phân bố ở Đông Nam á, bắc Việt Nam, là ranh giới bắc khu phân bố của chi này. Mới gặp tại 
một điểm là Đồng Tâm (Yên Bái). Loài rất dễ lâm vào tình trạng tuyệt chủng do việc chặt phá 
rừng. 
Phân bố:  
- Trong nước: Mới thấy ở Yên Bái (Đồng Tâm). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: BZh, 59(8): 1157; CCVN, 1: 303; SĐVN: 108; TVCVN, 1: 68. 
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11. Tên khoa học: Drepananthus filiformis (Ast) Ban, 1984.  
Synonym: Cyathocalyx filiformis Ast, 1940. 
Tên Việt Nam: Liên tràng (hình chỉ). 
Họ Annonaceae __ Na 
Phân hạng: EN B1+2b, c, e 
Cơ sở phân hạng: Loài cây gỗ đặc hữu của Việt Nam (mới gặp ở Bảo Lộc, Lâm Đồng); mọc 
rải rác trong rừng nguyên sinh; số cá thể trưởng thành rất ít. Cây bị khai khác lấy gỗ đóng đồ 
gia dụng và làm bao bì. 
Phân bố:  
- Trong nước: Mới thấy ở Lâm Đồng (Bảo Lộc). 
- Thế giới: Chưa biết.  
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 326; SĐVN: 124; TCSH, 16(4, CĐ): 5; TVCVN, 1: 134. 
 
12. Tên khoa học: Enicosanthellum petelotii (Merr.) Ban, 1975.  
Synonym: Polyalthia petelotii Merr. 1926; Disepalum petelotii (Merr.) Johnson, 1989. 
Tên Việt Nam: Nhọc trái khớp lá mác. 
Họ Annonaceae __ Na 
Phân hạng: EN B1+2b, c 
Cơ sở phân hạng: Cây có hình thái quả rất đặc sắc (cuống phân quả có khớp __ chia đốt). Loài 
có khu phân bố hẹp, ở Việt Nam mới chỉ gặp ở Lào Cai (Sa Pa, ¤ Quy Hồ) và Quảng Nam; 
mọc rất rải rác trong rừng nguyên sinh ở độ cao từ 800 m trở lên. 
Phân bố:  
- Trong nước: Lào Cai (Sa Pa: ¤ Quý Hồ), Quảng Nam. 
- Thế giới: Trung Quốc, Lào. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 301; SĐVN: 127; TCSH, 16(4, CĐ): 5; TVCVN, 1: 29. 
 
13. Tên khoa học: Enicosanthellum plagioneurum (Diels) Ban, 1975.  
Synonym: Polyalthia plagioneurum Diels, 1930; Disepalum plagioneurum (Diels) Johnson, 
1989; Uvaria petelotii Exell, 1932. 
Tên Việt Nam: Nhọc trái khớp lá thuôn. 
Họ Annonaceae __ Na 
Phân hạng: VU A1a, c, d 
Cơ sở phân hạng: Loài cây gỗ có hình thái quả rất đặc sắc (cuống phân quả có khớp __ chia 
đốt). Mọc rất rải rác trong rừng nguyên sinh nơi ẩm; bị khai thác lấy gỗ; việc chặt phá rừng (ở 
Hòa Bình: Đà Bắc, Kim Bôi; Nghệ An: Quỳ Châu; Quảng Nam) làm nơi cư trú bị xâm hại. 
Phân bố:  
- Trong nước: Lào Cai (Sa Pa), Vĩnh Phúc (Tam Đảo), Hòa Bình (Mai Châu, Đà Bắc, Kim 
Bôi), Nghệ An (Quỳ Châu), Đà Nẵng (Bà Nà), Quảng Nam, Kon Tum (Ngọc Gua). 
- Thế giới: Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 301; SĐVN: 129; TCSH, 16(4, CĐ): 5; TVCVN, 1: 31. 
 
14. Tên khoa học: Goniothalamus macrocalyx Ban, [1994] 2000.  
Tên Việt Nam: Màu cau trắng, Bồ câu đất, Giác đế đài to, Tai nghé. 
Họ Annonaceae __ Na 
Phân hạng: VU A1a, d, B1+2b, c, e 
Cơ sở phân hạng: Loài cây gỗ đặc hữu của Việt Nam, có lá đài rất đặc trưng (lá đài to và dạng 
lá); mọc rải rác trong rừng nguyên sinh. Loài bị khai thác lấy gỗ đóng đồ gia dụng. Do khai 
thác rừng (ở Phố Cát, Thạch Thành, Thanh Hoá) và việc xây dựng hồ chứa (ở Chợ Bờ, Hòa 
Bình) nên hiện nay không còn tìm thấy loài này ở các địa điểm trên. 
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Phân bố:  
- Trong nước: Bắc Kạn (Ba Bể), Hà Tây (Chùa Hương), Hòa Bình (Đà Bắc: Chợ Bờ, núi Biều), 
Thanh Hoá (Thạch Thành: Phố Cát). 
- Thế giới: Chưa biết.  
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 344; SĐVN: 144; TCSH, 16(4, CĐ): 7; TVCVN, 1: 234; WLTT: 243. 
 
15. Tên khoa học: Goniothalamus takhtajanii Ban, [1994] 2000.  
Tên Việt Nam: Giác đế tam đảo. 
Họ Annonaceae __ Na 
Phân hạng: CR B1+2b, c, e 
Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu của Việt Nam, có hình thái thân khá đặc sắc (thân và cành 
non có cánh). Mới chỉ gặp một số rất ít cá thể ở nơi ẩm ven suối trong rừng nguyên sinh và 
rừng thứ sinh ở Tam Đảo (Vĩnh Phúc), trên độ cao 400 m (vùng đệm của Vườn Quốc gia Tam 
Đảo). Loài rất dễ bị tuyệt chủng nếu môi trường sống bị xâm hại (mất nguồn nước suối) hoặc 
bị chặt đốn làm củi (vì số cá thể trưởng thành quá ít). 
Phân bố:  
- Trong nước: Mới thấy ở Vĩnh Phúc (Tam Đảo). 
- Thế giới: Chưa biết.  
Tài liệu dẫn: SĐVN: 146; TCSH, 16(4, CĐ): 8; TVCVN, 1: 252. 
 

16. Tên khoa học: Goniothalamus vietnamensis Ban, [1994] 2000.  
Synonym: Goniothalamus donaiensis auct., non Fin. & Gagnep. 1906 
Tên Việt Nam: Bổ béo đen. 
Họ Annonaceae __ Na 
Phân hạng: VU A1a,c,d, B1+2b,e 
Cơ sở phân hạng: Loài gặp ở miền Bắc Việt Nam, mọc rải rác trong rừng thứ sinh nơi ẩm. 
Việc chặt phá rừng khiến nơi cư trú suy giảm; thêm nữa cây còn bị khai thác theo cách diệt 
nguồn giống (đào lấy rễ) làm thuốc. Có nguy cơ bị đe doạ tuyệt chủng. 
Phân bố:  
- Trong nước: Cao Bằng, Quảng Ninh, Phú Thọ, Hà Tây. 
- Thế giới: Chưa biết.  
Tài liệu dẫn: TCSH, 16(4, CĐ): 8; TVCVN, 1: 240. 
 
17. Tên khoa học: Mitrephora calcarea Diels ex Ast, 1938.  
Tên Việt Nam: (cây) Đội mũ, Mạo đài móng. 
Họ Annonaceae __ Na 
Phân hạng: VU A1a,c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài cây gỗ mọc rải rác trong rừng, chủ yếu ở vùng núi đá vôi; có khu phân 
bố bị chia cắt và nơi cư trú bị xâm hại: hiện không còn tìm thấy ở Mường Thôn (Hòa Bình) vì 
đã nằm trong lòng hồ thuỷ điện; điểm phân bố ở Chợ Ghềnh (Ninh Bình) nay đã mất rừng 
hoàn toàn. Cây cũng bị khai thác lấy gỗ dùng trong xây dựng, đóng đồ gia dụng. 
Phân bố:  
- Trong nước: Sơn La (Mộc Châu: Chò Lông), Hà Giang (Đồng Văn: Phó Cáo), Tuyên Quang 
(Na Hang), Hòa Bình (Vụ Bản, Mường Thôn, Kim Bôi), Ninh Bình (Chợ Ghềnh, Đồng Giao), 
Đắk Lắk (Krông Pắc: Khuê Ngọc Điều). 
- Thế giới: Trung Quốc, Lào. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 345; TCSH, 16(4, CĐ): 10; TVCVN, 1: 272. 
 
18. Tên khoa học: Mitrephora thorelii Pierre, 1880.  
Tên Việt Nam: Mạo đài thorel, Co giè nui, Kda cong hèn, Mũ nhà chùa. 
Họ Annonaceae __ Na 
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Phân hạng: VU A1a,c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài cây gỗ mọc trong rừng nguyên sinh hoặc rừng kín thường xanh. Do 
chặt phá rừng nên ở các điểm phân bố như: Biên Hòa, Chứa Chan (Đồng Nai) và Châu Đốc 
(An Giang), đến nay không còn tìm thấy loài này; điểm ở Kon Hà Nừng (Gia Lai) rừng cũng 
đã bị tàn phá nghiêm trọng. Cây cũng bị khai thác lấy gỗ dùng trong xây dựng, đóng đồ gia 
dụng, làm thùng xe. 
Phân bố:  
- Trong nước: Hòa Bình (Đà Bắc: núi Biều), Thừa Thiên-Huế (Phú Lộc, Hương Phú), Quảng 
Nam (Cù Lao Chàm), Gia Lai (Kon Hà Nừng), Đắk Lắk (Quảng Phú), Tây Ninh, Đồng Nai 
(Biên Hoà: Chứa Chan), Bà Rịa-Vũng Tàu (Côn Đảo), An Giang (Châu Đốc). 
- Thế giới: Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Campuchia. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 346; TCSH, 16(4, CĐ): 10; TVCVN, 1: 268; VFT: 45. 
 
19. Tên khoa học: Phaeanthus vietnamensis Ban, [1994] 2000.  
Tên Việt Nam: Thuốc thượng, Da xà lắc, Thuốc dấu cà doong, Thuốc mọi. 
Họ Annonaceae __ Na 
Phân hạng: VU B2b,e+3b 
Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu của Trung Bộ Việt Nam, mọc rải rác dưới tán rừng thưa, rừng 
thứ sinh nơi ẩm. Có khu phân bố hẹp (mới chỉ gặp ở 2 tỉnh Thừa Thiên-Huế và Quảng Nam). 
Nơi cư trú bị xâm hại và môi trường sống suy giảm do rừng ở những vùng này vẫn tiếp tục bị 
chặt đốn. Loài bị khai thác để làm thuốc kháng sinh (chữa đau mắt, mụn nhọt, chữa tiêu chảy 
ở người và gia súc). 
Phân bố:  
- Trong nước: Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam. 
- Thế giới: Chưa biết.  
Tài liệu dẫn: TCSH, 16(4, CĐ): 11; TVCVN, 1: 170. 
 
20. Tên khoa học: Polyalthia praeflorens Ban, [1994] 2000.  
Tên Việt Nam: Quần đầu hoa sớm. 
Họ Annonaceae __ Na 
Phân hạng: EN B1+2d+3c 
Cơ sở phân hạng: Loài cây gỗ đặc hữu của Việt Nam, mọc rất rải rác trong rừng nguyên sinh. 
Nguồn gen độc đáo: cây rụng lá hoàn toàn vào mùa đông (mùa khô), sang xuân cây có hoa 
trước khi có lá (đại diện duy nhất thuộc họ Annonaceae ở Việt Nam có đặc điểm này). Khu 
phân bố chia cắt, mới chỉ gặp ở Cúc Phương (Ninh Bình) và Chư Pah (Gia Lai); riêng một cây 
duy nhất tìm thấy ở Cúc Phương (năm 1968) nay đã bị bão làm gãy và chết. Nguy cơ bị đe 
doạ của loài này là rất lớn nếu những cây ở vùng Chư Pah cũng bị khai thác lấy gỗ. 
Phân bố:  
- Trong nước: Ninh Bình (Cúc Phương), Gia Lai (Chư Pah). 
- Thế giới: Chưa biết.  
Tài liệu dẫn: TCSH, 16(4, CĐ): 12; TVCVN, 1: 113. 
 
21. Tên khoa học: Xylopia pierrei Hance, 1877.  
Tên Việt Nam: GiÒn trắng, Yên trang. 
Họ Annonaceae __ Na 
Phân hạng: VU A1a,c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài cây gỗ mọc rải rác trong rừng thứ sinh, có khu phân bố chia cắt. Nơi 
cư trú bị xâm hại (ở Núi Đinh, Bà Rịa-Vũng Tàu nay không còn tìm thấy); ở Kon Hà Nừng 
(Gia Lai) rừng đã bị chặt phá nghiêm trọng và cây bị khai thác lấy gỗ (nhất là ở Hòn Thơm, 
Phú Quốc, Kiên Giang). 
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Phân bố:  
- Trong nước: Gia Lai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Kiên Giang. 
- Thế giới: Campuchia. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 327; SĐVN: 297; TCSH, 16(4, CĐ): 15; TVCVN, 1: 260; WLTT: 573. 

 
 

6. Apocynaceae __ Họ Trúc đào 
 
22. Tên khoa học: Carissa spinarum L. 1771.  
Synonym: Carissa cochinchinensis Pitard, 1993. 
Tên Việt Nam: Xi rô nam, Cà lóc, Mun không. 
Họ Apocynaceae __ Trúc đào 
Phân hạng: EN B1+2b,c 
Cơ sở phân hạng: Rừng và trảng cây bụi tự nhiên bị phá làm thu hẹp khu phân bố; nơi cư trú 
bị xâm hại. 
Phân bố:  
- Trong nước: Ninh Thuận. 
- Thế giới: ấn Độ, Xri Lanca, Nam Trung Quốc, Mianma, Thái Lan, Campuchia. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2(2): 860; FeR, 97(7-8): 409; TĐCT: 1346; TVCVN, 5: 36. 
 
23. Tên khoa học: Chonemorpha yersinii Spire, 1905.  
Synonym: Chonemorpha macrophylla auct., non G. Don (1837): Phamh. 1993. 
Tên Việt Nam: Quản hoa yersin. 
Họ Apocynaceae __ Trúc đào 
Phân hạng: EN A1c,d 
Cơ sở phân hạng: Cá thể ít, rừng tự nhiên bị phá, thu hẹp nơi cư trú và khu phân bố của loài. 
Phân bố:  
- Trong nước: Lâm Đồng, Đồng Nai. 
- Thế giới: Lào, Campuchia. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2(2): 899; FGI, 3: 1251; TĐCT: 914; TVCVN, 5: 264. 
 
24. Tên khoa học: Ichnocarpus jacquetii (Piere ex Spire) Middleton, 1994.  
Synonym: Micrechites jacquetii Pierre ex Spire, 1905. 
Tên Việt Nam: Mần trây lông. 
Họ Apocynaceae __ Trúc đào 
Phân hạng: EN A1 a,c 
Cơ sở phân hạng: Cá thể ít, rừng bị phá làm thu hẹp nơi cư trú và khu phân bố. 
Phân bố:  
- Trong nước: Nghệ An. 
- Thế giới: Lào. 
Tài liệu dẫn: BLUM, 39(1-2): 81; CCVN, 2: 900; FGI, 3: 1258; NOVON, 4: 152; TVCVN, 5: 302. 
 
25. Tên khoa học: Ixodonerium annamense Pitard, 1933.  
Tên Việt Nam: Dây mô, Mô đỏ, Néo. 
Họ Apocynaceae __ Trúc đào 
Phân hạng: VU B1+2b 
Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu của Việt Nam. Rừng và thảm thực vật tự nhiên bị phá hoại 
làm thu hẹp nơi cư trú. 
Phân bố: 
- Trong nước: Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Kon Tum, Đắk Lắk.   
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- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2(2): 906; FGI, 3: 1228, FeR, 97(9-10): 669; TVCVN, 5: 295. 
 
26. Tên khoa học: Kibatalia laurifolia (Ridl.) Woodson, 1936.  
Synonym: Trachelospermum laurifolium Ridl. 1915; Paravallaria microphylla Pitard, 1933; 
Kibatalia microphylla (Pitard) Woodson, 1936. 
Tên Việt Nam: Thần linh lá nhỏ, Mức trâu lá nhỏ. 
Họ Apocynaceae __ Trúc đào 
Phân hạng: VU B1+2,b,c 
Cơ sở phân hạng: Rừng bị phá, các trảng bị chặt để trồng cây nông nghiệp. 
Phân bố:  
- Trong nước: Đà Nẵng, Kon Tum, Đắk Lắk, Khánh Hoà. 
- Thế giới: Thái Lan, Malaixia. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2(2): 890; FGI, 3: 1181; FTh, 5: 163; FeR, 97(9-10): 629; TVCVN, 5: 203. 
 
27. Tên khoa học: Melodinus erianthus Pitard, 1933.  
Tên Việt Nam: Giom lá chôm. 
Họ Apocynaceae __ Trúc đào 
Phân hạng: VU A1c, B1+2b,c 
Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu của Việt Nam. Rừng bị phá, thu hẹp khu phân bố và nơi cư trú. 
Phân bố:  
- Trong nước: Hoà Bình, Hà Tây, Hà Nam, Ninh Bình. 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2(2): 862; FGI, 3: 1109; FeR, 97(7-8): 413; TVCVN, 5: 45. 
 
28. Tên khoa học: Melodinus honbaensis A. Chev. ex Pitard, 1933.  
Tên Việt Nam: Giom hòn bà. 
Họ Apocynaceae __ Trúc đào 
Phân hạng: EN B1+2b,c 
Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu của Việt Nam. Rừng bị phá, thu hẹp khu phân bố và nơi cư trú. 
Phân bố:  
- Trong nước: Mới thấy ở Khánh Hoà. 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2(2): 862; FGI, 3: 1102; FeR, 97(7-8): 413; TVCVN, 5: 48. 
 
29. Tên khoa học: Nouettea cochinchinensis Pierre ex Spire, 1905.  
Synonym: Epigynum cochinchinensis (Pierre ex Spire) Middleton, 1994. 
Tên Việt Nam: Dây nết nam. 
Họ Apocynaceae __ Trúc đào 
Phân hạng: EN B1+2b,c 
Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu của Việt Nam. Cá thể ít, rừng bị phá. 
Phân bố:  
- Trong nước: Mới thấy ở Bến Tre. 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2(2): 896; FGI, 3: 1232; FeR, 97(9-10): 652; TVCVN, 5: 258. 
 
30. Tên khoa học: Rauvolfia cambodiana Pierre ex Pitard, 1933.  
Tên Việt Nam: Ba gạc lá to, Ba gạc cambốt, Día độc, Hơ lác, Ka dạy, (cây) Nhanh. 
Họ Apocynaceae __ Trúc đào 
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Phân hạng: VU A1c 
Cơ sở phân hạng: Loài cây làm thuốc, ít nhiều đã bị khai thác. Khu phân bố và nơi cư trú bị 
thu hẹp do nạn phá rừng làm nương rẫy. 
Phân bố:  
- Trong nước: Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế (A Lưới), Quảng Nam (Trà My, Phước Sơn, Đại 
Lộc, Nam Giang), Quảng Ngãi (Sơn Hà, Trà Bồng, Minh Long), Bình Định (Vĩnh Thạnh), 
Kon Tum (Sa Thày, Đắk Tô, Kon Plông), Gia Lai (Ka Nắc), Đắk Lắk (Buôn Ma Thuột, Ea 
Sup, M’ Đrắk), Đắk Nông, Lâm Đồng (Bảo Lộc, Di Linh, Đức Trọng). 
- Thế giới: Lào, Campuchia.  
Tài liệu dẫn: CCVN, 2: 871; FGI, 3: 1117; SĐVN: 225; SMP, 2: 225; STCT: 29; TCDL, 6(4): 97. 
 
31. Tên khoa học: Rauvolfia chaudocensis Pierre ex Pitard, 1933.  
Tên Việt Nam: Phao lưới, Ba gạc châu đốc. 
Họ Apocynaceae __ Trúc đào 
Phân hạng: VU A1a,c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu của Việt Nam, Khu phân bố suy giảm, môi trường sống bị 
xâm hại do nạn phá rừng làm nương rẫy; hồ ao bị lấp hay đào bới làm mất nơi cư trú. 
Phân bố:  
- Trong nước: Phú Yên (Tuy Hoà, Sông Hinh), Khánh Hoà (Vạn Ninh, Đại Lãng), An Giang. 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: CCNVN, 2: 146; CCVN 2(2): 870; FGI, 3: 1114; FeR, 97(7-8): 424. 
 
32. Tên khoa học: Rauvolfia micrantha Hook. f. 1882.  
Synonym: Rauvolfia littoralis Pierre ex Pitard, 1933; Rauvolfia membranifolia Kerr, 1937; 
Rauvolfia indochinensis Pichon, 1947. 
Tên Việt Nam: Ba gạc lá mỏng, Ba gạc đông dương, Ba gạc lá nhỏ, Huỳnh cầm núi. 
Họ Apocynaceae __ Trúc đào 
Phân hạng: VU A1c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài Rauvolfia duy nhất mọc ở vùng ven biển. Cây thường xuyên bị chặt bỏ 
để lấy đất canh tác hoặc chặt làm củi. 
Phân bố:  
- Trong nước: Quảng Ngãi (Đức Phổ), Bình Định (Phú Mỹ, Phù Cát, Vĩnh Thạnh, Quy Nhơn), 
Phú Yên (Tuy Hoà, Tuy An, Đông Xuân), Tây Ninh, An Giang, Kiên Giang. 
- Thế giới: ấn Độ, Thái Lan, Lào, Campuchia. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2(2): 872; FGI, 3: 1115; FTh, 7(1): 51; SĐVN: 227; TCDL, 6(4): 97; 
T§CT: 43. 
 
33. Tên khoa học: Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz, 1877.  
Synonym: Ophioxylon serpentinum L. 1753. 
Tên Việt Nam: Ba gạc hoa đỏ, Ba gạc ấn độ, Ba gạc thuốc. 
Họ Apocynaceae __ Trúc đào 
Phân hạng: CR A1c,c, B1+2b,c 
Cơ sở phân hạng: Nguồn gen hiếm ở Việt Nam. Loài có khu phân bố rất hẹp, số cá thể ít, nơi 
cư trú lại là bờ nương rẫy và ven rừng, khả năng bị xâm hại rất khó tránh khỏi. 
Phân bố:  
- Trong nước: Đắk Lắk (Krông Buk, Buôn Ma Thuột). 
- Thế giới: Pakistan, ấn Độ, Xri Lanca, Nêpan, Trung Quốc, Mianma, Thái Lan, Lào, Malaixia, 
In®«nªxia. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2: 872; PROSEA, 12(1): 430; SĐVN: 228; SMP, 2: 227; TCDL, 6(4): 97. 
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34. Tên khoa học: Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. 1888.  
Synonym: Dissolaena verticillata Lour. 1790; Rauvolfia chinensis Hemsl. 1889; Rauvolfia 
yunnanensis Tsiang, 1962. 
Tên Việt Nam: Ba gạc vòng, Ba gạc bắc bộ, Ba gạc hoa trắng, Ba gạc quả đỏ, Ba gạc trung 
quốc, Ba gạc vân nam, Cơn đồ, La phù mộc, Lạc toọc, Sam tô, Tích liên. 
Họ Apocynaceae __ Trúc đào 
Phân hạng: VU A1a, c 
Cơ sở phân hạng: Loài cây làm thuốc, đã ít nhiều bị khai thác. Nơi cư trú rất dễ bị xâm hại do 
nạn phá rừng và canh tác nương rẫy. 
Phân bố:  
- Trong nước: Lào Cai, Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, 
Phú Thọ, Hà Tây, Hoà Bình, Hà Nam, Ninh Bình, Nghệ An. 
- Thế giới: ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, Mianma, Malaixia, Philippin, Inđônêxia. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2: 873-874; FGI, 3: 1116; PROSEA, 12(1): 431; SĐVN: 230; SMP, 2: 
233; TCDL, 6(4): 97; T§CT: 41, 44. 
 
35. Tên khoa học: Rauvolfia vietnamensis Ly, 1980.  
Tên Việt Nam: Ba gạc việt nam. 
Họ Apocynaceae __ Trúc đào 
Phân hạng: EN B1+2b,c 
Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu của Việt Nam. Trảng tự nhiên bị khai phá để trồng trọt, thu 
hẹp nơi cư trú và khu phân bố. 
Phân bố:  
- Trong nước: Mới thấy ở Khánh Hoà. 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2(2): 873; FeR, 97(7-8): 387; TVCVN, 5: 82. 
 
36. Tên khoa học: Spirolobium cambodianum Baill. 1889.  
Tên Việt Nam: Luân thuỳ. 
Họ Apocynaceae __ Trúc đào 
Phân hạng: VU B1+2b,c 
Cơ sở phân hạng: Rừng ngập mặn bị phá, cải tạo vùng đất ven biển để trồng cây nông nghiệp 
làm thu hẹp nơi cư trú. 
Phân bố:  
- Trong nước: Ninh Thuận, Bình Phước, Tp. Hồ Chí Minh, Kiên Giang (Phú Quốc). 
- Thế giới: Thái Lan, Lào, Campuchia, Inđônêxia. 
Tài liệu dẫn: CCNVN, 2: 159; CCVN, 2: 869; FGI, 3: 1166; FeR, 97(9-10): 618; TĐCT: 686; 
TVCVN, 5: 182. 
 
37. Tên khoa học: Strophanthus wallichii A. DC. 1844.  
Synonym: Strophanthus robustus Pierre [in Planch. 1894, nomen] ex Pitard, 1933. 
Tên Việt Nam: Sừng trâu to, Thuốc bắn mạnh. 
Họ Apocynaceae __ Trúc đào 
Phân hạng: EN B1+2b,c 
Cơ sở phân hạng: Rừng bị phá làm thu hẹp nơi cư trú. 
Phân bố:  
- Trong nước: Đồng Nai. 
- Thế giới: ấn Độ, Trung Quốc, Băngladet, Mianma, Thái Lan, Lào, Campuchia, Malaixia. 
Tài liệu dẫn: CCNVN, 2: 167; CCTT, 1: 94; CCVN, 2(2): 889; CTVT: 731; FGI, 3: 1198; 
FTh, 7(1): 98; T§CT: 1190. 
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38. Tên khoa học: Tabernaemontana granulosa Pitard, 1933.  
Synonym: Ervatamia granulosa (Pitard) Pichon, 1948. 
Tên Việt Nam: Lài mực, Lài mụt, Lài trâu hạt, Ly mụt. 
Họ Apocynaceae __ Trúc đào 
Phân hạng: EN B1+2b,c 
Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu của Việt Nam. Rừng bị phá làm thu hẹp nơi cư trú và khu 
phân bố. 
Phân bố:  
- Trong nước: Mới thấy ở Khánh Hoà. 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2(2): 883; FGI, 3: 1144; FeR, 97(7-8): 464; TVCVN, 5: 132. 
 
39. Tên khoa học: Trachelospermum bessonii Pierre ex Pitard, 1933.  
Synonym: Rhynchodia bessonii (Pierre ex Pitard) Phamh. 1972. 
Tên Việt Nam: Cổ quạ, Cổ quạ bê son. 
Họ Apocynaceae __ Trúc đào 
Phân hạng: EN B1+2b,c 
Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu của Việt Nam. Cá thể ít, rừng bị phá. 
Phân bố:  
- Trong nước: Mới thấy ở Đồng Nai. 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: CCNVN, 2: 173; CCVN, 2(2): 894; FeR, 97(9-10): 638; TVCVN, 5: 223. 
 
40. Tên khoa học: Winchia calophylla (Wall.) A. DC. 1844.  
Synonym: Alyxia calophylla Wall. 1829; Alyxia glaucescens G. Don, 1837; Winchia 
glaucescens (G. Don) Schum. 1895; Alstonia glaucescens (F. Schum.) Monachino, 1949.  
Tên Việt Nam: Sữa lá còng, Mớp, Sữa giả. 
Họ Apocynaceae __ Trúc đào 
Phân hạng: VU A1c,d 
Cơ sở phân hạng: Cây gỗ. Nguồn gen quý hiếm, loài duy nhất của chi Winchia. Do rừng 
nguyên sinh bị khai thác làm cho loài sẽ bị đe doạ tuyệt chủng. Hiện chỉ còn ở 2 điểm phân 
bố ở Tây Nguyên. 
Phân bố:  
- Trong nước: Kon Tum, Gia Lai. 

- Thế giới: ấn Độ, Nam Trung Quốc, Mianma, Thái Lan, Malaixia, Inđônêxia. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2(2): 868; FeR, 97(9-10): 614; FGI, 3: 1100; TĐCT: 770; TVCVN, 5: 
171; VFT: 52. 
 
41. Tên khoa học: Wrightia kontumensis Ly, 1985.  
Tên Việt Nam: Lòng mực kon tum. 
Họ Apocynaceae __ Trúc đào 
Phân hạng: EN A1a,c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu của Việt Nam. Rừng bị phá, khai thác gỗ làm guốc và các 
trang trí khác, làm thu hẹp nơi cư trú và giảm số lượng. 
Phân bố:  
- Trong nước: Mới thấy ở Kon Tum. 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: FeR, 96(3): 173; TVCVN, 5: 185. 
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42. Tên khoa học: Xylinabariopsis xylinabariopsoides (Tsiang) Ly, 1986.  
Synonym: Chunechites xylinabariopsoides Tsiang, 1937; Xylinabariopsis ventii Ly, 1975. 
Tên Việt Nam: Dây bói cá lông, Dây rút. 
Họ Apocynaceae __ Trúc đào 
Phân hạng: EN B1+2b,c 
Cơ sở phân hạng: Nơi cư trú bị xâm hại. 
Phân bố:  
- Trong nước: Quảng Ninh. 
- Thế giới: Nam Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: FeR, 97(9-10): 679; TVCVN, 5: 311. 

 
 

7. Aquifoliaceae __ Họ Trâm bùi 
 
43. Tên khoa học: Ilex kaushue Hu, 1949.  
Synonym: Ilex kudingcha C. J. Tseng, 1981, p.p.; Ilex latifolia auct., non Thunb. ex Murr. (1784). 
Tên Việt Nam: Chè đắng, Ché khôm, Khổ đinh trà. 
Họ Aquifoliaceae __ Trâm bùi 
Phân hạng: EN A1c,d+2d 
Cơ sở phân hạng: Loài cây gỗ trung bình đến rất to, mọc rải rác trong rừng cây lá rộng vùng 
núi đá vôi, ở ven suối hoặc trong rừng thưa sườn núi. ở các điểm cư trú như núi Hàm Rồng 
(Sa Pa, Lào Cai), Phố Sấu (Yên Thuỷ, Hoà Bình) rừng đã bị chặt phá nghiêm trọng; ở các 
điểm khác thuộc tỉnh Cao Bằng, như An Lạc, Đức Quang, Thái Đức (Hạ Lang), Mỹ Hưng, 
Tiên Thành (Quảng Hoà), Mai Long (Nguyên Bình) những cây trưởng thành đã bị chặt hết để 
lấy lá bán cho Trung Quốc, vì nó được coi là một loại chè uống có giá trị như một vị thuốc có 
nhiều tác dụng. Nguồn gieo giống bằng hạt hiện nay được xem là không có khả năng. Nguy 
cơ tuyệt chủng rất dễ xảy ra nếu như không có giải pháp phục hồi lại. 
Phân bố:  
- Trong nước: Lào Cai (Sa Pa), Hà Giang, Cao Bằng (Hạ Lang, Thạch An), Hoà Bình (Yên 
Thủy), Ninh Bình. 
- Thế giới: Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: PROSEA, 3: 8-9; TCSH, 21(1): 1-3. 

 
 

8. Araliaceae __ Họ Ngũ gia bì 
 
44. Tên khoa học: Acanthopanax gracilistylus W. W. Smith, 1917.  
Tên Việt Nam: Ngũ gia bì hương, Gai lăng vòi mảnh, Nam ngũ gia bì, Ngũ gia nhỏ, Ngũ gia 
bì gai, Tế trụ ngũ gia bì. 
Họ Araliaceae __ Ngũ gia bì 
Phân hạng: EN A1c,d, B1+2b,c,e 
Cơ sở phân hạng: Loài cây thuốc có giá trị, đã bị khai thác ít nhiều. Vùng phân bố tự nhiên 
rất hẹp, mới chỉ thấy ở Hà Giang (Đồng Văn, Mèo Vạc). Nơi cư trú (chân núi đá vôi) rất dễ bị 
xâm hại. Tuy nhiên loài cũng đã bắt đầu được trồng ở Sa Pa (Lào Cai), Quản Bạ (Hà Giang). 
Phân bố:  
- Trong nước: Lào Cai (Sa Pa, Bắc Hà), Hà Giang (Đồng Văn, Mèo Vạc, Quản Bạ). 
- Thế giới: Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 1176; SĐVN: 29; SMP, 1: 12; STCT: 532; SVF, 2: 16; TCDL, 6(4): 97. 
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45. Tên khoa học: Acanthopanax trifoliatus (L.) Voss. 1894.  
Synonym: Zanthoxylum trifoliatum L. 1753; Plectronia chinensis Lour. 1790; Acanthopanax 
aculeatum (Ait.) H. Witte, 1861; Acanthopanax trifoliatum (L.) Merr. 1906, comb. superfl.; 
Eleutherococcus trifoliatus (L.) Hu, 1980. 
Tên Việt Nam: Ngũ gia bì gai, Mạy tảng nam, Ngũ gia ba lá, Ngũ gia hương, Póp sl−n, Póp 
t−n, Tảng nam, Toỏng Pot, Toọng Kìm (Tày, Nùng Lạng Sơn và Cao Bằng). 
Họ Araliaceae __ Ngũ gia bì 
Phân hạng: EN A1a,c,d+2c,d 
Cơ sở phân hạng: Bụi hơi trườn, mọc rải rác trong rừng thưa, ven rừng vùng núi đá vôi. Là 
cây thuốc quý, đã bị khai thác liên tục nhiều năm; thêm nữa, nạn phá rừng lấy đất canh tác 
cũng làm cho nơi cư trú bị thu hẹp. 
Phân bố:  
- Trong nước: Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hoà Bình, Thanh 
Hoá, Nghệ An, Quảng Nam. 
- Thế giới: ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Lào, Campuchia, Inđônêxia. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2: 648; FGI, 2: 1166; SĐVN: 30; SFV, 2: 16; SMP, 1:14; TĐCT: 850. 
 
46. Tên khoa học: Evodiopanax evodiifolius (Franch.) Nakai, 1924.  
Synonym: Acanthopanax evodiaefolius Franch. 1896. 
Tên Việt Nam: Thù du ngũ gia bì, Ngũ gia bì gai 
Họ Araliaceae __ Ngũ gia bì 
Phân hạng: VU A1c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài có khu phân bố chia cắt mạnh, phát triển chủ yếu ở vùng núi đá vôi. 
Nơi cư trú bị xâm hại, như điểm núi Hàm Rồng (Sa Pa, Lào Cai), hiện nay đã hoàn toàn mất 
rừng do bị chặt phá để làm nương rẫy. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lào Cai (Sa Pa), Hà Giang (Phó Bảng), Cao Bằng (đèo Lê A), Vĩnh Phúc (Tam 
Đảo), Nghệ An. 
- Thế giới: Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: ICS, 2: 1038; SVF, 2: 23; TCDL, 6(4): 98. 
 
47. Tên khoa học: Panax bipinnatifidum Seem. 1868.   
Synonym: Aralia bipinnatifida (Seem.) C. B. Clarke, 1879; Panax pseudoginseng var. 
bipinnatifidus (Seem.) H. L. Li, 1942. 
Tên Việt Nam: Sâm vũ diệp, Ngật đáp thất, Tam thất hoang, Tam thất lá xẻ, Trúc tiết nhân 
sâm, Vũ diệp tam thất. 
Họ Araliaceae __ Ngũ gia bì 
Phân hạng: CR A1a,c,d, B1+2b,c,e 
Cơ sở phân hạng: Loài rất hiếm, ở Việt Nam mới chỉ gặp ở dãy núi Hoàng Liên Sơn, mọc 
trong rừng kín thường xanh trên núi cao; trong 2 điểm đã thấy trước đây thì điểm núi Hàm 
Rồng (gần Sa Pa) nay đã không còn rừng. Loài bị săn tìm lấy thân rễ (củ) làm thuốc và xuất 
khẩu trái phép. 
Phân bố:  
- Trong nước: Lai Châu (Tả Phình), Lào Cai (Sa Pa, Bát Xát, Than Uyên). 
- Thế giới: ấn Độ, Nêpan, Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: APS, 13(2): 29; CCVN, 2: 640; SĐVN: 204; SVF, 2: 27; TCDL, 6(4): 97. 
 
48. Tên khoa học: Panax stipuleanatus H. T. Tsai & K. M. Feng, 1975.     
Tên Việt Nam: Tam thất hoang, Bình biên tam thất(Trung Quốc), Phan xiết (H'Mông), Tam 
thất rừng. 
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Họ Araliaceae __ Ngũ gia bì 
Phân hạng: CR A1c,d, B1+2b,c,e. 
Cơ sở phân hạng: Loài phân bố trong rừng, ở độ cao 1600-2300 m. Nguồn gen đặc biệt quý 
hiếm với Việt Nam và thế giới. Do nạn phá rừng làm nương rẫy nên đã thu hẹp khu phân bố. 
Thường xuyên bị săn lùng khai thác. Hiện đã cực kỳ hiếm. Đang đứng trước nguy cơ tuyệt 
chủng cao. 
Phân bố:  
- Trong nước: Lào Cai (Sa Pa và Bát Xát: núi Hoàng Liên Sơn). 
- Thế giới: Trung Quốc (Vân Nam). 
Tài liệu dẫn: APS, 13(2): 29; TCDL, 6(4): 97. 
 
49. Tên khoa học: Panax vietnamense Ha & Grushv. 1985.                   
Synonym: Panax schinseng var. japonicum auct., non Makino; Panax japonicum auct., non 
(Nees) C. A. Mey. (1843). 
Tên Việt Nam: Sâm ngọc linh, Củ rọm con, Rơm con (Xê Đăng), Sâm khu năm, Thuốc dấu. 
Họ Araliaceae __ Ngũ gia bì 
Phân hạng: EN A1a,c,d, B1+2b,c,e 
Cơ sở phân hạng: Loài có khu phân bố hẹp, nơi cư trú ở dưới tán rừng rậm thường xanh ẩm. 
Đã bị khai thác quá mức liên tục trong 15-20 năm qua; hiện nay không còn tìm thấy ở Long 
Hy (Gia Lai) và Lang Bian (Lâm Đồng); ở dãy núi Ngọc Linh thuộc Quảng Nam và Kon Tum 
hiện nay những cá thể trưởng thành mọc tự nhiên hầu như cũng không còn tìm thấy. Tuy có 
được khuyến khích nhân giống và gây trồng với số lượng đáng kể, nhưng tới khi cây trưởng 
thành người ta sẽ thu hái cắt lấy thân rễ (củ) là kiểu khai thác diệt nguồn giống, nên nguy cơ 
bị đe doạ tuyệt chủng vẫn còn khó tránh khỏi. 
Phân bố:  
- Trong nước: Quảng Nam (Trà My), Kon Tum (Đắk Tô, Đắk Glei: núi Ngọc Linh), Gia Lai, 
Lâm Đồng. 
- Thế giới: Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: BZh, 70: 518; CCVN, 2: 640; SĐVN: 207; SVF, 2: 28; TCDL, 6(4): 98. 
 
50. Tên khoa học: Tetrapanax papyriferus (Hook.) C. Koch, 1859.                       
Synonym: Aralia papyrifera Hook. 1852. 
Tên Việt Nam: Thông thảo, Thông thoát, Tông thoát mộc. 
Họ Araliaceae __ Ngũ gia bì 
Phân hạng: EN A1c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài có vùng phân bố chia cắt, chủ yếu ở ven rừng vùng núi đá vôi, ven bờ 
nương rẫy, nơi môi trường sống rất dễ bị xâm hại. Rừng ở một số điểm như núi Hàm Rồng 
(Sa Pa, Lào Cai), Phó Bảng (Hà Giang) đã bị tàn phá nặng nề. Bản thân loài cũng bị khai thác 
lấy nguyên liệu làm thuốc. 
Phân bố:  
- Trong nước: Lai Châu (Sìn Hồ), Sơn La (Mộc Châu), Lào Cai (Sa Pa, Bát Xát), Hà Giang 
(Yên Minh), Cao Bằng, Lạng Sơn, Hoà Bình. 
- Thế giới: Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2: 634; SĐVN: 280; SMP, 2: 335; STCT, 1980; SVF, 2: 40; TCDL, 6(4): 98. 

 
 

9. Aristolochiaceae __ Họ Mộc hương 

51. Tên khoa học: Aristolochia indica L. 1753.  
Synonym: Aristolochia lanceolata Wight, 1852. 
Tên Việt Nam: Sơn địch, Khoai ca, Mã đậu linh. 
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Họ Aristolochiaceae __ Mộc hương 
Phân hạng: VU A1c 
Cơ sở phân hạng: Loài hiếm, có khu phân bố chia cắt. Trong số các điểm đã gặp trước đây thì 
điểm ở Thủ Dầu Một (Bình Dương) nay không còn tìm thấy cá thể nào do rừng đã bị tàn phá 
hoàn toàn. 
Phân bố:  
- Trong nước: Gia Lai, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu. 
- Thế giới: ấn Độ, Xri Lanca. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 377; FGI, 5: 58; SĐVN: 55; TCDL, 6(4): 98; TCSH, 17(4, CĐ): 31. 
 
52. Tên khoa học: Aristolochia kwangsiensis Chun & How ex Liang, 1975.  
Tên Việt Nam: Mã đậu linh quảng tây, Đại diệp mã đậu linh, Mã đậu linh lá to, Viên diệp 
mã đậu linh. 
Họ Aristolochiaceae __ Mộc hương 
Phân hạng: EN A1c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài hiếm, có khu phân bố chia cắt, mọc ở vùng núi đá vôi. Trong các điểm 
đã thấy trước đây, tại Thạch An (Cao Bằng) nay không còn tìm lại được. Loài cũng đã bị khai 
thác lấy nguyên liệu làm thuốc. 
Phân bố: 
- Trong nước: Hà Giang (Mèo Vạc), Cao Bằng (Thạch An), Lạng Sơn (Cao Lộc, Đồng Đăng), 
Hải Phòng (Cát Bà). 
- Thế giới: Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: SĐVN: 58; STCT: 560-561; TCDL, 6(4): 98; TCSH, 17(4, CĐ): 32. 
 
53. Tên khoa học: Aristolochia tuberosa C. F. Liang & S. M. Hwang, 1975.  
Tên Việt Nam: Chu sa liên, Thanh mộc hương, Đại diệp mã đậu linh. 
Họ Aristolochiaceae __ Mộc hương 
Phân hạng: EN A1c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài mọc ở vùng núi đá vôi, có khu phân bố chia cắt; nơi cư trú suy giảm 
khoảng 50% trong 10 năm qua. Cũng bị khai thác lấy nguyên liệu làm thuốc. 
Phân bố: 
- Trong nước: Hà Giang (Đồng Văn: Phó Bảng), Lạng Sơn. 
- Thế giới: Trung Quốc, Nhật Bản. 
Tài liệu dẫn: SĐVN: 58; STCT: 435; TCDL, 6(4): 98; TCSH, 17(4, CĐ): 32. 
 
54. Tên khoa học: Asarum balansae Franch. 1898.  
Tên Việt Nam: Biến hoá núi cao, Tế hoa, Tế tân, Thổ tế tân. 
Họ Aristolochiaceae __ Mộc hương 
Phân hạng: EN A1c,d, B1+2b,c 
Cơ sở phân hạng: Loài hiếm ở Việt Nam, mọc ở vùng núi đá vôi, mới gặp tại 2 điểm: Ba Vì 
(Hà Tây) và Quảng Hoà (Cao Bằng), số lượng cá thể ít, lại mọc ở ven rừng, gần đường; nơi cư 
trú rất dễ bị xâm hại. Bản thân loài cũng bị khai thác lấy rễ và thân rễ để làm thuốc. 
Phân bố:  
- Trong nước: Hà Giang (Phó Bảng), Cao Bằng (Quảng Hoà), Hà Tây (Ba Vì). 
- Thế giới: Trung Quốc, Nhật Bản. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 379; FGI, 5: 53; SĐVN: 59; TCDH, 6: 10; TCDL, 6(4): 98; TCSH, 
17(4, C§): 32. 
 
55. Tên khoa học: Asarum caudigerum Hance, 1881.  
Tên Việt Nam: Thổ tế tân, Biến hoá, Quán chì. 
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Họ Aristolochiaceae __ Mộc hương 
Phân hạng: VU A1a,c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài có khu phân bố tuy không hẹp, nhưng nơi cư trú chỉ ở vùng núi đá vôi 
nên bị chia cắt mạnh; số cá thể gặp không nhiều. ở một số điểm phân bố như thị trấn Sa Pa 
(Lào Cai), Phó Bảng (Hà Giang), nay không còn tìm thấy nữa. Tuy nhiên, loài có thể được 
bảo vệ tốt ở các Vườn quốc gia Tam Đảo (Vĩnh Phúc) và Ba Vì (Hà Tây). 
Phân bố:  
- Trong nước: Lào Cai (Sa Pa: Sả Pả, Bản Khoang, Tả Giàng Phình; Bát Xát: Dền Sáng), Hà 
Giang, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Hà Tây. 
- Thế giới: Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 380; SĐVN: 60; STCT: 50; TCDL, 6(4): 98; TCDH, 6: 10; TCSH, 
17(4, C§): 32. 
 
56. Tên khoa học: Asarum glabrum Merr. 1942.  
Synonym: Asarum maximum auct., non Hemsl. 1890: §. T. Loi, 1977. 
Tên Việt Nam: Hoa tiên, Dầu tiên, Đại hoa tế tân, Trầu tiên. 
Họ Aristolochiaceae __ Mộc hương 
Phân hạng: VU A1c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài có khu phân bố khá rộng, nhưng bị chia cắt mạnh; nơi cư trú ở một số 
điểm như Lào Cai, Hà Giang, Quảng Ninh, Tuyên Quang bị xâm hại do chặt phá rừng lấy đất 
canh tác. Số cá thể gặp không nhiều, lại bị khai thác lấy nguyên liệu làm thuốc. Tuy nhiên, 
loài có thể được bảo vệ tốt ở các Vườn quốc gia Tam Đảo (Vĩnh Phúc) và Ba Vì (Hà Tây). 
Phân bố: 
- Trong nước: Lai Châu (Phong Thổ: Bình Lư), Lào Cai (Bát Xát: Dền Sáng, ý Tỷ), Hà Giang, 
Tuyên Quang (Sơn Dương: Khánh Nhật), Thái Nguyên (Đại Từ: Quán Chu), Vĩnh Phúc (Tam 
Đảo), Hà Tây (Ba Vì), Quảng Ninh. 
- Thế giới: Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 380; CTVN: 430; SĐVN: 61; SPM, 1: 103; STCT: 216; TCDH, 6: 10; 
TCDL, 6(4): 98; TCSH, 17(4, C§): 32. 

 
 

10. Asclepiadaceae __ Họ Thiên lý 

57. Tên khoa học: Atherolepis pierrei Cost. 1912.  
Tên Việt Nam: Gai lân. 
Họ Asclepiadaceae __ Thiên lý 
Phân hạng: CR B1+2a 
Cơ sở phân hạng: Khu phân bố hẹp, nơi cư trú bị xâm hại. 
Phân bố: 
- Trong nước: Đồng Nai (Biên Hoà, Bảo Chánh). 
- Thế giới: Thái Lan. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2: 914; FGI, 4: 29. 
 
58. Tên khoa học: Campestigma purpurea Pierre ex Cost. 1912.  
Tên Việt Nam: Kiền tím. 
Họ Asclepiadaceae __ Thiên lý 
Phân hạng: EN B1+2b 
Cơ sở phân hạng: Nơi cư trú bị xâm hại, khu phân bố hẹp. 
Phân bố: 
- Trong nước: Bà Rịa-Vũng Tàu (Núi Đinh), An Giang (Châu Đốc). 
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- Thế giới: Lào. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2: 937; FGI, 4: 118. 
 
59. Tên khoa học: Dischidia benghalensis Colebr. 1817  
Synonym: Dischidia pseudo-benghalensis Cost. 1912 
Tên Việt Nam: Song ly bengan, Mộc tiền tròn. 
Họ Asclepiadaceae __ Thiên lý 
Phân hạng: VU B1+2b 
Cơ sở phân hạng: Có lẽ là loài đặc hữu của Việt Nam. Nơi cư trú bị xâm phạm. 
Phân bố: 
- Trong nước: Khánh Hoà, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tây Ninh. 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: BLUM, 26: 81-126; CCVN, 2: 948; FGI, 4: 148. 
 
60. Tên khoa học: Hoya minima Cost. 1912.  
Tên Việt Nam: Hồ da nhỏ. 
Họ Asclepiadaceae __ Thiên lý 
Phân hạng: CR B1+2a,b 
Cơ sở phân hạng: Có lẽ là loài đặc hữu của Việt Nam. Khu phân bố hẹp, nơi cư trú bị xâm hại. 
Phân bố:  
- Trong nước: Mới thấy ở Bà Rịa-Vũng Tàu (Núi Đinh). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2(2): 942; FGI, 4: 134. 
 
61. Tên khoa học: Hoya pseudovalifolia Cost. 1912.  
Tên Việt Nam: Hồ da lá xoan. 
Họ Asclepiadaceae __ Thiên lý 
Phân hạng: CR B1+2a 
Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu của Việt Nam. Khu phân bố hẹp, nơi cư trú bị xâm hại. 
Phân bố: 
- Trong nước: Mới thấy ở Bà Rịa-Vũng Tàu (Núi Đinh). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2(2): 945; FGI, 4: 139. 
 
62. Tên khoa học: Raphistemma hooperianum (Blume) Decne. 1844.  
Synonym: Oxystelma hooperianum Blume, 1826. 
Tên Việt Nam: Trâm hùng. 
Họ Asclepiadaceae __ Thiên lý 
Phân hạng: EN B1+2a 
Cơ sở phân hạng: Nơi cư trú bị xâm hại. 
Phân bố: 
- Trong nước: Tây Ninh, Đồng Nai (Biên Hòa), Cần Thơ. 
- Thế giới: Thái Lan, Campuchia, Inđônêxia. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2(2): 922; FGI, 4: 57. 
 
63. Tên khoa học: Sarcolobus pierrei Cost. 1912.  
Tên Việt Nam: Dây cám pierre. 
Họ Asclepiadaceae __ Thiên lý 
Phân hạng: CR B1+2b 
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Cơ sở phân hạng: Phân bố hẹp, nơi cư trú bị xâm hại. 
Phân bố: 
- Trong nước: Bà Rịa-Vũng Tàu (núi Đinh). 
- Thế giới: ấn Độ, Xri Lanca, Thái Lan, Malaixia. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2(2): 927; FGI, 4: 76. 
 
64. Tên khoa học: Sarcostemma acidum (Roxb.) Voigt, 1845.  
Synonym: Asclepias acida Roxb. 1832; Sarcostemma brevistigma Wight & Arn. 1834.  
Tên Việt Nam: Tiết căn, Dây không lá, Mía trần. 
Họ Asclepiadaceae __ Thiên lý 
Phân hạng: EN B1+2a 
Cơ sở phân hạng: Nơi cư trú bị xâm hại. 
Phân bố: 
- Trong nước: Ninh Bình, Khánh Hoà, Ninh Thuận. 

- Thế giới: ấn Độ, Thái Lan. 
Tài liệu dẫn: CCNVN, 2: 183; CCVN, 2(2): 926; FGI, 4: 73; FRPS, 63: 307. 
 
65. Tên khoa học: Spirella robinsonii Cost. 1912.  
Tên Việt Nam: Luân. 
Họ Asclepiadaceae __ Thiên lý 
Phân hạng: CR B1+2b 
Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu của Việt Nam. Nơi cư trú bị xâm hại do nạn phá rừng. 
Phân bố: 
- Trong nước: Mới thấy ở Khánh Hoà. 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2(2): 928; FGI, 4: 79. 
 
66. Tên khoa học: Telectadium dongnaiense Pierre ex Cost. 1912.  
Tên Việt Nam: Vệ tuyền đồng nai. 
Họ Asclepiadaceae __ Thiên lý 
Phân hạng: CR B1+2a,b 
Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu của Việt Nam. Nơi cư trú bị xâm hại. 
Phân bố: 
- Trong nước: Mới thấy ở Đồng Nai. 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2(2): 917; FGI, 4: 38.  
 
67. Tên khoa học: Telosma procumbens (Blanco) Merr. 1912  
Synonym: Pergularia procumbens Blanco, 1837. 
Tên Việt Nam: Cam thảo đá bia. 
Họ Asclepiadaceae __ Thiên lý 
Phân hạng: EN B1+2b. 
Cơ sở phân hạng: Nguồn gen quý hiếm. Khu phân bố hẹp, nơi cư trú bị xâm hại do môi 
trường sống bị tàn phá. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lạng Sơn, Phú Yên (Tuy Hòa). 
- Thế giới: Trung Quốc, Philippin. 
Tài liệu dẫn: FRPS, 63: 441; SĐVN: 276. 
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68. Tên khoa học: Zygostelma benthamii Baill. 1888.  
Synonym: Zygostelma benthamii var. grandiflora Phamh. 1972. 
Tên Việt Nam: Dy gốt. 
Họ Asclepiadaceae __ Thiên lý 
Phân hạng: CR B1+2a,b 
Cơ sở phân hạng: Phá rừng làm thu hẹp nơi cư trú và khu phân bố. 
Phân bố: 
- Trong nước: An Giang. 
- Thế giới: Lào, Campuchia, Thái Lan. 
Tài liệu dẫn: CCNVN, 2: 185; CCVN, 2(2): 912; FGI, 4: 18. 

 
 

11. Asteraceae __ Họ Cúc 
 
69. Tên khoa học: Achillea millefolium L. 1753.   
Tên Việt Nam: Dương kỳ thảo, Cỏ thi, (cây) Vạn diệp, Xương cá. 
Họ Asteraceae __ Cúc 
Phân hạng: VU A1a, c, B1+2b,c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài có khu vực phân bố hẹp và bị thu hái liên tục, số lượng giảm. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lai Châu (Mường Tè), Điện Biên (Tủa chùa), Lào Cai (Sa Pa), Sơn La (Mộc 
Châu), Lâm Đồng (Đà Lạt). 
- Thế giới: ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 283; FGI, 3: 590; FRPS, 76(1): 185; TĐCT: 288. 
 
70. Tên khoa học: Ainsliaea petelotii Merr. 1940.  
Tên Việt Nam: Cúc ánh lệ, ánh lệ núi cao. 
Họ Asteraceae __ Cúc 
Phân hạng: VU A1a,c, B2a,b 
Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu của Việt Nam, có khu phân bố hẹp, số lượng suy giảm do tác 
động của con người. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lào Cai (Sa Pa), Hà Giang (Phó Bảng). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 377. 
 
71. Tên khoa học: Camchaya eberhardtii (Gagnep.) Kitam. 1968.   
Synonym: Idocephala eberhardtii Gagnep. 1920. 
Tên Việt Nam: Cúc hồng đào, Cúc cỏ. 
Họ Asteraceae __ Cúc 
Phân hạng: VU A1a, B1+2a,b,c, D2 
Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu của Việt Nam, có khu phân bố hẹp. 
Phân bố: 
- Trong nước: Kon Tum (Sa Thầy), Lâm Đồng (Đà Lạt, Lạc Dương). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: APG, 3-4: 72; CCNVN, 2: 513; CCVN, 3: 235; FGI, 3: 458. 
 
72. Tên khoa học: Camchaya loloana (Gagnep.) Kerr, 1935.  
Synonym: Thorelia montana Gagnep. 1920; Veronia loloana Dunn ex Kerr, 1936; Thoreliella 
montana (Gagnep.) C. Y. Wu, 1957. 
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Tên Việt Nam: Cam chay, Cơm cháy lô lô, Thanh duyên, Toren núi. 
Họ Asteraceae __ Cúc 
Phân hạng: VU A1a, B1+2b,c. 
Cơ sở phân hạng: Mọc ở các trảng cỏ, ven rừng. Nguồn gen hiếm và độc đáo. Khu phân bố bị 
chia cắt, với 2 điểm cách xa nhau. Nơi sống luôn bị đe doạ do phá rừng. 
Phân bố: 
- Trong nước: Sơn La (Mộc Châu), Bình Dương (Bến Cát). 
- Thế giới: Trung Quốc (Vân Nam), Lào. 
Tài liệu dẫn: FGI, 3: 460; FRPS, 74: 42; ICS, 4: 407; SĐVN: 83-84. 
 
73. Tên khoa học: Cirsium japonicum Fish. ex DC. 1837.   
Synonym: Cnicus japonicus (DC.) Maxim. 1874; Cirsium hainanensis Masam. 1943. 
Tên Việt Nam: Đại kế, Dã hồng hoa, ¤ rô cạn, Thích kế. 
Họ Asteraceae __ Cúc 
Phân hạng: VU A1a,c, B1+2b,c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài được thu hái nhiều trong thiên nhiên để làm thuốc, diện tích bị thu 
hẹp, ngày càng hiếm. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lào Cai (Sa Pa, Bát Xát, Than Uyên), Yên Bái (Mù Cang Chải), Sơn La (Sông 
Mã), Thanh Hoá (Quan Hoá). 
- Thế giới: Trung Quốc, Nhật Bản, 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 300; CTVN: 78-79; FGI, 3: 496; TĐCT: 441. 
 
74. Tên khoa học: Cirsium leducei (Franch.) LÐvl. 1915.   
Synonym: Cnicus leducei Franch. 1897. 
Tên Việt Nam: Cúc gai, Điều diệp kế, Luân cúc, Luân kế. 
Họ Asteraceae __ Cúc 
Phân hạng: EN A1a,c, B1+2c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài được thu hái liên tục trong thiên nhiên để làm thuốc, diện tích bị thu 
hẹp, ngày càng hiếm. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lào Cai (Sa Pa), Sơn La (Mộc Châu), Hà Giang (Đồng Văn, Phó Bảng). 
- Thế giới: Trung Quốc (Vân Nam), Lào. 
Tài liệu dẫn: FGI, 3: 457-498; FRPS, 78(1): 123-125. 
 
75. Tên khoa học: Colobogyne langbianensis Gagnep. 1920.   
Tên Việt Nam: Hoa riu, Riu. 
Họ Asteraceae __ Cúc 
Phân hạng: EN B1+2a,b,c,d 
Cơ sở phân hạng: Chi và loài đặc hữu của Việt Nam, khu phân bố hẹp, tác động của con 
người làm diện tích bị thu hẹp. 
Phân bố: 
- Trong nước: Đắk Lắk, Lâm Đồng (Lạc Dương, Đơn Dương), Khánh Hoà (Khánh Vĩnh). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 345; FGI, 3: 596-597; SĐVN: 98-99. 
 
76. Tên khoa học: Leontopodium subulatum (Franch.) Beauv. 1909.   
Synonym: Gnaphalium subulatum Franch. 1892. 
Tên Việt Nam: Cúc bông, Cúc sư tử. 
Họ Asteraceae __ Cúc 
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Phân hạng: VU A1c, B1+2a,b,c 
Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu với khu vực hẹp. Cây có dáng và hoa đẹp, tương lai sẽ là cây 
cảnh của vùng núi, diện tích bị thu hẹp. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lào Cai (Sa Pa), Sơn La (Mộc Châu). 
- Thế giới: Trung Quốc, Lào. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 329; FGI, 3: 552; FRPS, 75: 73; TĐCT: 1078. 
 
77. Tên khoa học: Myriactis delavayi Gagnep. 1912.  
Tên Việt Nam: Dùi trống nhỏ, Cúc dùi trống. 
Họ Asteraceae __ Cúc 
Phân hạng: VU A1a,c, B1+2a,b,c 
Cơ sở phân hạng: Loài có khu phân bố hẹp, diện tích nơi cư trú giảm dần. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lào Cai (Sa Pa), Hà Giang (Phó Bảng), Cao Bằng. 
- Thế giới: Trung Quốc (Vân Nam). 
Tài liệu dẫn: BSBF, 68: 1222; FGI, 3: 623; FRPS, 74: 91. 
 
78. Tên khoa học: Tricholepis karensium Kurz, 1872.   
Tên Việt Nam: Hoa râu, Cúc kim đài, Kim bao. 
Họ Asteraceae __ Cúc 
Phân hạng: EN A1a,c, B1+2b,c 
Cơ sở phân hạng: Loài có dáng và hoa đẹp, có thể trở thành cây cảnh, phân bố hẹp, số lượng giảm. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lai Châu (Mường Tè), Lào Cai, Sơn La (Mộc Châu). 
- Thế giới: ấn Độ, Nêpan, Trung Quốc, Mianma, Thái Lan. 
Tài liệu dẫn: FGI, 3: 488-491; FRPS, 78(1): 189-190. 
 
79. Tên khoa học: Vernonia bonapartei Gagnep. 1919.   
Tên Việt Nam: Cúc bạc đầu, Cúc đầu tù. 
Họ Asteraceae __ Cúc 
Phân hạng: VU A1a,c, B1+2a,b,c 
Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu của Việt Nam, chỉ gặp trên núi đất vùng thấp, phân bố giảm 
dần do rừng bị khai phá để lấy đất canh tác. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lạng Sơn (Cai Kinh, Chi Lăng, Hữu Lũng), Bắc Giang (Lạng Giang), Hải 
Dương (Chí Linh), Ninh Bình (Cúc Phương). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 292; FGI, 3: 474. 
 
80. Tên khoa học: Vernonia volkameriaefolia (Wall.) DC. 1836.  
Synonym: Conyza volkameriaefolia Wall. 1831, nom. nud.; Vernonia esquirolii LÐvl. 1912. 
Tên Việt Nam: Cúc bạc, Cúc bạc tây, Cúc hồng. 
Họ Asteraceae __ Cúc 
Phân hạng: VU A1a,c, B1+2c 
Cơ sở phân hạng: Loài cây gỗ hiếm thấy ở họ Asteraceae, phân bố hẹp, số lượng cá thể giảm 
rõ rệt. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lai Châu (Sìn Hồ), Điện Biên (Tủa Chùa), Lào Cai (Cam Đường, Bình Lư), Sơn 
La (Quỳnh Nhai). 
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- Thế giới: ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, Lào. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 243; FGI, 3: 471-472; FRPS, 74: 12-14. 

 
 

12. Aucubaceae __ Họ ¤ rô bà 
 
81. Tên khoa học: Aucuba japonica Thunb. 1783.  
Synonym: Aucuba chinensis Benth. 1861. 
Tên Việt Nam: ¤ rô bà, Ki ba. 
Họ Aucubaceae __ ¤ rô bà 
Phân hạng: CR B1+2b,c 
Cơ sở phân hạng: Cây bụi hoặc gỗ nhỏ, mọc rải rác trong rừng rậm nhiệt đới mưa mùa ẩm. ở 
Việt Nam mới thấy ở Mẫu Sơn (Cao Lộc, Lạng Sơn), nơi mà rừng đã bị khai thác nhiều. Là 
đại diện duy nhất của chi đơn loài Aucuba cũng như của họ Aucubaceae ở Việt Nam. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lạng Sơn (Mẫu Sơn). 
- Thế giới: Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2: 140; FCLV, 8: 18; SĐVN: 63. 

 
 

13. balanophoraceae __ Họ Dó đất 
 

82. Tên khoa học: Balanophora cucphuongensis Ban, 1996.  
Tên Việt Nam: Dó đất cúc phương, Củ đo, Xà cô. 
Họ Balanophoraceae __ Dó đất 
Phân hạng: EN D1 
Cơ sở phân hạng: Loài có khu phân bố rất hẹp (mới chỉ gặp ở khu vực Bống, thuộc Vườn 
quốc gia Cúc Phương), mọc trên núi đá vôi; số lượng cá thể gặp rất ít (chắc không đạt tới 250 
cá thể). Loài có lẽ là đặc hữu của miền Bắc Việt Nam. Là nguồn gen hiếm và rất độc đáo, đặc 
trưng bởi hoa đực có cuống và bao hoa gồm 3 mảnh (khác tất cả các loài Balanophora đã biết 
ở khu vực Đông Nam á). Loài có thể bị lâm vào tình trạng nguy cấp nếu những người đi rừng 
bắt gặp vô tình vặt hái để xem. 
Phân bố: 
- Trong nước: Mới thấy ở Ninh Bình (Cúc Phương). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: SĐVN: 65. 
 
83. Tên khoa học: Balanophora laxiflora Hemsl. 1894.  
Tên Việt Nam: Nấm đất, Cu chó, Dó đất hoa thưa, Dương đài hoa thưa, Xà cô. 
Họ Balanophoraceae __ Dó đất 
Phân hạng: EN B1+2b,c,e 
Cơ sở phân hạng: Loài có khu phân bố chia cắt, diện tích nơi cư trú không thể vượt quá 
500km2. Số cá thể gặp thường rất ít, bản thân lại bị khai thác lấy nguyên liệu làm thuốc. 
Phân bố: 
- Trong nước: Ninh Bình (Cúc Phương), Kon Tum (Ngọc Guga, Ngọc Pan). 
- Thế giới: Trung Quốc, Đài Loan, Lào. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2: 172; SĐVN: 66. 
 
84. Tên khoa học: Rhopalocnemis phalloides Jungh. 1841.  
Tên Việt Nam: Sơn dương, Chuỳ đầu dương hình, Dó đất núi cao. 
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Họ Balanophoraceae __ Dó đất 
Phân hạng: VU A1a,b,c 
Cơ sở phân hạng: Nguồn gen hiếm, là đại diện duy nhất của chi Rhopalocnemis đơn loài, rất 
độc đáo về mặt hình thái. Loài mọc rất rải rác, số cá thể gặp rất ít. Tuy có ở trong một số vườn 
quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên, nhưng loài rất dễ lâm vào tình trạng nguy cấp nếu môi 
trường sống bị xâm hại hoặc những người đi rừng bắt gặp đã vô tình vặt hái để xem. 
Phân bố: 
- Trong nước: Ninh Bình (Cúc Phương), Thừa Thiên-Huế (Bạch Mã), Đà Nẵng (Bà Nà), Kon 
Tum (Ngọc Linh, Ngọc Pan), Lâm Đồng (Bì Đúp). 
- Thế giới: ấn Độ, Trung Quốc, Mianma (Đông Himalaya), Malaixia, Inđônêxia. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2: 172; FM, 7(4): 787; SĐVN: 241. 

 
 

14. Berberidaceae __ Họ Hoàng liên gai 
 
85. Tên khoa học: Berberis julianae Schneid. 1913.  
Tên Việt Nam: Hoàng liên gai, Hoàng mù. 
Họ Berberidaceae __ Hoàng liên gai 
Phân hạng: EN A1c,d, B1+2b,c,e 
Cơ sở phân hạng: Loài có khu phân bố hẹp, mọc ở vùng núi đá vôi; số cá thể gặp không 
nhiều, lại bị khai thác dùng trong nước, thậm chí có lúc còn bán trái phép qua biên giới. Nơi 
cư trú bị xâm hại do việc khai phá để trồng rừng mới hoặc trồng cây ăn quả. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lào Cai (Sa Pa: núi Hàm Rồng, ¤ Quý Hồ; Bát Xát: Trung Lèng Hồ). 
- Thế giới: Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: SĐVN: 70; TCDL, 6(4): 98. 
 
86. Tên khoa học: Berberis wallichiana DC. 1824.  
Tên Việt Nam: Hoàng liên ba gai, Hoàng mộc, Hoàng mù, Nghêu hoa. 
Họ Berberidaceae __ Hoàng liên gai 
Phân hạng: EN A1c,d, B1+2b,c,e 
Cơ sở phân hạng: Loài có khu phân bố hẹp, mọc ở vùng núi đá vôi; số cá thể gặp không 
nhiều, lại bị khai thác dùng trong nước, thậm chí có lúc còn xuất khẩu trái phép qua biên giới. 
Nơi cư trú bị xâm hại do việc khai phá để trồng rừng mới hoặc trồng cây ăn quả. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lào Cai (Sa Pa: núi Hàm Rồng; Bát Xát). 
- Thế giới: ấn Độ, Nêpan, Trung Quốc, Mianma. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 403; SĐVN: 71; SMP, 1: 134; TCDL, 6(4): 98. 
 
87. Tên khoa học: Mahonia bealii (Fortune) Pynaert, 1875.  
Synonym: Berberis bealii Fortune, 1850. 
Tên Việt Nam: Hoàng liên ô rô lá dày, Hoàng liên ô rô, Thổ hoàng bá, Thổ hoàng liên, Thập 
đại công lao. 
Họ Berberidaceae __ Hoàng liên gai 
Phân hạng: EN A1c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài có khu phân bố hẹp và chia cắt, mọc ở vùng núi đá vôi; số cá thể gặp 
không nhiều, lại bị khai thác dùng làm thuốc. Nơi cư trú bị xâm hại do việc chặt phá rừng làm 
nương rẫy; điểm phân bố ở xã Tùng Vài phát hiện năm 1969, đến năm 2000 đã bị mất; hiện 
chỉ còn gặp một số cá thể ở rừng Bát Đại Sơn. 
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Phân bố: 
- Trong nước: Lào Cai (Bát Xát), Hà Giang (Quản Bạ: Bát Đại Sơn, Tùng Vài). 
- Thế giới: Trung Quốc, Nhật Bản. 
Tài liệu dẫn: CTVT: 211; SĐVN: 181; TCDL, 6(4): 98. 
 
88. Tên khoa học: Mahonia nepalensis DC. 1821.  
Synonym: Berberis nepalensis Spreng. 1825; Mahonia annamica Gagnep. 1908. 
Tên Việt Nam: Mã hồ, Hoàng bá gai, Hoàng liên ô rô, Thích hoàng bá, Tông plềnh. 
Họ Berberidaceae __ Hoàng liên gai 
Phân hạng: EN A1c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài có khu phân bố chia cắt mạnh, mọc chủ yếu ở vùng núi đá vôi; số 
lượng cá thể gặp không nhiều, lại bị khai thác tương đối bừa bãi (nhất là ở vùng Đèo Gió, 
Ngân Sơn, Bắc Kạn, dưới tên “Kim giao”). Nơi cư trú bị xâm hại do việc chặt phá rừng lấy đất 
sử dụng vào mục đích khác (làm nương rẫy, mở rộng tuyến du lịch, v.v.). 
Phân bố: 
- Trong nước: Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn (Ngân Sơn), Lâm Đồng (núi Lang 
Bian). 
- Thế giới: Nêpan, Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 403; SĐVN: 184, 184; TCDL, 6(4): 98; TĐCT: 567. 
 
89. Tên khoa học: Podophyllum tonkinense Gagnep. 1938.  
Tên Việt Nam: Bát giác liên, Cước diệp, Độc cước liên, Độc diệp nhất chi hoa, Độc giác liên, 
Pha mỏ. 
Họ Berberidaceae __ Hoàng liên gai 
Phân hạng: EN A1a,c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài có khu phân bố không hẹp, nhưng bị chia cắt mạnh vì mọc ở dưới tán 
rừng, nơi ẩm, gần khe suối; việc chặt phá rừng đã làm mất môi trường sống của nó ở nhiều 
điểm tại Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Hoà Bình (điểm Chợ Bờ nay đã nằm dưới lòng hồ 
thuỷ điện Sông Đà). Bản thân loài cũng bị khai thác lấy nguyên liệu làm thuốc. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Bắc Kạn (Chợ Rã), Lạng Sơn (núi Khan 
Khó), Thái Nguyên, Hoà Bình (Đà Bắc), Hà Tây (Ba Vì), Ninh Bình. 
- Thế giới: Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: SĐVN: 218; STCT: 45; TCDL, 6(4): 98. 
 

 
15. Bignoniaceae __ Họ Chùm ớt 

 

90. Tên khoa học: Fernandoa adenophylla (Wall. ex G. Don) Steen. 1976.   
Synonym: Bignonia adenophylla Wall. ex G. Don, 1838; Haplophragma adenophyllum (Wall. 
ex G. Don) Dop, 1930. 
Tên Việt Nam: Đinh lá tuyến, Đinh có tuyến. 
Họ Bignoniaceae __ Chùm ớt 
Phân hạng: VU B1+2a 
Cơ sở phân hạng: Khu phân bố dưới 20.000 km2, bị chia cắt. Do bị khai thác liên tục nên các 
cá thể truởng thành bị suy giảm. 
Phân bố: 
- Trong nước: Quảng Trị (Hướng Hoá: Lao Bảo), Ninh Thuận (Ninh Phước: Cà Ná), An Giang 
(Châu Đốc). 
- Thế giới: ấn Độ, Bănglađet, Mianma, Thái Lan, Lào. 
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Tài liệu dẫn: BLUM, 23: 135; CCVN, 3: 104; FCLV, 22: 39; FGI, 4: 451; FM, 1,8: 157; 
FPNM, 60: 857; S§VN: 138; TCSH, 16(4, C§): 17. 
 

91. Tên khoa học: Fernandoa bracteata (Dop) Steen.1976.   
Synonym: Radermachera bracteata Dop, 1926; Radermachera brilletii Dop, 1930. 
Tên Việt Nam: Đinh lá hoa, Đinh vàng. 
Họ Bignoniaceae __ Chùm ớt 
Phân hạng: EN B1+2e 
Cơ sở phân hạng: Khu phân bố dưới 5000 km2, chỉ gặp ở 2 điểm, số lượng cá thể trưởng thành 
suy giảm liên tục do khai thác gỗ. 
Phân bố: 
- Trong nước: Sơn La (Mộc Hà), Hoà Bình. 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 105. 
 
92. Tên khoa học: Fernandoa collignonii (Dop) Steen. 1976.  
Synonym: Spathodeopsis collignonii Dop, 1929. 
Tên Việt Nam: Đinh vàng, Đinh, Đinh collignon, Đinh quả nhẵn. 
Họ Bignoniaceae __ Chùm ớt 
Phân hạng: EN B1+2e 
Cơ sở phân hạng: Khu phân bố dưới 5000 km2, tồn tại 2 điểm, suy giảm liên tục số cá thể 
trưởng thành do khai thác gỗ. 
Phân bố: 
- Trong nước: Hoà Bình (Đà Bắc: Chợ Bờ), Vĩnh Phúc. 
- Thế giới: Thái Lan, Lào. 
Tài liệu dẫn: BLUM, 23: 136; CCVN, 3: 105; FCLV, 22: 42; FGI, 4: 593; TCSH, 16(4, CĐ): 17. 
 
93. Tên khoa học: Markhamia stipulata (Wall.) Seem. ex Schum. var. kerii Sprague, 1919. 
Synonym: Spathodea stipulata Wall. 1832; Spathodea caudafelina Hance, 1872; Markhamia 
caudafelina (Hance) Sprague, 1919, Markhamia stipulata var. caudafelina (Hance) Santisuk. 
1974. 
Tên Việt Nam: Đinh, Đinh gióc, Lò đo, Ruột mèo, Thiết đinh, Thiết đinh lá bẹ, Thò đo. 
Họ Bignoniaceae __ Chùm ớt 
Phân hạng: VU B1+2e 
Cơ sở phân hạng: Khu phân bố bị chia cắt nghiêm trọng, tồn tại trên dưới 10 điểm, suy giảm 
liên tục số lượng cá thể trưởng thành do khai thác gỗ. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lào Cai, Lạng Sơn (Đồng Mỏ), Phú Thọ (Thanh Ba), Hoà Bình, Hà Tây, Hà 
Nam, Ninh Bình, Thanh Hoá, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế. 
- Thế giới: Trung Quốc, Thái Lan, Lào. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 108; FCLV, 22: 51; FGI, 4: 603; FRPS, 68: 50; FY, 2: 723; ICS, 4: 
104; S§VN: 186; TCSH, 16(4, C§): 17. 
 
94. Tên khoa học: Millingtonia hortensis L. f. 1781.  
Tên Việt Nam: Đạt phước, Đầu nhà trò, Hà tan, Tonoknia. 
Họ Bignoniaceae __ Chùm ớt 
Phân hạng: VU B1+2e 
Cơ sở phân hạng: Khu phân bố rộng, bị chia cắt, tồn tại dưới 10 điểm, suy giảm liên tục số 
lượng cá thể trưởng thành do khai thác. 



Danh lục đỏ việt nam – phần ii. Thực vật 

 
 
260

Phân bố: 
- Trong nước: Gia Lai (A Yun Pa), Đắk Lắk, Lâm Đồng (Đơn Dương), Ninh Thuận, Bình 
Thuận (Trại Cá), Tp. Hồ Chí Minh, An Giang (Châu Đốc). 
- Thế giới: ấn Độ, Trung Quốc, Mianma, Thái Lan, Lào, Campuchia, Malaixia, Inđônêxia. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 100; FBI, 4: 377; FCLV, 22: 12; FGI, 4: 572; FM, 1(8): 133; FRPS, 
69: 10; ICS, 4: 105; S§VN: 193; TCSH, 16(4, C§): 17. 
 
95. Tên khoa học: Pauldopia ghorta (Buch.-Ham. ex G. Don) Steen. 1969.  
Synonym: Bignonia ghorta Buch.-Ham. ex G. Don, 1838; Stereospermum ghorta (Buch.-Ham. 
ex G. Don) C. B. Clarke, 1884; Radermachera alata Dop, 1926. 
Tên Việt Nam: Đinh cánh, Đinh dốp, Đinh vàng, Muồng nước. 
Họ Bignoniaceae __ Chùm ớt 
Phân hạng: EN B1+2e. 
Cơ sở phân hạng: Mọc trong rừng thứ sinh, nửa rụng lá. Nguồn gen hiếm và độc đáo, đại diện 
duy nhất của chi Pauldopia. Khu phân bố hẹp, lại bị chia cắt. Do tình trạng chặt phá rừng nên 
rất dễ bị tác động làm tuyệt chủng. 
Phân bố: 
- Trong nước: Sơn La (Mường Muội), Hoà Bình (Quý Đức), Ninh Bình. 
- Thế giới: Trung Quốc, Mianma, Thái Lan, Lào. 
Tài liệu dẫn: CCNVN, 2: 282; CCVN, 3: 106; FCLV, 22: 14; FGI, 4: 584; FRPS, 69: 18; 
S§VN: 210; TCSH, 16 (4, C§): 18. 

 
 

16. Boraginaceae __ họ Vòi voi 
 

96. Tên khoa học: Argusia argentea (L. f.) Heine, 1976.  
Synonym: Tournefortia argentea L. f. 1781; Messerschmidia argentea (L. f.) Johns. 1935. 
Tên Việt Nam: Phong ba, Bạc biển, Ru bi. 
Họ Boraginaceae __ Vòi voi 
Phân hạng: VU A1a 
Cơ sở phân hạng: Phân bố trên vùng biển rộng, nhưng số lượng cá thể ít trên mỗi điểm phân 
bố; nơi cư trú chia cắt mạnh. Loài cây có tác dụng cải tạo môi trường ven biển và đảo, làm 
thuốc. Bị thiên nhiên phá hại. 
Phân bố: 
- Trong nước: Ven bờ biển và đảo thuộc Tp. Đà Nẵng và các tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận, 
Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, Kiên Giang, các đảo xa vùng biển đông Trường Sa. 
- Thế giới: ấn Độ, Trung Quốc (Hải Nam), Đài Loan, Xri Lanca, Mailaixia Inđônêxia, 
Philippin, Niu Ghinª. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2: 1015; FGI, 4: 215; SĐVN: 54. 
 

17. Bretschneideraceae __ Họ Chuông đài  
 
97. Tên khoa học: Bretschneidera sinensis Hemsl. 1901.  
Tên Việt Nam: Chuông đài, Bá ngạc thu, Chuông ngạc mộc, Rết nây trung quốc. 
Họ Bretschneideraceae __ Chuông đài 
Phân hạng: CR B1+2e. 
Cơ sở phân hạng: Mọc rải rác trong rừng. Nguồn gen hiếm và độc đáo. Chỉ mới gặp ở một 
điểm. Khu phân bố hẹp, lại luôn bị đe doạ của việc khai thác rừng làm nương rẫy. Rất dễ bị 
phá hoại. 
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Phân bố: 
- Trong nước: Lào Cai (Sa Pa). 
- Thế giới: Trung Quốc (Vân Nam, Quý Châu, Quảng Đông). 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2: 384; ICS, 2: 72; SĐVN: 72;TĐCT: 984. 
 

18. Burseraceae __ Họ Trám 
 

98. Tên khoa học: Bursera tonkinensis Guillaum. 1907.  
Synonym: Protium tonkinensis (Guillaum.) Engl. 1951. 
Tên Việt Nam: Rẫm, Bóc sơ bắc bộ. 
Họ Burseraceae __ Trám 
Phân hạng: VU A1a,c,d+2d, B1+2a 
Cơ sở phân hạng: Loài có nguy cơ bị tiêu diệt do diện tích rừng bị thu hẹp, bị khai thác hiện 
nay và trong tương lai 5-10 năm tới. Tuy nhiên, nó có thể được bảo tồn tốt ở Vườn quốc gia 
Cúc Phương. 
Phân bố: 
- Trong nước: Hà Nam (Phủ Lý), Hoà Bình (Phố Sấu, Lương Sơn: Lâm Sơn; Yên Thuỷ), Hà 
Tây, Ninh Bình. 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2: 454; FGI, 1: 718; SĐVN: 76; WLTT: 93. 
 
99. Tên khoa học: Canarium tramdenum Dai & Yakovl. 1985.  
Synonym: Pimela nigra Lour. 1790; Canarium pimela Koenig, 1805; Canarium nigrum 
(Lour.) Engl. 1900 (non Roxb. 1832); Canarium pimela Leenh. 1959. 
Tên Việt Nam: Trám đen, Bùi, Cà na. 
Họ Burseraceae __ Trám 
Phân hạng: VU A1a,c,d+2d 
Cơ sở phân hạng: Loài bị khai thác thường xuyên và diện tích rừng bị suy giảm trên 20% hiện 
tại và trong tương lai. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lai Châu (Mường Nhé), Sơn La (Mộc Châu, Sông Mã), Tuyên Quang (Chiêm 
Hoá, Na Hang), Thái Nguyên, Phú Thọ (Cầu Hai), Hoà Bình (Lương Sơn), Hà Tây (Ba Vì), 
Ninh Bình (Cúc Phương), Thanh Hoá (Thạch Thành), Nghệ An (Quỳ Châu).  
- Thế giới: Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Campuchia. 
Tài liệu dẫn: CCTT, 1: 159; CCVN, 2: 452; FGI, 1: 710; SFGI: 677; VFT: 85. 
 
100. Tên khoa học: Protium serratum (Wall. ex Colebr.) Engl. In DC 1882  
Synonym: Bursera serrata Wall. ex Colebr. 1827; Dracontomelum laoticum Evrard & 
Tardieu, 1960. 
Tên Việt Nam: Cọ phèn. 
Họ Burseraceae __ Trám 
Phân hạng: VU A1a,d+2d, B1+2a 
Cơ sở phân hạng: Cây gỗ, dùng trong xây dựng, cây chủ cánh kiến đỏ. Có khu phân bố tập 
trung ven sông suối vùng Tây Bắc, Tây Nguyên. Bị khai thác nhiều, diện tích giảm trên 20% 
cả trong hiện tại và tương lai gần. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Kon Tum, Gia Lai, Lâm Đồng. 
- Thế giới: ấn Độ, Trung Quốc, Lào. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2: 453; FGI, 1: 722; VFT: 88. 
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19. Caesalpiniaceae __ Họ Vang 
 

101. Tên khoa học: Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib, 1912.  
Synonym: Pahudia xylocarpa Kurz, 1876; Pahudia cochinchinensis Pierre, 1899; Afzelia 
siamica Craib, 1911; Afzelia cochinchinensis (Pierre) Leonard, 1950. 
Tên Việt Nam: Gõ đỏ, Cà te, Beng, Gõ cà te. 
Họ Caesalpiniaceae __ Vang 
Phân hạng: EN A1c,d 
Cơ sở phân hạng: Gỗ quý, bị khai thác mạnh; nơi cư trú bị suy giảm do nạn chặt phá rừng. 
Phân bố: 
- Trong nước: Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Kon Tum, Gia Lai (An Khê, Chư Prông), Đắk 
Lắk (Krông Bông), Lâm Đồng, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, 
Tp. Hồ Chí Minh. 
- Thế giới: Trung Quốc, Mianma, Thái Lan, Lào, Campuchia. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 1089; FCLV, 18: 143; FGI, 2: 202, 216; IAY, 3: 303; SĐVN: 39; 
WLTT: 38. 
 
102. Tên khoa học: Sindora siamensis Teysm. ex Miq. 1867.  
Synonym: Sindora cochinchinensis Baill. 1871; Sindora wallichii var. siamensis (Teysm. ex 
Miq.) Baker, 1878; Galedupa cochinchinensis (Baill.) Prain, 1897. 
Tên Việt Nam: Gụ mật, Gõ đen, Gõ mật, Gõ xẻ, Kô, Ku. 
Họ Caesalpiniaceae __ Vang 
Phân hạng: EN A1a,c,d 
Cơ sở phân hạng: Gỗ quý, bị khai thác thường xuyên trong nhiều năm để lấy gỗ đóng đồ gia 
dụng cao cấp và dùng trong xây dựng; số cá thể trưởng thành hiện nay rất hiếm gặp. 
Phân bố: 
- Trong nước: Kon Tum (Kon Plông, Sa Thày), Gia Lai (Chư Pah, An Khê), Đắk Lắk, Lâm 
Đồng, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai. 
- Thế giới: Thái Lan, Lào, Campuchia, Malaixia. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 1090; CGR, 4: 76; FCLV, 18: 124; FGI, 2: 213; SĐVN: 251. 
 
103. Tên khoa học: Sindora tonkinensis A. Chev. ex K. & S. S. Larsen, 1980.  
Tên Việt Nam: Gụ lau, Gõ dầu, Gõ sương. 
Họ Caesalpiniaceae __ Vang 
Phân hạng: EN A1a,c,d+2d 
Cơ sở phân hạng: Gỗ quý bị săn lùng khai thác, số lượng cá thể trưởng thành đã giảm rõ rệt. 
Phân bố: 
- Trong nước: Quảng Ninh (Uông Bí), Bắc Giang, Thanh Hoá, Nghệ An (Quỳ Châu, Nghĩa 
Đàn), Hà Tĩnh (Kỳ Anh), Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế (Hương Điền), Đà Nẵng, 
Kon Tum, Gia Lai, Khánh Hoà. 
- Thế giới: Campuchia. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 1091; FCLV, 18: 127; SĐVN: 252; WLTT: 516. 
 

20. Campanulaceae __ Họ Hoa chuông 

104. Tên khoa học: Codonopsis celebica (Blume) Thuan, 1930.  
Synonym: Campanumoea celebica Blume, 1826; Cyclocodon celebica (Blume) Miq. 1857; 
Codonopsis celebica (Blume) Thuan, 1969, comb. superfl. 
Tên Việt Nam: Ngân đằng, Cang hô cây, Gai rừng. 
Họ Campanulaceae __ Hoa chuông 
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Phân hạng: VU B1+2b,c 
Cơ sở phân hạng: Ước tính diện tích nơi cư trú dưới 2000 km2 và khu phân bố không quá 
20.000 km2. Nơi sống bị xâm hại do nạn phá rừng, canh tác nương rẫy làm thu hẹp khu phân 
bố, bị khai thác phạm vi địa phương. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lào Cai (Sa Pa, Bát Xát), Hà Giang (Yên Minh, Đồng Văn, Quản Bạ), Vĩnh 
Phúc (Tảm Đảo), Hà Tây (Ba Vì), Thừa Thiên-Huế (Bạch Mã), Quảng Nam (Trà My), Kon 
Tum, Lâm Đồng. 
- Thế giới: ấn Độ, Trung Quốc, Mianma, Thái Lan, Malaixia, Philippin, Inđônêxia, Niu Ghinê. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 118; FCLV, 9: 10; SVF, 2: 46; TCDL, 6(4): 98. 
 
105. Tên khoa học: Codonopsis javanica (Blume) Hook. f. 1855.  
Synonym: Campanumoea javanica Blume, 1826. 
Tên Việt Nam: Đảng sâm, Cang hô (Mông), Mằn rày cáy (Tày), Phòng đảng sâm, Sâm leo, 
Sâm nam. 
Họ Campanulaceae __ Hoa chuông 
Phân hạng: VU A1a,c,d+2c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài có khu phân bố rộng, nhưng là cây thuốc quý, nên thường xuyên bị 
khai thác trong nhiều năm (gần đây còn bán qua biên giới). Nạn phá rừng làm nương rẫy đã 
thu hẹp vùng phân bố và nơi cư trú bị xâm hại. Tuy nhiên, loài có thể được bảo tồn ở các 
Vườn quốc gia Ba Vì và Cúc Phương. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lai Châu (Sìn Hồ, Phong Thổ), Điện Biên (Tủa Chùa), Lào Cai (Sa Pa, Bát Xát, 
Than Uyên), Yên Bái (Mù Cang Chải), Sơn La (Mộc Châu, Mường La), Hà Giang (Quản Bạ, 
Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh), Cao Bằng (Trùng Khánh, Trà Lĩnh), Lạng Sơn (Tràng 
Định), Bắc Kạn (Bạch Thông), Thái Nguyên, Hà Tây (Ba Vì), Hoà Bình (Đà Bắc, Mai Châu), 
Ninh Bình (Cúc Phương), Thanh Hoá, Nghệ An (Mường Lống), Quảng Nam (Trà My), Kon 
Tum (Đắk Tô, Đắk Glei: Ngọc Linh), Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng (Đà Lạt, Lạc Dương). 
- Thế giới: ấn Độ, Trung Quốc, Mianma, Thái Lan, Lào, Inđônêxia. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 118; FGI, 3: 694; SĐVN: 96; SMP, 1: 209; STCT: 180; TĐCT: 444. 

 
 

21. Caprifoliaceae __ họ kim ngân 
 

106. Tên khoa học: Lonicera bournei Hemsl. ex Forb. & Hemsl. 1888.  
Tên Việt Nam: Kim ngân rừng, Nhẫn đông rừng. 
Họ Caprifoliaceae __ Kim ngân. 
Phân hạng: CR B1+2b, C2a 
Cơ sở phân hạng: Ước tính diện tích cư trú ở cả 2 điểm quan sát trước đây không quá 10 km2. 
Sự tồn tại của 2 điểm phân bố này hiện nay cũng không chắc chắn, vì ở vùng Tam Đường (Lai 
Châu) thị trấn đã mở rộng vào điểm phân bố cũ. Số lượng cá thể ở mỗi điểm đã gặp không quá 
50 và tổng số không quá 250. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lai Châu (Phong Thổ, Tam Đường), Hà Giang (Quản Bạ: Quyết Tiến). 
- Thế giới: Trung Quốc, Lào. 
Tài liệu dẫn: HDKV: 138; SMP, 2: 56; STCT: 254; TCDL 6(4): 98. 
 
107. Tên khoa học: Lonicera hildebrandiana Coll. & Hemsl. 1890.  
Tên Việt Nam: Kim ngân lá to, Kim ngân nhẵn. 
Họ Caprifoliaceae __ Kim ngân 
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Phân hạng: CR B1+2b,c, C2a 
Cơ sở phân hạng: Ước tính diện tích nơi cư trú không quá 10 km2 và khu phân bố không quá 
100 km2. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lai Châu (Sìn Hồ), Lào Cai (Sa Pa: Sa Pả), Hà Giang (Đồng Văn: Phó Bảng). 
- Thế giới: ấn Độ, Trung Quốc, Mianma, Thái Lan. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 181; TCDL 6(4): 98. 

 
 

22. Celastraceae __ Họ Dây gối 
 
108. Tên khoa học: Euonymus chinensis Lindl. 1826.  
Synonym: Evonymus nitida Benth. 1842. 
Tên Việt Nam: Đỗ trọng tía, Chân danh trung quốc, Đỗ trọng nam. 
Họ Celastraceae __ Dây gối 
Phân hạng: EN A1b,c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài tuy có vùng phân bố không hẹp, nhưng nơi cư trú ở nhiều điểm như 
Tuyên Hoá, Nam Đà, Ninh Hoà và Cà Ná rừng đã bị chặt phá nghiêm trọng. Cây còn bị bóc 
vỏ lấy nguyên liệu làm thuốc. 
Phân bố: 
- Trong nước: Ninh Bình, Quảng Bình (Tuyên Hoá), Thừa Thiên-Huế (Bạch Mã), Đà Nẵng 
(Bà Nà), Đắk Lắk (Đắk Mil: Nam Đà), Khánh Hoà (Ninh Hoà), Ninh Thuận (Cà Ná). 
- Thế giới: Trung Quốc, Lào. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2: 177; ICS, 2: 672; SĐVN: 133. 
 
109. Tên khoa học: Lophopetalum wightianum Arn. 1839.  
Synonym: Lophopetalum fimbriatum Wight, 1840; Euonymus fimbriatus (Wight) Baill. ex 
Laness. 1886; Lophopetalum wightianum var. macrocarpum Pierre, 1894. 
Tên Việt Nam: Ba khía, Ba khi ha. 
Họ Celastraceae __ Dây gối 
Phân hạng: VU A1c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài cây gỗ trung bình, mọc rải rác trong rừng hoặc ở vùng thường bị ngập 
nước. ở Việt Nam mới chỉ gặp ở 3 điểm: Quảng Phú (Đắk Nông), Đức Trọng (Lâm Đồng) và 
đồng bằng Nam Bộ, nhưng ở điểm phân bố cuối cùng nay đã hoàn toàn mất rừng và cũng 
không còn tìm thấy dấu vết của cây. Bản thân loài cũng bị khai thác lấy gỗ dùng trong xây 
dựng, làm bàn máy khâu và đóng đồ dùng gia đình. 
Phân bố: 
- Trong nước: Đắk Nông, Lâm Đồng, đồng bằng Nam Bộ. 
- Thế giới: ấn Độ, Mianma, Thái Lan, Malaixia, Inđônêxia. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2: 190; DLTN: 71; FGI, 1: 876; TCSH, 16(4, CĐ): 23. 
 
110. Tên khoa học: Reissantia setulosa (A.C. Smith) Ban, 1994.  
Synonym: Pristimera setulosa A.C. Smith, 1945. 
Tên Việt Nam: Dây hóc nhám, Dây xàng lông. 
Họ Celastraceae __ Dây gối 
Phân hạng: EN A1a,b,c 
Cơ sở phân hạng: Nguồn gen hiếm, ở Việt Nam mới gặp ở 2 điểm. Là đại diện duy nhất của 
chi Reissantia ở nước ta. Nơi cư trú ở Chợ Ghềnh nay đã hoàn toàn mất rừng; điểm ở Lâm Sơn 
nay rừng vẫn tiếp tục bị tàn phá. 
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Phân bố: 
- Trong nước: Ninh Bình (Chợ Ghềnh), Hoà Bình (Lương Sơn: Lâm Sơn). 
- Thế giới: Trung Quốc (Vân Nam). 
Tài liệu dẫn: SĐVN: 233; TCSH, 16(4, CĐ): 24. 
 

23. Chloranthaceae __ Họ Hoa sói  
 
111. Tên khoa học: Hedyosmum orientale Merr. & Chun, 1940.  
Tên Việt Nam: Mật hương, Mật hương đông. 
Họ Chloranthaceae __ Hoa sói 
Phân hạng: CR B1+2e. 
Cơ sở phân hạng: Mọc rải rác trong rừng, bãi cỏ. Nguồn gen hiếm và độc đáo. Loài duy nhất 
của chi Hedyosmum gặp ở vùng nhiệt đới châu á. Loài có vùng phân bố hẹp, mới chỉ gặp ở 1 
điểm. Do rừng bị phá nên loài rất dễ bị tuyệt chủng. 
Phân bố: 
- Trong nước: Kon Tum (Kon Plông, Mang Cành). 
- Thế giới: Trung Quốc (Quảng Đông) và một số nước Đông Nam ¸. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 356; DLTV: 72; FRPS, 20 (1): 8; ICS, 1: 350; SĐVN: 148. 

 
24. Clusiaceae __ Họ Bứa 

 
112. Tên khoa học: Garcinia fagraeoides A. Chev. 1918.  
Tên Việt Nam: Trai lý, Rươi, Trai. 
Họ Clusiaceae __ Bứa 
Phân hạng: EN A1c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài gỗ quý và hiếm, gỗ tốt bị săn lùng khai thác từ nhiều năm nay; tuy 
nhiên có thể được bảo tồn tốt ở Vườn quốc gia Cúc Phương. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lai Châu, Sơn La, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Thái 
Nguyên, Bắc Giang, Hoà Bình, Ninh Bình (Cúc Phương), Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, 
Quảng Bình. 
- Thế giới: Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: CCTT, 2: 161; SĐVN: 141; VFT: 97. 

 
 

25. Combretaceae __ Họ Bàng 
 

113. Tên khoa học: Lumnitzera littorea (Jack) Voigt, 1845.  
Synonym: Pyrranthus littoreus Jack, 1822; Lumnitzera coccinea Wight & Arn. 1834; 
Bruguiera littorea Steud. 1840. 
Tên Việt Nam: Cóc đỏ, Cốc đỏ. 
Họ Combretaceae __ Bàng 
Phân hạng: VU A1a,c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài mọc ở ven biển, cửa sông, ven các đảo. Nơi cư trú bị thu hẹp > 20%. 
Môi trường sống bị tàn phá và loài bị khai thác làm củi đun. 
Phân bố: 
- Trong nước: Thừa Thiên-Huế, Khánh Hoà (Cam Ranh), Bà Rịa-Vũng Tàu (Côn Đảo), Kiên 
Giang (Phú Quốc), Bạc Liêu. 
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- Thế giới: ấn Độ, Mianma, Trung Quốc, Thái Lan, Malaixia, Inđônêxia, Philippin, Niu 
Ghinª, ¤xtr©ylia. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2: 131; CGR, 3: 38; VFT: 104. 
 

26. Crassulaceae __ Họ Thuốc bỏng 
 

114. Tên khoa học: Sedum sarmentosum Bunge, 1835.  
Synonym: Sedum shearei S. Moore, 1875. 
Tên Việt Nam: Thuỷ bồn thảo, Tường thảo trườn, Phây đi. 
Họ Crassulaceae __ Thuốc bỏng 
Phân hạng: VU B1+2a. 
Cơ sở phân hạng: Mọc ở rừng núi đá. Nguồn gen quý hiếm. Có khu phân bố và cư trú hẹp. 
Khả năng tồn tại và phát triển trong tự nhiên yếu. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lào Cai (Sa Pa), Hà Giang và một số nơi khác. 
- Thế giới: Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản. 
Tài liệu dẫn: CC: 139; CCVN, 3: 1172; FRPS, 34 (1): 146; ICS, 2: 290; SĐVN: 249; TĐCT: 1195. 

 
27. Cucurbitaceae __ Họ Bí 

 
115. Tên khoa học: Actinostemma tenerum Griff. 1837.  
Synonym: Actinostemma lobatum Maxim. 
Tên Việt Nam: Bình trấp, Xạ hùng mềm. 
Họ Cucurbitaceae __ Bí 
Phân hạng: VU A1c,d 
Cơ sở phân hạng: Sự suy giảm theo dự đoán là 20%. 
Phân bố: 
- Trong nước: Hà Tây (Ba Vì: Thủ Pháp, Đá Chông). 
- Thế giới: ấn Độ, Trung Quốc, Đài Loan, Triều Tiên, Nhật Bản, CHLB Nga. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 712; FCLV, 15: 20; ICS, 4: 347; SĐVN: 34; TCSH, 17(4): 26; TĐCT: 1344. 
 
116. Tên khoa học: Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino, 1902.  
Synonym: Vitis pentaphylla Thunb. 1784; Gynostemma pedata Blume, 1825; Gynostemma 
pedata var. pubescens Gagnep. 1921. 
Tên Việt Nam: Dần toòng, Cổ yếm, Dền toòng, Giao cổ lam, Nhân sâm phương nam. 
Họ Cucurbitaceae __ Bí 
Phân hạng: EN A1a,c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài mọc rải rác ở vùng núi đá vôi hoặc trên đất núi lửa. Bị khai thác (cắt 
toàn dây) tràn lan và quá mức (nhất là ở Cao Bằng, Lạng Sơn) để lấy nguyên liệu làm thuốc và 
bán qua biên giới. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lào Cai (Sa Pa), Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh (Móng Cái), Hoà 
Bình, Thừa Thiên-Huế, Kon Tum, Gia Lai. 
- Thế giới: ấn Độ, Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, Malaixia, Philippin, Inđônêxia. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 727; TĐCT: 308; TTCTST: 512. 
 
117. Tên khoa học: Trichosanthes kirilowii Maxim. 1859.  
Synonym: Trichosanthes obtusiloba C. Y. Wu, C. Y. Cheng & Yueh, 1974. 
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Tên Việt Nam: Qua lâu, Bạc bát, Dưa trời, Thảo ca. 
Họ Cucurbitaceae __ Bí 
Phân hạng: VU A1c,d, B1+2c 
Cơ sở phân hạng: Nhân dân khai thác lấy rễ và quả làm thuốc chữa bệnh, thu cây mọc tự 
nhiên nên diện tích và số lượng bị giảm nhiều. 
Phân bố: 
- Trong nước: Thanh Hoá (Thạch Thành), Ninh Thuận (Ninh Sơn, Ninh Phước), Bình Thuận 
(Tánh Linh). 
- Thế giới: Trung Quốc, Lào. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 573; CCTQ, 3: 134-135; FCLV, 15: 84-85; FRPS, 73(1): 244-245; 
T§CT: 905. 
 

28. Dipsaceae __ Họ Tục đoạn 

118. Tên khoa học: Dipsacus asper Wall. 1820.   
Synonym: Dipsacus asperoides C. Y. Chang & T. M. Ai, 1985. 
Tên Việt Nam: Tục đoạn, Đầu vù, Oa thái, Tục đoạn nhọn. 
Họ Dipsaceae __ Tục đoạn 
Phân hạng: EN A1c,d, B1+2b,c 
Cơ sở phân hạng: Mới xác định 2 quần thể phụ ở Sa Pa và Đồng Văn __ Phó Bảng, ước tính 
diện tích nơi cư trú không quá 500 km2. Mọc sát nương rẫy nên thường bị phá khi làm nương 
rẫy, bị khai thác cùng với Dipsacus japanicus Miq. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lai Châu (Phong Thổ, Sìn Hồ), Sơn La, Lào Cai (Sa Pa, Bát Xát), Hà Giang 
(Đồng Văn, Quản Bạ). 
- Thế giới: ấn Độ, Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 230; FGI, 3: 445; FRPS, 73(1): 63; STCT: 488; TCDL, 6(4): 98; 
T§CT: 1288. 
 

 
29. Dipterocarpaceae __ Họ Dầu 

119. Tên khoa học: Anisoptera costata Korth. 1841.  
Synonym: Anisoptera oblonga Dyer, 1874; Anisoptera cochinchinensis Pierre, 1890; 
Anisoptera robusta Pierre, 1890. 
Tên Việt Nam: Vên vên, Vên vên nhẵn, Vên vên trắng, Vên vên xanh. 
Họ Dipterocarpaceae __ Dầu 
Phân hạng: EN A1a,b,c+2b,c 
Cơ sở phân hạng: Loài cây gỗ quý, bị khai thác nhiều dùng trong xây dựng, đóng tàu thuyền. 
Số lượng cá thể và môi trường sống vẫn đang bị suy giảm mạnh. Cần được bảo vệ để giữ 
nguồn gen. 
Phân bố: 
- Trong nước: Đà Nẵng, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, 
Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh, Kiên Giang. 
- Thế giới: Mianma, Thái Lan, Lào, Camphuchia, Malaixia, Philippin, Inđônêxia. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 545; FGI, 1: 368; SFGI, 1: 343; VFT: 121; WLTT: 57. 
 
120. Tên khoa học: Dipterocarpus costatus Gaertn. f. 1805.  
Synonym: Dipterocarpus insularis Hance, 1876; Dipterocarpus artocarpifolius Pierre, 1886. 
Tên Việt Nam: Dầu mít, Dầu cát. 
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Họ Dipterocarpaceae __ Dầu 
Phân bố: EN A1c,d+2c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài cây gỗ quý, bị khai thác nhiều để lấy gỗ dùng trong xây dựng và đóng 
đồ gia dụng; cũng bị khai thác lấy nhựa. Số lượng cá thể bị suy giảm mạnh; nơi cư trú bị xâm 
hại nặng nề. 
Phân bố: 
- Trong nước: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương, 
Đồng Nai, Kiên Giang. 
- Thế giới: Bănglađet, Mianma, Thái Lan, Lào, Campuchia. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 541; VFT: 125; WLTT: 184. 
 
121. Tên khoa học: Dipterocarpus dyeri Pierre in Laness. 1886.  
Tên Việt Nam: Dầu song nàng, Dầu nước. 
Họ Dipterocarpaceae __ Dầu 
Phân hạng: VU A1c,d+2c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài cây gỗ kinh tế quan trọng của các tỉnh phía Nam. Hiện đang suy giảm 
về số lượng cá thể và môi trường sống, nhưng cũng đã bắt đầu được gây trồng. ở Việt Nam 
không nên xếp ở thứ hạng “CR” như WLTT (1998), vì mức độ suy giảm quần thể chưa đạt tới 
> 80%. Tuy mức độ biến đổi về nơi cư trú có thể tới 50%, song tính nguy cấp được coi là 
thấp, vì được bảo vệ ở Vườn quốc gia Cát Tiên và cũng được khoanh nuôi rừng giống ở Mã 
Đà (Đồng Nai). 
Phân bố: 
- Trong nước: Kon Tum, Gia Lai, Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa-
Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh, Kiên Giang. 
- Thế giới: Mianma, Thái Lan, Campuchia, Malaixia. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 541; FGI, 1; VFT: 126; WLTT: 184. 
 
122. Tên khoa học: Dipterocarpus grandiflorus Blanco, 1845.  
Tên Việt Nam: Dầu đọt tím, Dầu rái. 
Họ Dipterocarpaceae __ Dầu 
Phân hạng: VU A1c,d+2c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài cây gỗ kinh tế và nhựa dầu quan trọng của các tỉnh phía Nam. Số 
lượng cá thể suy giảm do bị khai thác để dùng trong xây dựng và đóng đồ gia dụng; nơi cư trú 
ở nhiều điểm bị xâm hại, nhưng loài được bảo vệ ở Vườn quốc gia Bạch Mã (Thừa Thiên-
Huế). Vì vậy, loài này ở Việt Nam nếu xếp vào tiêu chuẩn “R” (như SĐVN, 1996) là trái với 
tiêu chuẩn của IUCN (1994); còn nếu xếp vào “CR” (như WLTT, 1998) thì sẽ không phù hợp. 
Phân bố: 
- Trong nước: Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Kon Tum, Gia Lai, Lâm Đồng, Tây Ninh, Bình 
Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh. 
- Thế giới: ấn Độ, Mianma, Thái Lan, Campuchia, Malaixia, Philippin, Inđônêxia. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 541; CGKT: 140; VFT: 127; WLTT: 185. 

 
123. Tên khoa học: Dipterocarpus retusus Blume, 1823.  
Synonym: Dipterocarpus tonkinensis A. Chev. 1918. 
Tên Việt Nam: Chò nâu, Chò đá, Chò đại, Chò nến. 
Họ Dipterocarpaceae __ Dầu 
Phân hạng: VU A1c,d+2c,d, B1+2b,e 
Cơ sở phân hạng: Loài cây cho gỗ tốt của các tỉnh miền Bắc và Trung Bộ Việt Nam, có vùng 
phân bố tuy rộng, nhưng độ gặp rất rải rác trong rừng. Số lượng cá thể và môi trường sống của 
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nhiều điểm phân bố bị suy giảm. Tuy nhiên, loài được bảo vệ ở Vườn quốc gia Xuân Sơn và 
khu Di tích Đền Hùng (Phú Thọ). 
Phân bố: 
- Trong nước: Sơn La, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Phú Thọ, 
Vĩnh Phúc, Hà Tây, Hoà Bình, Hà Nội, Quảng Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam. 
- Thế giới: Mianma, Thái Lan, Lào, Campuchia, Malaixia, Philippin, Inđônêxia. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 543; CGR, 1: 42; SFGI, 1: 341; VFT: 130; WLTT: 186. 
 
124. Tên khoa học: Hopea cordata J. E. Vidal, 1962.  
Tên Việt Nam: Sưng đắng, Sao hình tim, Sao lá tim. 
Họ Dipterocarpaceae __ Dầu 
Phân hạng: DD 
Cơ sở phân hạng: Loài cây gỗ đặc hữu của Việt Nam, có khu phân bố rất hẹp, hiện mới chỉ 
biết 1 điểm tại thôn Thuỷ Triều, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Ranh (Khánh Hoà); số lượng 
cá thể gặp rất ít. Môi trường sống bị xâm hại không ít hơn 80%. 
Phân bố: 
- Trong nước: Mới thấy ở Khánh Hoà. 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 545; SĐVN: 154; WLTT: 268. 
 
125. Tên khoa học: Hopea ferrea Pierre, 1886.  
Synonym: Hopea exalata auct., non Lin, Yang & Hsue (1981). 
Tên Việt Nam: Săng đào, Chò kiền kiền, Săng đá, Sao đá, Sao tía. 
Họ Dipterocarpaceae __ Dầu 
Phân hạng: EN A1c,d+2c,d, B1+2c,d,e 
Cơ sở phân hạng: Loài cây gỗ quý, bị khai thác nhiều để dùng trong xây dựng và đóng đồ gia 
dụng. Nơi cư trú ở nhiều điểm như Cheo Reo (Gia Lai), Cà Ná (Ninh Thuận), Biên Hoà (Đồng 
Nai), Bà Rịa – Vũng Tàu bị xâm hại nặng nề. Hiện nay có lẽ loài chỉ còn lại ở trong Vườn 
quốc gia Yok Đôn (Đắk Lắk). 
Phân bố: 
- Trong nước: Gia Lai, Đắk Lắk, Ninh Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, An Giang, Kiên 
Giang. 
- Thế giới: Mianma, Thái Lan, Lào, Campuchia, Malaixia. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 545; CGR, 4: 126; VFT: 133; WLTT : 268. 
 
126. Tên khoa học: Hopea hainanensis Merr. & Chun, 1940.  
Tên Việt Nam: Sao hải nam, Cả sát, Kiền kiền nghệ an, Sao lá to. 
Họ Dipterocarpaceae __ Dầu 
Phân hạng: EN A1c,d, B1+2b,c 
Cơ sở phân hạng: Loài cây gỗ rất tốt, đã bị khai thác nhiều, nhất là ở Thanh Hoá và Nghệ An. 
Tuy nhiên, loài hiện đang còn tồn tại trong Vườn quốc gia Bến En (Thanh Hóa), Vũ Quang 
(Hà Tĩnh) và Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh (Quảng Nam). 
Phân bố: 
- Trong nước: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam. 
- Thế giới: Trung Quốc (Hải Nam). 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 546; SĐVN: 155; VFT: 134; WLTT: 269. 
 
127. Tên khoa học: Hopea mollissima C. Y. Wu, 1957.  
Tên Việt Nam: Sao mặt quỷ, Gù táu, Táu mặt quỷ. 
Họ Dipterocarpaceae __ Dầu 



Danh lục đỏ việt nam – phần ii. Thực vật 

 
 
270

Phân hạng: VU A1c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài cây gỗ rất quý, đã bị khai thác nhiều. Môi trường sống cũng bị suy 
giảm. Tuy nhiên, hiện nay đã được bảo vệ trong các Vườn quốc gia Pù Mát (Nghệ An) và Vũ 
Quang (Hà Tĩnh). 
Phân bố: 
- Trong nước: Lào Cai, Yên Bái, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh. 
- Thế giới: Nam Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 547; CGR, 4: 130; VFT: 136; WLTT: 270. 
 
128. Tên khoa học: Hopea pierrei Hance, 1876.  
Synonym: Hancea pierrei (Hance) Pierre, 1891. 
Tên Việt Nam: Kiền kiền phú quốc. 
Họ Dipterocarpaceae __ Dầu 
Phân hạng: EN A1c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài cây cho gỗ tốt, có khu phân bố chia cắt, đã và đang bị khai thác 
thường xuyên; nơi cư trú, chất lượng nơi sống và số cá thể trưởng thành suy giảm khoảng 50% 
trong vòng 10 năm qua. 
Phân bố: 
- Trong nước: Thừa Thiên – Huế, Đắk Lắk, Tp. Hồ Chí Minh, Kiên Giang. 
- Thế giới: Thái Lan, Campuchia, Malaixia, Inđônêxia. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 547; SĐVN: 156; VFT: 138; WLTT: 271. 
 
129. Tên khoa học: Parashorea chinensis H. Wang, 1981.  
Synonym: Shorea chinensis (H. Wang) H. Zhu, 1992, nom. illeg., non Merr. (1922). 
Tên Việt Nam: Chò chỉ, Mạy kho. 
Họ Dipterocarpaceae __ Dầu 
Phân hạng: VU A1a,c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài cây gỗ quý, bị khai thác mạnh trong nhiều năm qua. Rừng ở nhiều 
điểm phân bố như Điện Biên, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang đã bị chặt phá nặng nề. Tuy 
nhiên, loài được bảo vệ ở Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình). 
Phân bố: 
- Trong nước: Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, 
Nghệ An, Hà Tĩnh. 
- Thế giới: Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 552; SĐVN: 209; VFT: 141; WLTT: 409. 
 
130. Tên khoa học: Parashorea stellata Kurz, 1870.  
Synonym: Shorea stellata (Kurz) Dyer, 1875; Parashorea poilanei Tardieu, 1942. 
Tên Việt Nam: Chò đen, Chò chai, Chò lao. 
Họ Dipterocarpaceae __ Dầu 
Phân hạng: VU A1,b,c+2b,c, B1+2a,b,c 
Cơ sở phân hạng: Loài cây cho gỗ tốt và cho nhựa rất quan trọng ở các tỉnh phía Nam. Đã bị 
khai thác nhiều. Hiện nay số lượng cá thể và môi trường sống bị suy giảm nghiêm trọng. Tuy 
nhiên, loài được bảo vệ tương đối tốt ở Vườn quốc gia Bạch Mã (Thừa Thiên-Huế). 
Phân bố:  
- Trong nước: Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Lâm Đồng, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Đồng Nai. 
- Thế giới: Mianma, Thái Lan, Lào, Campuchia, Malaixia. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 552; CGR, 6: 50; SFGI, 1: 354; VFT: 142. 
 
131. Tên khoa học: Shorea falcata J. E. Vidal, 1962.  
Tên Việt Nam: Sao lá cong, Sao lá phăng. 
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Họ Dipterocarpaceae __ Dầu 
Phân hạng: CR A1c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài rất hiếm, đặc hữu của Việt Nam, có khu phân bố rất hẹp: mới chỉ tìm 
thấy ở các xã Xuân Hoà (huyện Sông Cầu, Phú Yên), Cam Hải Đông và Mỹ Ca (huyện Cam 
Ranh, Khánh Hoà). Nơi cư trú bị xâm hại do chặt phá rừng, bản thân loài cũng bị khai thác 
lấy gỗ và củi. 
Phân bố: 
- Trong nước: Phú Yên (Sông Cầu: Xuân Hoà), Khánh Hoà (Cam Ranh). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 550; SĐVN: 250; SFGI, 1: 354; WLTT: 506. 
 
132. Tên khoa học: Vatica subglabra Merr. 1942.  
Tên Việt Nam: Táu nước, Táu xanh. 
Họ Dipterocarpaceae __ Dầu 
Phân hạng: EN A1c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu của Việt Nam; bị khai thác lấy gỗ dùng trong xây dựng, đóng 
đồ thông thường. Rừng ở nhiều điểm phân bố như Hà Tây, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An 
và Hà Tĩnh đã bị tàn phá nặng nề. Tuy nhiên loài được bảo vệ trong các Vườn quốc gia Ba Vì 
(Hà Tây), Xuân Sơn (Phú Thọ) và Cúc Phương (Ninh Bình). 
Phân bố: 
- Trong nước: Hà Tây, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh. 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 554; VFT: 150. 

 
30. Ebenaceae __ Họ Thị 

 
133. Tên khoa học: Diospyros mollis Griff.   
Tên Việt Nam: Mặc n−a 
Họ Ebenaceae __ Thị 
Phân hạng: EN A1c,d, B1+2a. 
Cơ sở phân hạng: Loài mọc chủ yếu ở vùng núi đá vôi, hiện nay rất hiếm, hầu như bị cạn kiệt 
vì bị khai thác quá mức; nơi cư trú bị xâm hại nặng do nạn phá rừng. Còn được trồng trong 
nước để lấy gỗ và quả. 
Phân bố: 
- Trong nước: Ninh Thuận (Phan Rang), An Giang (Châu Đốc). 
- Thế giới: Mianma, Thái Lan, Lào, Campuchia. 
Tài liệu dẫn: CCNVN, 2: 50; CCVN, 1: 651; CTVT: 196; MPVCL: 165. 
 
134. Tên khoa học: Diospyros mun A. Chev. ex Lecomte, 1924.   
Tên Việt Nam: Mun, (cây)Mung.  
Họ Ebenaceae __ Thị 
Phân hạng: EN A1c,d, B1+2a 
Cơ sở phân hạng: Loài mọc chủ yếu ở vùng núi đá vôi, hiện nay rất hiếm, hầu như bị cạn kiệt 
vì bị khai thác quá mức; nơi cư trú bị xâm hại nặng do nạn phá rừng. 
Phân bố: 
- Trong nước: Hà Giang, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hoà Bình, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Khánh 
Hoà (Vạn Ninh, Ninh Hoà, Diên Khánh, Cam Ranh), Ninh Thuận (Phan Rang, Tháp Chàm). 
- Thế giới: Lào, Campuchia. 
Tài liệu dẫn: CCNVN, 2: 80; SĐVN: 119; VFT: 156. 
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31. Elaeocarpaceae __ Họ Côm 
 
135. Tên khoa học: Elaeocarpus hygrophylus Kurz, 1877.  
Synonym: Elaeocarpus madopetalus Pierre, 1898. 
Tên Việt Nam: Cà na, Côm háo ẩm, Côm nước. 
Họ Elaeocarpaceae __ Côm 
Phân hạng: VU A2c, B1+2a,b 
Cơ sở phân hạng: Loài chỉ mọc ở bờ kênh ngập nước vùng đất phèn hoang hoá. Con người đã 
cải tạo ngọt hoá trồng cây nông nghiệp không còn hoang nên diện tích và số lượng giảm. 
Phân bố:  
- Trong nước: Đồng Nai (Biên Hoà), Long An (Vĩnh Hưng, Tân Hưng, Tân Thạnh, Thạnh 
Hoá), Tiền Giang (Tân Phước), Đồng Tháp. 
- Thế giới: ấn Độ, Mianma, Thái Lan. 
Tài liệu dẫn: CCNVN, 1: 324; CCVN, 1: 470; DLTN: 83; FFC: 168; FGI, 1: 582; FTh. 4: 435; 
SFGI, 1: 498. 
 

32. Epacridaceae – Họ Mã kỳ 
 
136. Tên khoa học: Leucopogon malayanus Jack, 1820.  
Synonym: Styphelia malayana (Jack) Spreng. 1827; Styphelia malayana (Jack) J. J. Smith, 
1912, comb. superfl. 
Tên Việt Nam: Mã kỳ. 
Họ Epacridaceae __ Mã kỳ 
Phân hạng: VU A1b,c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài phân bố rất rải rác, lại ở các vách đá hay bãi cát ven biển; do đó rất dễ 
lâm vào tình trạng nguy cấp một khi nơi cư trú bị xâm hại. Cây còn bị khai thác để làm thuốc. 
Phân bố:  
- Trong nước: Nam bộ (Xuân Mộc), Kiên Giang (Phú Quốc).  
- Thế giới: Mianma, Lào, Campuchia, Thái Lan, Malaixia, Inđônêxia, Philippin, Niu Ghinê, 
¤xtr©ylia. 
Tài liệu dẫn: CCNVN, 2: 31; CCVN, 1: 768; SĐVN, 2: 169. 
 

33. Ericaceae __ Họ Đỗ quyên 
 
137. Tên khoa học: Gaultheria fragrantissima Wall. 1820.  
Tên Việt Nam: Châu thụ, Bạch châu, Lão quan thảo. 
Họ Ericaceae __ Đỗ quyên 
Phân hạng: VU B1+2b,c 
Cơ sở phân hạng: Ước tính diện tích nơi cư trú không quá 2000 km2 và khu phân bố không 
quá 20000km2. Bị tàn phá để làm nương rẫy. Đã từng bị khai thác ở Sìn Hồ (Lai Châu). Tuy 
nhiên, loài có thể được bảo tồn tốt ở Vườn quốc gia Tam Đảo. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lai Châu (Sìn Hồ), Lào Cai (Sa Pa), Hà Giang (Đồng Văn, Mèo Vạc), Vĩnh 
Phúc, Quảng Nam (Trà My), Kon Tum. 
- Thế giới: Nêpan, Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 792; STCT: 322; TCDL, 6(4): 98; TĐCT: 222. 
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34. Euphorbiaceae __Họ Thầu dầu 

138. Tên khoa học: Cleidiocarpon laurinum Airy-Shaw, 1965.  
Tên Việt Nam: Đen lá rộng, Mặc piay hìm, Đen mường kim. 
Họ Euphorbiaceae __ Thầu dầu 
Phân hạng: VU B1+2a. 
Cơ sở phân hạng: Cây gỗ. Khu phân bố không rộng, lại bị tác động của con người trong việc 
phát nương làm rẫy, khai thác gỗ và quả bằng cách chặt cả cây, nên hiện nay rất hiếm. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lào Cai (Than Uyên: Mường Kim), Yên Bái. 
- Thế giới: Mianma. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2: 329; CGR, 7: 74; SĐVN: 94; TCSH, 17(4 CĐ): 13; VFT: 203. 
 
139. Tên khoa học: Croton touranensis Gagnep. 1921.  
Tên Việt Nam: Cù đèn đà nẵng, Ba đậu hội an. 
Họ Euphorbiaceae __ Thầu dầu 
Phân hạng: VU A1c,d. 
Cơ sở phân hạng: Mọc trong rừng. Loài đặc hữu và là nguồn gen hiếm ở Việt Nam. Khu phân 
bố hẹp, chịu tác động môi trường và phá rừng, nơi cư trú bị thu hẹp và xâm hại nên có nguy 
cơ tuyệt chủng. 
Phân bố: 
- Trong nước: Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam (Hội An). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: CCNVN, 1: 431; CCVN, 2: 293; FGI, 5: 260; SĐVN: 107; TCSH, 17(4 CĐ): 16. 
 

140. Tên khoa học: Sauropus bonii Beille, 1927.  
Tên Việt Nam: Bồ ngót bon, Rau ngót bon. 
Họ Euphorbiaceae __ Thầu dầu 
Phân hạng: VU B1+2e 
Cơ sở phân hạng: Khu phân bố bị chia cắt, bị tác động bởi việc khai thác, chặt phá rừng làm 
cho nơi cư trú bị xâm hại. 
Phân bố:  
- Trong nước: Lạng Sơn (Đồng Mỏ), Hoà Bình (Lương Sơn), Hà Nam (Kiện Khê). 
- Thế giới: Thái Lan, Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2: 261; FGI, 5: 651; FRPS, 44(1): 168; SĐVN: 245; TCSH, 17(4, CĐ): 7. 
 
141. Tên khoa học: Thyrsanthera suborbicularis Pierre ex Gagnep. 1924.  
Tên Việt Nam: Chi hùng, Ba đỏ, Ba vỏ, Chi hùng tròn tròn. 
Họ Euphorbiaceae __ Thầu dầu 
Phân hạng: VU A1c,d. 
Cơ sở phân hạng: Nguồn gen hiếm. Khu phân bố bị chia cắt, chịu tác động của sự phá rừng, 
do đó nơi cư trú bị xâm hại, số lượng cá thể suy giảm. 
Phân bố: 
- Trong nước: Kon Tum, Gia Lai, Ninh Thuận (Phan Rang, Cà Ná), Nam Bộ. 
- Thế giới: Thái Lan, Campuchia. 
Tài liệu dẫn: CCNVN, 1: 439; CCVN, 2: 348; FGI, 5: 294; SĐVN:282; TCSH, 17(4 CĐ): 29; 
T§CT: 227. 
 
142. Tên khoa học: Trigonostemon fragilis (Gagnep.) Airy-Shaw, 1978.   
Synonym: Poilaniella fragilis Gagnep. 1925. 
Tên Việt Nam: Tam thụ hùng dòn, Tam thụ hùng. 
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Họ Euphorbiaceae __ Thầu dầu 
Phân hạng: VU B1+2e. 
Cơ sở phân hạng: Mọc rải trong rừng. Loài đặc hữu và là nguồn gen hiếm của Việt Nam. Loài 
có khu phân bố hẹp, lại luôn bị đe doạ do nạn chặt phá rừng, nơi cư trú luôn bị xâm hại, nên 
rất có khả năng bị mất nguồn gen hiếm sau này. 
Phân bố: 
- Trong nước: Đắk Lắk (Đắk Mil), Khánh Hoà (Hòn Tre). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: CCNVN, 1: 459; CCVN, 2: 340; DLTV: 90; FGI, 5: 307; SĐVN: 289; TCSH, 
17(4 C§): 29. 

 
35. Fabaceae __ Họ Đậu 

 
143. Tên khoa học: Callerya speciosa (Champ. ex Benth.) Schot, 1994.  
Synonym: Millettia speciosa Champ. ex Benth. 1852. 
Tên Việt Nam: Cát sâm, Sâm nam, Sâm trâu. 
Họ Fabaceae __ Đậu 
Phân hạng: VU A1a,c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài có giá trị sử dụng phổ biến, thường bị khai thác lấy rễ củ làm thuốc. 
Tuy nhiên diện phân bố vẫn rất rộng và còn được bảo tồn tại Vườn quốc gia Ba Vì. 
Phân bố: 
- Trong nước: Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Ninh (Uông Bí), Bắc Kạn, Phú Thọ, Hà Tây, 
Hải Phòng, Hà Nam (Ninh Thái). 
- Thế giới: Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 1132; CTVT: 1119; ; FCLV, 30: 37; FGI, 2: 372; ICS, 2: 394. 
 
144. Tên khoa học: Dalbergia cochinchinensis Pierre, 1898.  
Synonym: Dalbergia cambodiana Pierre, 1898. 
Tên Việt Nam: Trắc, Cẩm lai nam, Giâu ca, Ka rắc, Ka nhoung, Trắc bông. 
Họ Fabaceae __ Đậu 
Phân hạng: EN A1a,c,d 
Cơ sở phân hạng: Là gỗ quý nên bị khai thác, số cá thể trưởng thành giảm đáng kể; hơn nữa 
nạn phá rừng đã làm cho nơi cư trú bị xâm hại nghiêm trọng. 
Phân bố: 
- Trong nước: Đà Nẵng, Quảng Nam (Hiên, Phước Sơn), Kon Tum (Đắk Tô, Sa Thày), Gia 
Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Kiên Giang; 
nhiều nhất ở Kon Tum. 
- Thế giới: Thái Lan, Lào, Campuchia.  
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 1112, 1113; CGR, 4: 21; FCLV, 29: 21; FFC, 5(24): 382B; FGI, 2: 
496; S§VN: 112; WLTT: 164. 
 
145. Tên khoa học: Dalbergia oliveri Gamble ex Prain, 1897.   
Synonym: Dalbergia bariensis Pierre, 1898; Dalbergia dongnaiensis Pierre, 1898; Dalbergia 
duperreana Pierre, 1898; Dalbergia mammosa Pierre, 1898. 
Tên Việt Nam: Cẩm lai, Cẩm lai bà rịa, Cẩm lai bông, Cẩm lai đồng nai, Cẩm lai mật, Cẩm 
lai vú, Nênh, Pa dong đeng, Trắc lai. 
Họ Fabaceae __ Đậu 
Phân hạng: EN A1a,c,d 
Cơ sở phân hạng: Gỗ quý đặc biệt nên bị khai thác mạnh, số cá thể trưởng thành giảm đáng 
kể; hơn nữa nạn phá rừng đã làm cho nơi cư trú bị xâm hại nghiêm trọng. 
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Phân bố: 
- Trong nước: Kon Tum (Sa Thày), Gia Lai, Đắk Lắk (Ea Sup), Đắk Nông (Đắk Mil), Phú 
Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu. 
- Thế giới: Mianma, Thái Lan, Lào, Campuchia. 
Tài liệu dẫn: CCTT, 3: 96; CCVN, 1: 1116, 1117; CGR, 5: 23; FCLV, 29: 30; FGI, 2: 492, 
496, 497; S§VN: 111; 113; VFT: 452, 455, 458; WLTT: 163, 166. 
 
146. Tên khoa học: Dalbergia tonkinensis Prain, 1901.  
Synonym: Dalbergia boniana Gagnep. 1913; Dalbergia rimosa Roxb. var. tonkinensis (Prain) 
Phamh. 1991. 
Tên Việt Nam: Sưa, Sưa trắng, Trắc bắc bộ, Trắc thối. 
Họ Fabaceae __ Đậu 
Phân hạng: VU A1a,c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài gỗ quý, có vân rất đẹp và có mùi thơm; bị khai thác nhiều để đóng đồ 
gia dụng cao cấp, làm đồ mỹ nghệ và chạm khắc. Nạn phá rừng ở nhiều nơi (như Lạng Sơn, 
Quảng Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ) đã làm cho nơi cư trú bị xâm hại nghiêm trọng. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Hà Tây, Hoà Bình, Ninh Bình, 
Nghệ An. 
- Thế giới: Trung Quốc (Hải Nam). 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 1106, 1112; FGI, 2: 479; SĐVN: 115; WLTT: 163, 167. 
 
147. Tên khoa học: Pterocarpus macrocarpus Kurz, 1874.   
Synonym: Lingoum macrocarpum (Kurz) Kuntze, 1891; Lingoum pedatum Pierre, 1898; 
Pterocarpus cambodianus (Pierre) Gagnep. 1916; Pterocarpus pedatus (Pierre) Gagnep. 1916.  
Tên Việt Nam: Giáng hương, Giáng hương chân, Giáng hương trái to, Sen, Song lã. 
Họ Fabaceae __ Đậu 
Phân hạng: EN A1a,c,d 
Cơ sở phân hạng: Loại gỗ tốt, quý nên bị khai thác để làm đồ mỹ nghệ, đồ dùng gia đình. 
Nạn phá rừng bừa bãi làm cho nơi cư trú bị xâm hại. 
Phân bố: 
- Trong nước: Nghệ An, Quảng Bình, Kon Tum (Sa Thày), Gia Lai (Chư Prông, Mang Yang, 
An Khê), Đắk Nông (Đắk Mil), Phú Yên (Sơn Hoà), Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương, 
Đồng Nai. 
- Thế giới: Lào, Campuchia. 
Tài liệu dẫn: CCTT, 3: 152; CGR, 2: 54; FCLV, 29: 58; FGI, 2: 464, 465; ICS, 3: 630; 
S§VN: 223. 
 
148. Tên khoa học: Sophora tonkinensis Gagnep. 1914.  
Synonym: Sophora subprostrata Chun & T. Chen, 1958; Cephalostigmaton tonkinense 
(Gagnep.) Yakovl. 1970. 
Tên Việt Nam: Hoè bắc bộ, Quảng đậu căn, Sơn đậu, Sơn đậu căn. 
Họ Fabaceae __ Đậu 
Phân hạng: VU B1+2e 
Cơ sở phân hạng: Mặc dù có ghi nhận thêm một vài điểm phân bố (vẫn trong tỉnh Hà Giang), 
song ước đoán diện tích nơi cư trú không quá 2000 km2 và khu phân bố không quá 20.000 
km2. Khoảng 20% quần thể đã bị giảm trong vòng 10 năm qua do khai thác bán qua biên giới 
ồ ạt (ở Hà Giang) và do nạn phá rừng. Môi trường sống và phân bố bị xâm hại, thu hẹp (ở 
Thái An, Hà Giang). 
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Phân bố: 
- Trong nước: Hà Giang (Mèo Vạc), Cao Bằng (Hạ Lang, Trùng Khánh), Quảng Ninh, Ninh 
Bình (Nho Quan), Đà Nẵng (Sơn Trà). 
- Thế giới: Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 1101; ICS, 2: 359; SĐVN: 257; TCDL, 6(4): 98; TĐCT: 572. 
 

36. Fagaceae __ Họ Dẻ 
 

149. Tên khoa học: Castanopsis carlesii (Hemsl.) Hayata, 1917.  
Synonym: Quercus carlesii Hemsl. 1899; Castanopsis carlesii (Hemsl.) Chun, 1927, Comb. 
Superfl. 
Tên Việt Nam: Cà ổi nhỏ. 
Họ Fagaceae __ Dẻ 
Phân hạng: VU A1c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài cây gỗ chịu bóng, mọc trong rừng thường xanh cây lá rộng; có khu 
phân bố hẹp, ở Việt Nam mới gặp ở 2 điểm Quế Phong và Quỳ Châu (tỉnh Nghệ An). Cây cho 
gỗ cứng và tốt, bị khai thác để dùng trong xây dựng, đóng đồ gia dụng. 
Phân bố: 
- Trong nước: Nghệ An (Quế Phong, QuỳChâu). 
- Thế giới: Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: CGKT: 326; ICS, 1: 416; VFT: 253. 
 
150. Tên khoa học: Castanopsis ferox (Roxb.) Spach, 1842.  
Synonym: Quercus ferox Roxb. [1814] 1832 
Tên Việt Nam: Cà ổi vọng phu, Cà ổi gai nhiều, Cà ổi lưng bạc, Kha thụ dữ. 
Họ Fagaceae __ Dẻ 
Phân hạng: VU A1c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài cây gỗ mọc rải rác trong rừng nhiệt đới cây lá rộng nguyên sinh hay 
thứ sinh; có khu phân bố chia cắt, các điểm cư trú ở Hải Vân (Đà Nẵng) và Vọng Phu (Khánh 
Hoà) đã bị tàn phá nặng nề. Bản thân loài bị khai thác để dùng trong xây dựng, đóng tầu 
thuyền và đồ gia dụng. 
Phân bố: 
- Trong nước: Nghệ An, Đà Nẵng (Hải Vân), Khánh Hoà (Vọng Phu), Gia Lai (Mang Yang), 
Lâm Đồng. 
- Thế giới: ấn Độ, Trung Quốc, Mianma, Lào. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2: 769; CGR, 6: 44; DLTN: 102; FGI, 5: 1016; FY, 2: 258; VFT: 257. 
 
151. Tên khoa học: Castanopsis formosana (Skan) Hayata, 1913.  
Synonym: Quercus formosana Skan, 1891; Pasania formosana (Skan) Schottky, 1912; 
Lithocarpus formosana (Skan) Rehd. 1919. 
Tên Việt Nam: Cà ổi đài loan, Kha thụ đài loan. 
Họ Fagaceae __ Dẻ 
Phân hạng: EN B1+2b,e 
Cơ sở phân hạng: Loài cây gỗ lớn, mọc rải rác trong rừng thường xanh cây lá rộng hoặc rừng 
mưa mùa nửa rụng lá; có khu phân bố chia cắt. ở Việt Nam mới gặp ở 2 điểm: Quảng Bình và 
Khánh Hoà (Nha Trang), những nơi đều có diện tích rừng bị thu hẹp do nạn chặt phá. Loài 
cho gỗ khá tốt, đã bị khai thác dùng trong xây dựng, đóng tầu thuyền, làm cầu, nông cụ và 
dụng cụ thể thao. 
Phân bố: 
- Trong nước: Quảng Bình, Khánh Hoà (Nha Trang). 
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- Thế giới: Trung Quốc, Đài Loan. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2: 770; CGKT: 332; VFT: 259. 
 
152. Tên khoa học: Castanopsis hystrix A. DC. 1863.  
Synonym: Castanea hystrix Hook. f. & Thoms. ex Miq. 1863; Cyclobalanus hystrix (A. DC.) 
Oerst. 1866.. 
Tên Việt Nam: Cà ổi (lá) đỏ, Kha thụ nhiếm. 
Họ Fagaceae __ Dẻ 
Phân hạng: VU A1c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài cây gỗ lớn, mọc rải rác trong rừng nguyên sinh, có khu phân bố chia 
cắt; nơi cư trú ở các điểm Sơn La, Nghệ An, Khánh Hoà bị xâm hại do rừng đã bị tàn phá 
nặng nề. Bản thân loài cũng bị khai thác lấy gỗ dùng trong xây dựng, làm nhà, đóng đồ gia 
dụng, làm nông cụ. 
Phân bố: 
- Trong nước: Sơn La, Nghệ An, Hà Tĩnh, Khánh Hoà (Nha Trang), Đắk Nông (Đắk Mil), 
Lâm Đồng. 
- Thế giới: ấn Độ, Trung Quốc, Lào, Malaixia. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2: 771; CGKT: 333; CGR, 6: 28; DLTN: 102; ICS, 1: 421; VFT: 260. 
 

153. Tên khoa học: Castanopsis kawakamii Hayata, 1911.  
Tên Việt Nam: Cà ổi quả to, Kha thụ kawakam. 
Họ Fagaceae __ Dẻ 
Phân hạng: VU A1,c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài cây gỗ lớn ưa sáng, mọc rải rác trong rừng thưa, có khu phân bố chia 
cắt; nơi cư trú ở điểm Đầm Hà (Quảng Ninh) bị xâm hại do rừng đã bị chặt phá nặng nề. Loài 
cho gỗ tốt, lâu mục, bị khai thác dùng trong xây dựng, đóng tầu thuyền, làm cầu, đóng đồ gia dụng. 
Phân bố: 
- Trong nước: Quảng Ninh (Đầm Hà), Nghệ An, Hà Tĩnh. 
- Thế giới: Trung Quốc, Đài Loan. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2: 771; CGKT: 335; ICS, 1: 423; VFT: 262; WLTT: 112. 
 
154. Tên khoa học: Castanopsis lecomtei Hickel & A. Camus, 1922.  
Tên Việt Nam: Cà ổi sa pa, Kha thụ lecomte; Mak ko nkeu. 
Họ Fagaceae __ Dẻ 
Phân hạng: VU A1c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài cây gỗ lớn, mọc rải rác trong rừng nhiệt đới hay cận nhiệt đới, nguyên 
sinh hay thứ sinh; nơi cư trú ở các điểm Sơn La, Nghệ An bị xâm hại do việc chặt phá rừng. 
Loài bị khai thác lấy gỗ dùng trong xây dựng, đóng tầu thuyền, đồ dùng gia đình, xẻ ván. Mặc 
dù có ở Vườn quốc gia Ba Vì (Hà Tây), nhưng chủ yếu ở vùng đệm. 
Phân bố: 
- Trong nước: Sơn La, Lào Cai (Sa Pa), Lạng Sơn, Hà Tây (Ba Vì), Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh. 
- Thế giới: Trung Quốc, Lào. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2: 772; CGKT: 336; CGR, 6: 40; FGI, 5: 1022; VFT: 263. 
 
155. Tên khoa học: Castanopsis tesselata Hickel & A. Camus, 1922.  
Tên Việt Nam: Cà ổi lá đa, Cà ổi ô vuông, Kha trụ rỗ, Sồi gai. 
Họ Fagaceae __ Dẻ 
Phân hạng: VU A1c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài cây gỗ lớn, mọc rải rác trong rừng nhiệt đới mưa mùa và rừng cận 
nhiệt đới thường xanh; có khu phân bố chia cắt; các nơi cư trú Sông Mã và Mộc Châu (Sơn 
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La) bị tàn phá nặng nề, ngay cả những điểm Thủ Pháp và Làng Cốc (nằm trong Vườn quốc 
gia Ba Vì, Hà Tây) nay cũng khó tìm thấy những cây trưởng thành. Bản thân loài cũng bị khai 
thác lấy gỗ dùng trong xây dựng, đóng tầu thuyền, xẻ ván và đồ gia dụng. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lào Cai, Sơn La (Mộc Hà), Hà Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Hà Tây (Ba 
Vì), Kon Tum, Lâm Đồng. 
- Thế giới: Trung Quốc, Lào. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2: 779; CGKT: 338; CGR, 6: 34; DLTN: 102; FY, 2: 268; VFT: 265. 
 
156. Tên khoa học: Fagus longipetiolata Seemen, 1897.  
Synonym:Fagus sinensis Oliv. 1890; Fagus brevipetiolata Hu, 1951; Fagus longipetiolata 
form. yunnanica Y.T Chang, 1966. 
Tên Việt Nam: Sồi cánh, Cử cuống dài, Cử sa pa. 
Họ Fagaceae __ Dẻ 
Phân hạng: EN B1+2b,c,e 
Cơ sở phân hạng: Loài cây gỗ rụng lá trong mùa khô, mọc rải rác trong rừng rậm cận nhiệt 
đới trên độ cao 1000-2000 m; là loài duy nhất thuộc chi Fagus ở Việt Nam, mới chỉ gặp ở 2 
điểm Mộc Châu (Sơn La) và Sa Pa (Lào Cai), trong đó điểm cư trú ở Mộc Châu đã bị xâm hại 
nặng do rừng bị chặt phá. Bản thân loài cũng bị khai thác lấy gỗ dùng trong xây dựng, đóng 
đồ gia dụng, làm nhạc cụ. 
Phân bố: 
- Trong nước: Sơn La (Mộc Châu), Lào Cai (Sa Pa). 
- Thế giới: Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: CCTT, 2: 118; CCVN, 2: 763; CGKT: 341; SĐVN: 135; VFT: 268; WLTT: 225. 
 
157. Tên khoa học: Lithocarpus amygdalifolius (Skan) Hayata, 1917.  
Synonym: Quercus amygdalifolia Skan, 1891; Pasania amygdalifolia (Skan) Schottky, 1912; 
Lithocarpus amygdalifolia (Skan) Rehd. 1919. 
Tên Việt Nam: Dẻ hạnh nhân, Dẻ đá lá đào, Sồi đá lá đào. 
Họ Fagaceae __ Dẻ 
Phân hạng: VU A1c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài cây gỗ lớn thường xanh, ưa sáng, mọc trong rừng nhiệt đới ẩm, dựa 
suối. Nơi cư trú ở nhiều điểm như Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị bị xâm hại do việc chặt 
phá rừng. Vì cây cho gỗ tốt, cứng và nặng nên đã bị khai thác để dùng trong xây dựng nhà 
cửa, đóng đồ gia dụng, làm nông cụ, làm cầu, đóng tầu thuyền. 
Phân bố: 
- Trong nước: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng (Bà Nà). 
- Thế giới: Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2: 782; CGKT: 342; CGR, 4: 70; VFT: 269. 
 
158. Tên khoa học: Lithocarpus bacgiangensis (Hickel & A.Camus) A.Camus, 1931.  
Synonym: Pasania bacgiangensis Hickel & A. Camus, 1921. 
Tên Việt Nam: Dẻ bắc giang, Sồi đá bắc giang, Sồi nâu. 
Họ Fagaceae __ Dẻ 
Phân hạng: VU A1c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài cây gỗ trung bình đến to, mọc rải rác trong rừng rậm nhiệt đới và cận 
nhiệt đới nguyên sinh hoặc thứ sinh. Có khu phân bố chia cắt, nơi cư trú ở một số điểm như 
Bắc Giang (Phố Vị), Bắc Kạn, Thái Nguyên, Quảng Trị (Bến Trạm) bị xâm hại do việc chặt 
phá rừng và loài cũng bị khai thác lấy gỗ dùng trong xây dựng, đóng đồ gia dụng, đóng tầu 
thuyền. 
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Phân bố: 
- Trong nước: Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Trị (Ai Lao), 
Lâm Đồng (Đà Lạt, Lang Bian, Bảo Lộc, Đa Hoai), Khánh Hoà (Vọng Phu). 
- Thế giới: Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: CCTT, 2: 120; CCVN, 2: 783; CGKT: 344; CGR, 7: 142; VFT: 271. 
 
159. Tên khoa học: Lithocarpus balansae (Drake) A. Camus, 1931.  
Synonym: Quercus balansae Drake, 1890; Castanopsis balansae (Drake) Schottky, 1912; 
Synaedrys balansae (Drake) Koidz. 1916; Pasania balansae (Drake) Hickel & A. Camus, 1921. 
Tên Việt Nam: Sồi đá lá mác, Sồi đá balansae, The. 
Họ Fagaceae __ Dẻ 
Phân hạng: VU A1c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài cây gỗ trung bình, ưa bóng, mọc rải rác trong rừng nhiệt đới nguyên 
sinh hay thứ sinh. Có khu phân bố chia cắt; nơi cư trú ở một số điểm bị xâm hại như vùng Chợ 
Bờ (Hoà Bình) nay đã nằm dưới lòng hồ thuỷ điện Sông Đà, các vùng Kẻ Bọn (Nghệ An) và 
Thủ Pháp (mặc dầu là vùng đệm của Vườn quốc gia Ba Vì, Hà Tây) rừng đã bị chặt phá 
nghiêm trọng. Bản thân loài cũng bị khai thác lấy gỗ dùng trong xây dựng, làm cầu, đóng đồ 
và làm nông cụ. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lào Cai (Sa Pa), Lạng Sơn (Hữu Lũng), Hà Tây (Ba Vì), Hoà Bình (Đà Bắc: núi 
Biều, Chợ Bờ), Nghệ An (Kẻ Bọn). 
- Thế giới: Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: CCTT, 2: 121; CCVN, 2: 784; CGKT: 345; CGR,6: 158; FGI, 5: 999; VFT: 272. 
 
160. Tên khoa học: Lithocarpus bonnetii (Hickel & A. Camus) A. Camus, 1931.  
Synonym: Pasania bonnetii Hickel & A. Camus, 1921. 
Tên Việt Nam: Sồi đá tuyên quang, Dẻ đen, Dẻ sồi. 
Họ Fagaceae __ Dẻ 
Phân hạng: VU A1c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài cây gỗ trung bình đến to, mọc rải rác trong rừng nguyên sinh, rừng thứ 
sinh, ở độ cao 300-500 m. Loài đặc hữu của Việt Nam, có khu phân bố chia cắt, nơi cư trú bị 
xâm hại do việc chặt phá rừng và khai thác lấy gỗ dùng trong xây dựng và đóng đồ gia dụng. 
Phân bố: 
- Trong nước: Yên Bái, Tuyên Quang (Chiêm Hoá), Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Lâm 
Đồng (Bảo Lộc). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: CCTT, 2: 121; CCVN, 2: 784; CGKT: 365; FGI, 5: 993; VFT: 273. 
 

161. Tên khoa học: Lithocarpus cerebrinus (Hickel & A. Camus) A. Camus, 1935.  
Synonym: Pasania cerebrina Hickel & A. Camus, 1921; Castanopsis cerebrina (Hickel & A. 
Camus) Barnett, 1944. 
Tên Việt Nam: Dẻ phảng, Dẻ đấu cụt, Dẻ óc, Giẻ Cau, Giẻ đen, Sồi cau. 
Họ Fagaceae __ Dẻ 
Phân hạng: EN A1c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài cây gỗ trung bình đến to, mọc trong rừng nguyên sinh, ở độ cao 300-
400 m. Nơi cư trú ở nhiều điểm như Quảng Ninh, Tuyên Quang (Phan Lương), Bắc Ninh, Phú 
Thọ (Phủ Đoan, Chân Mộng, Phú Hộ), Hoà Bình (Thanh Mai), Thanh Hoá có rừng bị chặt phá 
nặng nề. Bản thân loài cũng bị khai thác lấy gỗ làm nông cụ, trụ mỏ, đôi khi dùng trong xây dựng. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lào Cai (Sa Pa), Yên Bái, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Bắc Giang, Bắc Ninh, 
Phú Thọ, Hoà Bình, Thanh Hoá, Nghệ An (Quỳ Châu), Hà Tĩnh. 
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- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: CCTT, 2: 106; CCVN, 2: 787; CGKT: 366; FGI, 5: 1004; VFT: 274. 
 
162. Tên khoa học: Lithocarpus fenestratus (Roxb.) Rehd. 1919.  
Synonym: Quercus fenestrata Roxb. [1814] 1832; Pasania fenestrata (Roxb.) Oerst. 1866; 
Synaedrys fenestrata (Roxb.) Koidz. 1916. 
Tên Việt Nam: Dẻ lỗ, Dẻ cau, Sồi cau, Sồi vàng, The. 
Họ Fagaceae __ Dẻ 
Phân hạng: VU A1c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài cây gỗ trung bình đến to, mọc rải rác trong rừng nguyên sinh. Có khu 
phân bố chia cắt. Một số điểm cư trú bị xâm hại nặng nề, như vùng Chợ Bờ (Hoà Bình) đã 
nằm dưới lòng hồ thuỷ điện Sông Đà; rừng ở các điểm Quảng Nam, Khánh Hoà (Hòn Bà), 
Gia Lai (Kon Hà Nừng) bị chặt phá nghiêm trọng. Bản thân loài cũng bị khai thác lấy gỗ dùng 
trong xây dựng, làm cầu, đóng tầu thuyền và các đồ gia dụng. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lào Cai (Sa Pa), Hoà Bình (Đà Bắc: Chợ Bờ, núi Biều), Đà Nẵng, Quảng Nam, 
Khánh Hoà (Hòn Bà), Kon Tum, Gia Lai, Đắk Nông (Đắk Mil). 
- Thế giới: ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, Lào. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2: 793; CGKT: 351; CGR, 6: 176; DLTN: 103; FGI, 5: 988; ICS, 1: 430; 
VFT: 280. 
 
163. Tên khoa học: Lithocarpus finetii (Hickel & A. Camus) A. Camus, 1931.  
Synonym: Pasania finetii Hickel & A. Camus, 1921. 
Tên Việt Nam: Dẻ đấu đứng, Dẻ finet, Sồi đấu cứng. 
Họ Fagaceae __ Dẻ 
Phân hạng: EN A1c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài cây gỗ lớn thường xanh, mọc rải rác trong rừng nhiệt đới và cận nhiệt 
đới. Mới chỉ gặp ở Việt Nam. Nhiều điểm cư trú như Phủ Đoan (Phú Thọ), Bái Thượng 
(Thanh Hoá), Kẻ Bọn (Nghệ An) rừng đã bị chặt phá nghiêm trọng. Bản thân loài cũng bị 
khai thác lấy gỗ dùng trong xây dựng, đóng giường, làm cầu, làm cột điện. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Lạng Sơn, Phú Thọ, Thanh Hoá, Nghệ An. 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2: 793; CGKT: 352; CGR, 7: 146; FGI, 5: 981; VFT: 281. 
 
164. Tên khoa học: Lithocarpus harmandii (Hickel & A. Camus) A. Camus, 1931.  
Synonym: Pasania harmandii Hickel & A. Camus, 1921. 
Tên Việt Nam: Dẻ se, Dẻ harmand, Sồi đá harmand, Sồi se. 
Họ Fagaceae __ Dẻ 
Phân hạng: EN A1c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài cây gỗ lớn thường xanh, mọc rải rác trong rừng rậm nhiệt đới nguyên 
sinh. Nơi cư trú ở nhiều điểm như Đà Lạt (Lâm Đồng), Cà Ná (Ninh Thuận), Bến Cát, Thị 
Tính (Bình Dương), Thủ Đức (Tp. Hồ Chí Minh) rừng đã bị tàn phá rất nặng nề; ở những điểm 
khác loài bị khai thác lấy gỗ dùng trong các công trình thuỷ (cầu cống), đóng tầu thuyền, làm 
nông cụ, dụng cụ thể thao, đồ dùng gia đình. 
Phân bố: 
- Trong nước: Kon Tum, Gia Lai (Đắk Đoa), Đắk Lắk, Lâm Đồng (Đà Lạt), Ninh Thuận (Cà 
Ná), Tây Ninh, Bình Dương, Tp. Hồ Chí Minh (Thủ Đức). 
- Thế giới: Campuchia. 
Tài liệu dẫn: CCTT, 2: 125; CCVN, 2: 797; CGKT: 354; CGR, 6: 180; DLTN: 103; FGI, 5: 
973; VFT: 283. 
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165. Tên khoa học: Lithocarpus hemisphaericus (Drake) Barnett, 1944.  
Synonym: Quercus hemisphaerica Drake, 1890; Pasania hemisphaerica (Drake) Schott-ky, 
1912; Synaedrys hemisphaerica (Drake) Koidz. 1916; Pasania hemisphaerica (Drake) Hickel 
& A. Camus, 1921, comb. superfl. 
Tên Việt Nam: Dẻ bán cầu, Giẻ chang, Hoa miên, Sồi đá bán cầu. 
Họ Fagaceae __ Dẻ 
Phân hạng: VU A1,c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài cây gỗ trung bình đến to, mọc rải rác trong rừng nhiệt đới thường xanh 
cây lá rộng nguyên sinh hoặc thứ sinh. Nơi cư trú ở một số điểm như Chiêm Hoá (Tuyên 
Quang), Phố Vị (Bắc Giang), Yên Lãng (Vĩnh Phúc), Thủ Pháp (Hà Tây) bị xâm hại do rừng 
đã bị chặt phá nghiêm trọng. Bản thân loài cũng bị khai thác lấy gỗ dùng trong xây dựng, 
đóng tầu thuyền, làm cầu, cán công cụ, các đồ dùng gia đình. 
Phân bố: 
- Trong nước: Hà Giang, Tuyên Quang (Chiêm Hoá), Bắc Giang (Phố Vị), Vĩnh Phúc (Yên 
Lãng), Hà Tây (Ba Vì), Hoà Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh. 
- Thế giới: Lào. 
Tài liệu dẫn: CCTT, 2: 126; CCVN, 2: 797; CGKT: 355; CGR, 7: 148; FGI, 5: 1002; VFT: 284. 
 
166. Tên khoa học: Lithocarpus mucronatus (Hickel & A. Camus) A. Camus, 1946.  
Synonym: Pasania mucronata Hickel & A. Camus, 1921. 
Tên Việt Nam: Dẻ quả núm, Giẻ quả núm, Sồi đá quả núm. 
Họ Fagaceae __ Dẻ 
Phân hạng: VU A1c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài cây gỗ trung bình đến to, mọc rải rác trong rừng thứ sinh, ở độ cao 
300-500 m. Nơi cư trú ở Đắk Kiệt (Thanh Hoá) rừng đã bị chặt phá nghiêm trọng; ở các nơi 
khác loài cũng bị khai thác lấy gỗ dùng trong xây dựng, làm bao bì và làm bột giấy. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Thanh Hoá, Kon Tum. 
- Thế giới: Lào. 
Tài liệu dẫn: CCTT, 2: 127; CCVN, 2: 804; CGKT: 357; CGR, 6: 172; FGI, 5: 979; VFT: 286. 
 
167. Tên khoa học: Lithocarpus podocarpus Chun, 1947.  
Tên Việt Nam: Sồi quả chuông, Giẻ đá kim giao. 
Họ Fagaceae __ Dẻ 
Phân hạng: EN B1+2b,c,e 
Cơ sở phân hạng: Loài cây gỗ trung bình, thường xanh, mọc rải rác trong rừng cây lá rộng 
trên đất nhiều mùn và ẩm ướt. Có nơi cư trú ở Việt Nam rất hẹp (< 20 km2), mới chỉ gặp ở dãy 
núi Yên Tử (Quảng Ninh). Bản thân loài cũng bị khai thác lấy gỗ dùng trong xây dựng nhà 
cửa, làm cầu, trụ mỏ, nông cụ. 
Phân bố: 
- Trong nước: Quảng Ninh (Yên Tử). 
- Thế giới: Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: CGKT: 358; CGR, 6: 164; VFT: 287. 
 
168. Tên khoa học: Lithocarpus polystachyus (Wall. ex A. DC.) Rehd. 1919.  
Synonym: Quercus polystachya Wall. ex A. DC. 1864; Pasania polystachya (Wall. ex A. 
DC.) Oerst. 1873; Synaedrys polystachya (Wall. ex A. DC.) Koidz. 1916. 
Tên Việt Nam: Sồi bông nhiều, Dẻ phan rang, Giẻ đá bông nhiều. 
Họ Fagaceae __ Dẻ 
Phân hạng: EN A1c,d 
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Cơ sở phân hạng: Loài cây gỗ nhỏ đến trung bình, thường xanh, mọc rải rác trong rừng rậm 
nhiệt đới. Có khu phân bố hẹp. Rừng ở cả 2 điểm cư trú đã biết là Ba Ngòi (Khánh Hoà) và Cà 
Ná (Ninh Thuận) đều đã bị chặt phá rất nghiêm trọng. Bản thân loài cũng bị khai thác lấy gỗ 
dùng trong xây dựng hoặc làm giá thể trồng nấm và mộc nhĩ. 
Phân bố: 
- Trong nước: Khánh Hoà (Ba Ngòi), Ninh Thuận (Cà Ná). 
- Thế giới: ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, Lào. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2: 810; CGKT: 359; CGR, 7: 144; FGI, 5: 978; FY, 2; VFT: 288. 
 
169. Tên khoa học: Lithocarpus sphaerocarpus (Hickel & A. Camus) A. Camus, 1931.  
Synonym: Pasania sphaerocarpa Hickel & A. Camus, 1923. 
Tên Việt Nam: Dẻ quả tròn, Sồi hương. 
Họ Fagaceae __ Dẻ 
Phân hạng: VU A1c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài cây gỗ lớn, ưa sáng, mọc rải rác trong rừng nguyên sinh, rừng thứ 
sinh. Nơi cư trú ở nhiều điểm như Tuyên Quang, Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh bị xâm 
hại do rừng bị chặt phá nặng nề. Cây cho gỗ cứng và thơm, bị khai thác dùng trong xây dựng, 
đóng đồ gia dụng. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lai Châu, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh. 
- Thế giới: Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2: 814; CGKT: 368; FGI, 5: 975; VFT: 290. 
 
170. Tên khoa học: Lithocarpus truncatus (King ex Hook. f.) Rehd. 1919.  
Synonym: Quercus truncata King ex Hook. f. 1888; Quercus cathayana Seemen, 1906; 
Pasania truncata (King ex Hook. f.) Schottky, 1912; Pasania cathayana (Seemen) Schottky, 
1912; Synaedrys truncata (King ex Hook. f.) Koidz. 1916; Synaedrys cathayana (Seemen) 
Koidz. 1916; Lithocarpus cathayanus (Seemen) Rehd. 1919. 
Tên Việt Nam: Dẻ quả vát, Cắt ngàn, Dang, Sồi đá cụt, Giẻ đá nhụt, Sồi quả vát. 
Họ Fagaceae __ Dẻ 
Phân hạng: VU A1c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài cây gỗ trung bình đến lớn, thường xanh, mọc rải rác trong rừng 
thường xanh nguyên sinh hoặc thứ sinh. Có khu phân bố chia cắt. Nơi cư trú ở một số điểm bị 
xâm hại như vùng Chợ Bờ (Hoà Bình) nay đã nằm trong lòng hồ thuỷ điện Sông Đà, vùng 
Kon Hà Nừng (Gia Lai) rừng bị chặt phá nghiêm trọng. ở các nơi khác loài bị khai thác lấy 
gỗ dùng trong xây dựng, làm cầu, cột điện, đóng tầu thuyền, xe cộ, đồ dùng gia đình, dụng cụ 
thể thao. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lai Châu (Tả Phình), Lào Cai (Sa Pa), Cao Bằng (Pia Oắc), Hoà Bình (Đà Bắc: 
chợ Bờ), Kon Tum, Gia Lai (Kon Hà Nừng), Đắk Lắk, Lâm Đồng (Bì Đúp, Di Linh, Bảo Lộc). 
- Thế giới: ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, Lào. 
Tài liệu dẫn: CCTT,2: 129; CCVN, 2: 816; CGKT: 362; CGR, 6: 166; DLTN: 104; FGI, 5: 
992; VFT: 292. 
 
171. Tên khoa học: Lithocarpus vestitus (Hickel & A. Camus) A. Camus, 1927.  
Synonym: Pasania vestita Hickel & A. Camus, 1921; Lithocarpus vestitus (Hickel & A. 
Camus) Chun, 1947, comb. superfl. 
Tên Việt Nam: Dẻ cau lông trắng, Dẻ áo, Giẻ đá nhung, Sồi đá áo, Sồi lông nhung. 
Họ Fagaceae __ Dẻ 
Phân hạng: EN A1c,d 
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Cơ sở phân hạng: Loài cây gỗ trung bình, thường xanh, mọc rải rác trong rừng cây lá rộng 
thường xanh. Có khu phân bố chia cắt. Nơi cư trú của một số điểm như Tourane (Đà Nẵng), 
Cổ Inh (Khánh Hoà) rừng bị chặt phá nghiêm trọng. Loài cho gỗ cứng, rất nặng, bị khai thác 
nhiều để dùng trong xây dựng, đóng tầu thuyền, làm nông cụ, dụng cụ thể thao và các đồ gia dụng. 
Phân bố: 
- Trong nước: Hoà Bình (Đà Bắc: núi Biều), Đà Nẵng, Khánh Hoà, Lâm Đồng (Bảo Lộc). 
- Thế giới: Trung Quốc, Lào. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2: 817; CGKT: 364; CGR, 6: 166; DLTN: 104; FGI, 5: 980; VFT: 294. 
 
172. Tên khoa học: Quercus chrysocalyx Hickel & A. Camus, 1921.  
Synonym: Cyclobalanopsis chrysocalyx (Hickel & A. Camus) Hjelmp. 1968. 
Tên Việt Nam: Sồi quang, Dẻ quang, Sồi đấu vàng. 
Họ Fagaceae __ Dẻ 
Phân hạng: VU A1c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài cây gỗ trung bình đến to, mọc rải rác trong rừng. Có khu phân bố chia 
cắt; điểm cư trú ở Khe Và, Tiên Yên (Quảng Ninh) rừng đã bị chặt phá nghiêm trọng. Loài 
cho gỗ tốt, đã bị khai thác để dùng trong xây dựng, đóng đồ gia dụng. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lai Châu (Bình Lư), Lào Cai (Sa Pa), Quảng Ninh (Tiên Yên). 
- Thế giới: Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Campuchia. 
Tài liệu dẫn: CCTT, 2: 134; CCVN, 2: 823; FGI, 5: 954; QuAs: 126. 
 

173. Tên khoa học: Quercus glauca Thunb. 1784.  
Synonym: Quercus myrsinifolia Blume, 1850; Cyclobalanopsis glauca (Thunb.) Oerst. 1866; 
Cyclobalanopsis myrsinifolia (Blume) Oerst. 1873; Quercus tranninhensis Hickel & A. 
Camus, 1921; Quercus stewardiana A. Camus, 1934; Cyclobalanopsis stewardiana (A. 
Camus) Y. C. Hsu & H. W. Jen, 1979. 
Tên Việt Nam: Sồi sim, Dẻ lá nhỏ, Dẻ lá thiết tử, Dẻ xanh, Sồi trấn ninh. 
Họ Fagaceae __ Dẻ 
Phân hạng: VU A1c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài cây gỗ nhỏ hoặc trung bình, mọc rải rác trong rừng rậm nhiệt đới hoặc 
cận nhiệt đới mưa mùa. Có khu phân bố chia cắt; điểm cư trú ở Cà Ná (Ninh Thuận) rừng đã 
bị chặt phá nghiêm trọng. Loài cho gỗ cứng và nặng, nên đã bị khai thác để dùng trong xây 
dựng, làm cầu, làm tà vẹt, đóng tầu thuyền, dụng cụ thể thao, đồ dùng gia đình. 
Phân bố: 
- Trong nước: Sơn La (Cò Nòi), Gia Lai (An Khê), Ninh Thuận (Cà Ná). 
- Thế giới: Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Lào, Campuchia. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2: 830 & 834; CGKT: 379; CGR, 6: 90; FGI, 5: 948; ICS, 1: 439; VFT: 305. 
 

 

174. Tên khoa học: Quercus langbianensis Hickel & A. Camus, 1921.  
Synonym: Quercus geminata Hickel & A. Camus, 1923; Quercus camusae Trelease ex Hickel 
& A. Camus, 1930; Quercus dilacerata Hickel & A. Camus, 1930; Quercus donnaiensis A. 
Camus, 1936; Quercus baniensis A. Camus, 1936; Quercus blaoensis A. Camus, 1936; 
Cyclobalanopsis dilacerata (Hickel & A. Camus) Y. C. Hsu & H. W. Jen, 1976; 
Cyclobalanopsis camusae (Trelease ex Hickel & A. Camus) Y. C. Hsu & H. W. Jen, 1990. 
Tên Việt Nam: Sồi guồi, Sồi bà nà, Sồi bảo lộc, Sồi đồng nai, Sồi lang bian. 
Họ Fagaceae __ Dẻ 
Phân hạng: VU A1c,d 
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Cơ sở phân hạng: Loài cây gỗ trung bình đến to, mọc rải rác trong rừng. Có khu phân bố chia 
cắt. ở điểm cư trú Hòn Bà (Khánh Hoà) rừng đã bị chặt phá nghiêm trọng; ở các nơi khác loài 
bị khai thác lấy gỗ dùng trong xây dựng. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lào Cai (Sa Pa), Đà Nẵng (Bà Nà), Khánh Hoà (Hòn Bà), Kon Tum (Kon 
Plông, Ngọc Linh), Gia Lai (Mang Yang, Pleiku), Đắk Lắk (Chư Yang Sinh), Lâm Đồng (Lang 
Bian, Bì Đúp, Bảo Lộc). 
- Thế giới: Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: CCTT, 2: 135; CCVN, 2: 822, 828; DLTN: 104; FGI, 5: 950, 957, QuAs: 128. 
 
175. Tên khoa học: Quercus macrocalyx Hickel & A. Camus, 1921.  
Tên Việt Nam: Sồi đấu to, Dẻ đài to, Mạy ko nam, Sồi nón cụt. 
Họ Fagaceae __ Dẻ 
Phân hạng: VU A1c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài cây gỗ trung bình đến to, mọc rải rác trong rừng nhiệt đới và cận nhiệt 
đới, ở độ cao 1000-1500 m. Có khu phân bố chia cắt. Nơi cư trú ở một vài điểm như Đại Từ 
(Thái Nguyên), Pleiku (Gia Lai) rừng bị khai thác kiệt; ở những nơi khác loài bị khai thác lấy 
gỗ dùng trong xây dựng, đóng đồ gia dụng, làm giá thể trồng nấm hương và mộc nhĩ. Tuy 
nhiên, loài có thể ít bị đe doạ do có phân bố trong các Vườn quốc gia Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 
và Bạch Mã (Thừa Thiên-Huế), Bà Nà (Đà Nẵng). 
Phân bố: 
- Trong nước: Thái Nguyên (Đại Từ), Vĩnh Phúc (Tam Đảo), Thừa Thiên-Huế (Bạch Mã), Đà 
Nẵng (Bà Nà), Kon Tum, Gia Lai (Pleiku). 
- Thế giới: Trung Quốc, Lào. 
Tài liệu dẫn: CCTT, 2: 135; CCVN, 2: 829; CGKT: 378; CGR, 6: 78; DLTN: 104; FGI, 5: 
951; VFT: 304. 
 
176. Tên khoa học: Quercus platycalyx Hickel & A. Camus, 1921.  
Tên Việt Nam: Sồi đĩa, Dẻ cau, Mạy có, Sồi cau. 
Họ Fagaceae __ Dẻ 
Phân hạng: VU A1c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài cây gỗ trung bình, ưa sáng, mọc rải rác trong rừng thưa. Nơi cư trú ở 
nhiều điểm như Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Phú Thọ, Nghệ An có rừng 
bị chặt phá quá mức; ở những nơi khác loài bị khai thác lấy gỗ dùng trong xây dựng, đóng đồ 
gia dụng, làm trụ mỏ. Tuy nhiên, loài có thể ít bị đe doạ vì có ở Vườn quốc gia Ba Vì (Hà Tây). 
Phân bố: 
- Trong nước: Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Tây, 
Hoà Bình, Nghệ An. 
- Thế giới: Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: CCTT, 2: 136; CCVN, 2: 831; CGKT: 380; CGR, 1: 60; FGI, 5: 945; VFT: 306. 
 
177. Tên khoa học: Quercus setulosa Hickel & A. Camus, 1923.  
Synonym: Quercus laotica A. Camus, 1936; Quercus setulosa ssp. laotica (A. Camus) Menits. 1973. 
Tên Việt Nam: Sồi duối, Cơ ban, Dẻ lào, Kơ đấc, Sồi cung, Sồi lào. 
Họ Fagaceae __ Dẻ 
Phân hạng: VU A1c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài cây gỗ nhỏ đến to, ưa sáng và chịu khô hạn, mọc trong rừng nhiệt đới 
mưa mùa. ở các điểm phân bố Kon Plông (Kon Tum), Kon Hà Nừng (Gia Lai), Buôn Ma 
Thuột (Đắk Lắk) rừng đã bị khai thác khá kiệt. Bản thân loài cũng bị khai thác lấy gỗ dùng 
trong xây dựng, đóng đồ gia dụng. 



1. ngành mộc lan  – magnoliophyta 
 

 285

Phân bố: 
- Trong nước: Kon Tum (Kon Plông), Gia Lai (Kon Hà Nừng), Đắk Lắk (Buôn Ma Thuột), 
Lâm Đồng (Lang Bian, Di Linh). 
- Thế giới: Lào, Thái Lan. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2: 829 & 833; CGKT: 377; DLTN: 104; FGI, 5: 961; QuAs: 115; VFT: 303. 
 
178. Tên khoa học: Quercus variabilis Blume, 1850.  
Synonym: Quercus chinensis Bunge, 1833; Pasania variabilis (Blume) Regel, 1860; Quercus 
bungeana Forbes, 1884. 
Tên Việt Nam: Sồi đen, Dẻ đen, Dẻ bần. 
Họ Fagaceae __ Dẻ 
Phân hạng: EN A1c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài cây gỗ trung bình đến to, mọc rải rác trong rừng ẩm trên các sườn dốc 
hoặc các thung lũng, ở độ cao 800-1000 m. Có khu phân bố chia cắt. Nơi cư trú ở các điểm 
Mộc Châu (Sơn La) và Đồng Văn (Hà Giang) bị xâm hại do rừng đã bị tàn phá nặng nề. Bản 
thân loài cũng bị khai thác lấy gỗ dùng trong xây dựng, đóng tầu, đồ gia dụng. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lào Cai, Sơn La (Mộc Châu), Hà Giang (Đồng Văn), Hoà Bình (Mai Châu). 
- Thế giới: Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản. 
Tài liệu dẫn: CGKT: 382; CGR, 6: 74; VFT: 308. 
 
179. Tên khoa học: Trigonobalanus verticillata Forman, 1962.  
Tên Việt Nam: Sồi ba cạnh, Lịch. 
Họ Fagaceae __ Dẻ 
Phân hạng: EN B1+2b,c,e 
Cơ sở phân hạng: Loài cây gỗ lớn, mọc rải rác trong rừng nhiệt đới, ở độ cao 900-2000m. 
Loài duy nhất thuộc chi Trigonobalanus mới tìm thấy (năm 1999) ở Việt Nam với số lượng cá 
thể rất ít. Nguồn gen khá độc đáo, khác các chi khác trong họ Fagaceae bởi mỗi đấu chứa 3-7 
hạch (chứ không chỉ 1). Khả năng bị đe doạ tương đối cao do việc chặt phá rừng ở Kon Hà 
Nừng (Gia Lai) hoặc khai thác lấy gỗ dùng trong xây dựng và đóng đồ gia dụng. 
Phân bố: 
- Trong nước: Kon Tum (Ngọc Linh), Gia Lai (Kon Hà Nừng). 
- Thế giới: Malaixia, Inđônêxia. 
Tài liệu dẫn: FM, 7(2): 400; KHDTR, 2: 36. 

 
37. Flacourtiaceae __ Họ Mùng quân 

 
180. Tên khoa học: Gynocardia odorata R. Br.  
Tên Việt Nam: Giang tím bịu 
Họ Flacourtiaceae __ Mùng quân 
Phân hạng: EN B1+2a,b 
Cơ sở phân hạng: Cây gỗ. Mọc rải rác trong rừng núi đá, khu phân bố hẹp, chỉ gặp 1 điểm tại 
Quản Bạ, với số lượng cá thể không nhiều. Nạn phá rừng là nguyên nhân có thể dẫn đến nguy 
cơ tuyệt chủng. 
Phân bố: 
- Trong nước: Hà Giang (Quản Bạ). 
- Thế giới: ấn Độ, Trung Quốc, Mianma. 
Tài liệu dẫn: IAY, 2: 8. 



Danh lục đỏ việt nam – phần ii. Thực vật 

 
 
286

38. Helwingiaceae __ Họ Hen vinh 
 
181. Tên khoa học: Helwingia himalaica Hook.f. & Thoms. ex C.B.Clarke, 1879. 
Tên Việt Nam: Lá dâng hoa himalai, Ha huỳnh, Hen vin(h), Thanh giáp. 
Họ Helwingiaceae __ Hen vinh 
Phân hạng: EN B1+2b,c,e 
Cơ sở phân hạng: Loài cây gỗ nhỏ hoặc cây bụi, mọc rải rác trong rừng nguyên sinh hoặc 
rừng thưa vùng núi đá vôi. Có khu phân bố chia cắt. Nguồn gen rất độc đáo vì có hoa mọc 
trên diệp chi (cành hình lá). ở Việt Nam mới thấy ở các điểm: San Ta Van (Lào Cai) và Pà Cò 
(Mai Châu, Hoà Bình); số cá thể gặp rất ít. Loài bị khai thác để làm thuốc. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lào Cai (San Ta Van), Hoà Bình (Mai Châu: Pà Cò). 
- Thế giới: ấn Độ, Trung Quốc, Mianma. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2: 144; TĐCT: 1128. 
 
182. Tên khoa học: Helwingia japonica (Thunb.) F. G. Dietr. 1817.  
Synonym: Cornus japonica Thunb. 1783; Helwingia japonica (Thunb.) Morr. & Decne. 1836, 
comb. superfl. 
Tên Việt Nam: Lá dâng hoa nhật, Hen vin(h) nhật, (cây) Hoa trên lá. 
Họ Helwingiaceae __ Hen vinh 
Phân hạng: EN B1+2b,c,e 
Cơ sở phân hạng: Loài cây gỗ nhỏ hoặc cây bụi, chịu bóng, mọc rải rác trong rừng nguyên 
sinh hoặc rừng thưa vùng núi đá vôi. Có khu phân bố chia cắt. Nguồn gen rất độc đáo vì có 
hoa mọc trên diệp chi (cành hình lá). ở Việt Nam mới thấy ở 3 điểm: Bắc Hà (Lào Cai), Đồng 
Văn (Hà Giang) và Pà Cò (Mai Châu, Hoà Bình), trong đó ở 2 điểm đầu rừng đã bị tàn phá 
nghiêm trọng. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lào Cai (Bắc Hà), Hà Giang (Đồng Văn), Hoà Bình (Pà Cò). 
- Thế giới: Trung Quốc, Nhật Bản, Mianma. 
Tài liệu dẫn: SĐVN: 151. 

 
 

39. Illiciaceae __ Họ Hồi 
 
183. Tên khoa học: Illicium difengpi B. N. Chang, 1977.  
Synonym: Illicium griffithii auct., non Hook. f. & Thoms. (1855): Phamh. (1991). 
Tên Việt Nam: Hồi đá vôi, Cẳng tã. 
Họ Illiciaceae __ Hồi 
Phân hạng: VU B1+2b,c,e 
Cơ sở phân hạng: Loài bị khai thác bóc vỏ thân và vỏ rễ để bán ra nước ngoài. Nạn cháy rừng 
đã phá huỷ môi trường sống. 
Phân bố: 
- Trong nước: Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn (Bình Gia, Bắc Sơn, Hữu Lũng), Tuyên Quang 
(Na Hang, Chiêm Hoá, Sơn Dương), Bắc Kạn (Ba Bể, Chợ Đồn, Na Rì), Thái Nguyên (Đồng 
Hỷ, Định Hoá, Võ Nhai), Hoà Bình (Mai Châu, Yên Thuỷ, Lạc Thuỷ), Ninh Bình (Nho 
Quan), Hà Nam (Kim Bảng), Thanh Hoá (Bá Thước, Hồi Xuân). 
- Thế giới: Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 382. 
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40. Juglandaceae __ Họ Hồ đào 

184. Tên khoa học: Annamocarya sinensis (Dode) J. Leroy, 1950.  
Synonym: Carya sinensis Dode, 1912; Juglans indochinensis A. Chev. 1941; Rhamphocarya 
integrifoliata Kuang, 1941; Annamocarya indochinensis (A. Chev.) J. Leroy, 1955. 
Tên Việt Nam: Chò đãi, (cây) Cung, Mạy châu trung quốc. 
Họ Juglandaceae __ Hồ đào 
Phân hạng: EN B1+2c,d,e 
Cơ sở phân hạng: Loài có khu phân bố chia cắt; ở các điểm thuộc Lai Châu và Thanh Hoá 
rừng đã bị chặt phá nặng nề. Bản thân cây cũng bị khai thác lấy gỗ. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lai Châu (Phon Nhon), Vĩnh Phúc (Tam Đảo), Hải Phòng (Cát Bà), Ninh Bình 
(Cúc Phương), Thanh Hoá (Lang Chánh, Lũng Vân). 
- Thế giới: Trung Quốc (Vân Nam, Quảng Tây). 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2: 761; SĐVN: 46; VFT: 343. 
 
185. Tên khoa học: Carya tonkinensis Lecomte, 1921.  
Tên Việt Nam: Mạy châu. 
Họ Juglandaceae __ Hồ đào 
Phân hạng: VU A1a,c,d+2d, B1+2a 
Cơ sở phân hạng: Loài có khu phân bố hẹp, bị khai thác và diện tích rừng giảm sút trên 20% 
hiện tại và trong tương lai 5-10 năm tới, loài sẽ nguy cấp. 
Phân bố: 
- Trong nước: Sơn La (Quỳnh Nhai, Mường La, Thuận Châu, Mộc Châu). 
- Thế giới: ấn Độ, Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2: 761; SĐVN: 87; VFT: 343. 

 
 

41. Lamiaceae __ Họ Bạc hà 
 
186. Tên khoa học: Elsholtzia communis (Coll. & Hemsl.) Diels, 1912.  
Synonym: Dysophylla communis Coll. & Hemsl. 1890; Aphanochilus communis (Coll. & 
Hemsl.) Kudo, 1929. 
Tên Việt Nam: Kinh giới bông. 
Họ Lamiaceae __ Bạc hà 
Phân hạng: EN B1+2a 
Cơ sở phân hạng: Loài hiếm, chỉ tồn tại ở 2 điểm. Khu phân bố bị suy giảm liên tục do tác 
động của con người phát nương làm rẫy và khai thác làm thuốc. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lào Cai (Sa Pa), Hà Giang (Yên Minh). 
- Thế giới: Trung Quốc, Mianma, Thái Lan. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2: 1084; FCh, 17: 251; FGI, 4: 979; FRPS, 66: 327; FY, 1: 726; NSPV, 
19: 135; TCSH, 17(4, C§): 35; TVCVN, 2: 233. 
 
187. Tên khoa học: Elsholtzia penduliflora W. W. Smith,1918.  
Synonym: Aphanochilus penduliflorus (W. W. Smith) Kudo, 1929. 
Tên Việt Nam: Chùa dù, Kinh giới rủ. 
Họ Lamiaceae __ Bạc hà 
Phân hạng: VU B1+2b,c 
Cơ sở phân hạng: Loài hiếm, bị chia cắt, tồn tại dưới 5 điểm, khu phân bố bị suy giảm liên 
tục do tác động của con người phát nương, làm rẫy và khai thác làm thuốc. 
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Phân bố: 
- Trong nước: Lai Châu (Sìn Hồ), Lào Cai (Sa Pa, Bát Xát), Hà Giang (Đồng Văn, Quản Bạ), 
Nghệ An (Kỳ Sơn). 
- Thế giới: Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: Fch, 17: 250; FRPS, 66: 321; FY, 1: 723; ICS, 3: 687; NSPV, 19: 135; SĐVN: 
126; TCSH, 3: 19; TCSH, 17(4, C§): 35; TVCVN, 2: 231. 
 
188. Tên khoa học: Elsholtzia rugulosa Hemsl. 1890.  
Synonym: Elsholtzia labordei Vaniot, 1904; Elsholtzia mairei Levl. 1915; Aphanochilus 
rugulosus (Hemsl.) Kudo, 1929. 
Tên Việt Nam: Kinh giới sần, Kinh giới nhám. 
Họ Lamiaceae __ Bạc hà 
Phân hạng: EN B1+2a 
Cơ sở phân hạng: Loài hiếm, chỉ tồn tại ở 2 điểm (Đồng Văn, Phó Bảng). Khu phân bố bị suy 
giảm liên tục do tác động của con người phát nương làm rẫy. 
Phân bố: 
- Trong nước: Hà Giang (Đồng Văn; Phó Bảng). 
- Thế giới: Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2: 1085; FCh, 17: 247; FRPS, 66: 308; FY, 1: 715; ICS, 3: 685; NSPV, 
19: 135; TCSH, 3: 19; TCSH, 17(4, C§); 35; T§CT: 639; TVCVN, 2: 232. 
 
189. Tên khoa học: Kinostemon ornatum (Hemsl.) Kudo, 1929.   
Synonym: Teucrium ornatum Hemsl. 1890; Kinostemon bidentatum sensu Doan, 1936, non 
Kudo (1929). 
Tên Việt Nam: Hoa ki nô, Hồng hùng. 
Họ Lamiaceae __ Bạc hà 
Phân hạng: CR B1+2e 
Cơ sở phân hạng: Nguồn gen hiếm, chỉ gặp ở 1 điểm. Khu phân bố bị suy giảm do tác động 
của con người phá rừng làm nương rẫy. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lào Cai (Sa Pa). 
- Thế giới: Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2: 1107; FCh, 17: 62; FGI, 4: 1040; FRPS, 65(2): 23; FY, 1: 504; ICS, 3: 
685; NSPV, 19: 139; S§VN: 166; TCSH, 17(4, C§): 37; TVCVN, 2: 27. 
 
190. Tên khoa học: Leucosceptrum canum Smith, 1805.  
Synonym: Teucrium macrostachyum Wall. ex Benth. 1834; Clerodendron leucosceptrum D. 
Don, 1825; Comanthosphace nepalensis Kitamura, 1959. 
Tên Việt Nam: Hoa bông, Bạch tiền, MÒ đoàn hoa. 
Họ Lamiaceae __ Bạc hà 
Phân hạng: EN B1+2a,e 
Cơ sở phân hạng: Khu phân bố bị chia cắt, tồn tại ở 2 điểm. Khu phân bố bị suy giảm do tác 
động của con người phát nương làm rẫy và khai thác làm thuốc. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lào Cai (Sa Pa), Yên Bái. 

- Thế giới: ấn Độ, Nêpan, Butan, Trung Quốc, Mianma, Lào. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2: 1085; FCh, 17: 245; FGI, 4: 1045; FRPS, 66: 302; FY, 1: 542; ICS, 3: 
685; TCSH, 17 (4, C§): 38; T§CT: 743; TVCVN, 2: 237. 
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191. Tên khoa học: Scutellaria yunnanensis Levl. 1911.   
Tên Việt Nam: Thuỗn vân nam. 
Họ Lamiaceae __ Bạc hà 
Phân hạng: CR B1+2a,e 
Cơ sở phân hạng: Loài hiếm, chỉ tồn tại ở 1 điểm. Khu phân bố bị suy giảm liên tục, số lượng 
cá thể trưởng thành suy giảm do tác động của con người. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lào Cai (Sa Pa). 
- Thế giới: Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: FCh, 17: 83; FRPS, 65(2): 148; FY, 1: 542; NSPV, 19: 158; TCSH, 17(4, CĐ): 
46; TVCVN, 2: 251. 

 
42. Lauraceae __ Họ Long não 

192. Tên khoa học: Actinodaphne ellipticibacca Kosterm. 1969.  
Tên Việt Nam: Bộp quả bầu dục, Bộp quả mọng. 
Họ Lauraceae __ Long não 
Phân hạng: VU A1c 
Cơ sở phân hạng: Loài có khu phân bố hẹp và có lẽ là loài đặc hữu của Việt Nam, mọc rải rác 
trong rừng thưa, ven rừng, ven đường, vì vậy nơi cư trú rất dễ bị xâm hại. 
Phân bố: 
- Trong nước: Mới thấy ở Lào Cai (Sa Pa). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 438; SĐVN: 32; TCSH, 16(4, CĐ): 31; WLTT: 34. 
 
193. Tên khoa học: Cinnadenia paniculata (Hook. f.) Kosterm. 1973.  
Synonym: Dodecadenia paniculata Hook. f. 1886; Litsea liyuingii Liou, 1932 (1934). 
Tên Việt Nam: Kháo xanh, Dự, Rè xanh. 
Họ Lauraceae __ Long não 
Phân hạng: VU A1 
Cơ sở phân hạng: Là loài duy nhất của chi Cinnadenia có ở Việt Nam, cây mọc rất rải rác 
trong rừng thường xanh cây lá rộng. Gỗ tốt, bị khai thác dùng trong xây dựng và đóng đồ gia 
dụng. Tuy nhiên loài có thể được bảo vệ tốt ở các Vườn quốc gia Tam Đảo và Ba Vì. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lạng Sơn, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc (Tam Đảo), Hà Tây (Ba Vì), 
Nghệ An, 
- Thế giới: ấn Độ, Malaixia. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 1166; SĐVN: 90; TCSH, 16(4, CĐ): 33. 
 
194. Tên khoa học: Cinnamomum balansae Lecomte, 1913.  
Tên Việt Nam: Gù hương, Quế balansa 
Họ Lauraceae __ Long não 
Phân hạng: VUA1c 
Cơ sở phân hạng: Cây gỗ. Loài đặc hữu. Cho gỗ tốt. Là loài hiếm, tái sinh kém, lại bị khai 
thác nhiều. 
Phân bố: 
- Trong nước: Hà Tây (Ba Vì), Ninh Bình (Cúc Phương). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: CCVN 1: 425; SĐVN: 92; TCSH 16 (4, CĐ): 34. 
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195. Tên khoa học: Cinnamomum cambodianum Lecomte, 1913.  
Tên Việt Nam: Re cambốt, Re lá dày. 
Họ Lauraceae __ Long não 
Phân hạng: VU B1+2b,e 
Cơ sở phân hạng: Loài có vùng phân bố chia cắt, nơi cư trú bị xâm hại và mới tìm thấy ở 3 
điểm; các cá thể trưởng thành bị khai thác rễ lấy tinh dầu. Tuy nhiên, loài có thể được bảo vệ 
tốt ở Vườn quốc gia Cúc Phương. 
Phân bố: 
- Trong nước: Ninh Bình (Cúc Phương), Thanh Hoá, Nghệ An (Quỳ Châu). 
- Thế giới: Campuchia. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 427; TCSH, 16(4, CĐ): 34. 
 
196. Tên khoa học: Cinnamomum parthenoxylon (Jack) Meisn. 1864.  
Synonym: Laurus parthenoxylon Jack, 1820; Laurus porrecta Roxb. 1832; Sassafras 
parthenoxylon (Jack) Nees, 1836; Cinnamomum simondii Lecomte, 1913; Cinnamomum 
porrectum (Roxb.) Kosterm. 1952. 
Tên Việt Nam: Re hương, Re dầu, Co chấu, Vù hương, Xã xị. 
Họ Lauraceae __ Long não 
Phân hạng: CR A1a,c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài có khu phân bố chia cắt, cho gỗ tốt dùng trong xây dựng và đóng đồ 
gia dụng; thân và rễ cho tinh dầu xá xị. Bị khai thác rất nghiêm trọng; hiện nay không còn tìm 
thấy cây trưởng thành. 
Phân bố: 
- Trong nước: Cao Bằng, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Bắc Giang, Quảng Trị, Đà Nẵng. 
- Thế giới: ấn Độ, Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 425, 426; SĐVN: 93; TCSH, 16(4, CĐ): 35; WLTT: 125. 
 
197. Tên khoa học: Endiandra hainanensis Merr. & Metc. ex Allen, 1942.  
Tên Việt Nam: Khuyết nhị hải nam, Vừ, Thổ nam. 
Họ Lauraceae __ Long não 
Phân hạng: EN A1+2c,d 
Cơ sở phân hạng: Nguồn gen quý. Loài có khu phân bố hẹp, nơi cư trú bị xâm hại, bị khai 
thác gỗ. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lạng Sơn (Hữu Lũng), Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế. 
- Thế giới: Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 1166; SĐVN: 126; TCSH, 16(4, CĐ): 38. 
 
198. Tên khoa học: Phoebe macrocarpa C. Y. Wu, 1957.  
Synonym: Phoebe poilanei Kosterm. 1973. 
Tên Việt Nam: Re trắng quả to, Re trắng poilane, Sô poilane. 
Họ Lauraceae __ Long não 
Phân hạng: VU A1+2c,d, D2 
Cơ sở phân hạng: Loài có vùng phân bố chia cắt, mới tìm thấy ở 3 điểm, nơi cư trú bị xâm 
hại; cây bị khai thác lấy gỗ để làm nhà và đóng đồ gia dụng. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lai Châu (Phong Thổ), Lào Cai (Sa Pa), Tuyên Quang. 
- Thế giới: Trung Quốc (Vân Nam). 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 486; SĐVN: 213; TCSH, 16(4, CĐ): 45; WLTT: 417. 
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199. Tên khoa học: Potameia lotungensis (S. K. Lee) Kim Dao, 1994.  
Synonym: Syndiclis lotungensis S. K. Lee, 1963. 
Tên Việt Nam: Dẹ lô tung. 
Họ Lauraceae __ Long não 
Phân hạng: EN B1+2b,c,e 
Cơ sở phân hạng: Loài có khu phân bố hẹp (mới chỉ gặp ở 2 điểm); nơi cư trú bị xâm hại. Cây 
bị khai thác lấy gỗ dùng đóng đồ gia dụng. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lạng Sơn, Vĩnh Phúc (Tam Đảo). 
- Thế giới: Trung Quốc (Hải Nam). 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 497; SĐVN: 220; TCSH, 16(4, CĐ): 45; WLTT: 441. 
 

43. Lecythidaceae __ Họ Lộc vừng 

200. Tên khoa học: Barringtonia asiatica (L.) Kurz, 1876.  
Synonym: Mammea asiatica L. 1753; Barringtonia speciosa Forst. 1776. 
Tên Việt Nam: Bàng (quả) vuông, Bàng bi, Chiếc châu á, Lộc vừng châu ¸. 
Họ Lecythidaceae __ Lộc vừng 
Phân hạng: VU A1d 
Cơ sở phân hạng: Loài cây gỗ nhỏ đến trung bình, mọc rải rác dọc bờ biển và ven các đảo. Có 
khu phân bố chia cắt. Số lượng cá thể gặp không nhiều. Loài cho gỗ tốt, bị khai thác để dùng 
trong xây dựng. 
Phân bố: 
- Trong nước: Quảng Trị (Cồn Cỏ), Quảng Ngãi (Lý Sơn), Khánh Hoà (quần đảo Trường Sa), 
Bà Rịa-Vũng Tàu (Côn Đảo), Kiên Giang (Phú Quốc, Hòn Thơm, Thổ Chu). 
- Thế giới: ấn Độ, Đài Loan, Malaixia, Philippin, Inđônêxia, Ôxtrâylia. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2: 17; SĐVN: 67. 
 

44. Loganiaceae __ Họ Mã tiền 

201. Tên khoa học: Strychnos cathayensis Merr. 1934.  
Tên Việt Nam: Mã tiền cà thày, (dây) Giò, Mã tiền trung quốc. 
Họ Loganiaceae __ Mã tiền 
Phân hạng: VU A1a,c,d 
Cơ sở phân hạng: Cây dạng bụi trườn, mọc rải rác trong rừng thứ sinh hoặc ven rừng. ở Việt 
Nam ít gặp. Nơi cư trú bị thu hẹp > 20% do nạn phá rừng. Đôi khi bị khai thác hạt và rễ làm 
thuốc. 
Phân bố: 
- Trong nước: Quảng Ninh (Kế Bào), Bắc Giang (Lục Ngạn). 
- Thế giới: Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2: 840; FCLV, 13: 47; FeR, a: 75-194; SĐVN: 266. 
 
202. Tên khoa học: Strychnos ignatii Berg. 1778.  
Synonym: Ignatia amara L. f. 1781; Ignatiana philippinica Lour. 1790; Strychnos balansae 
Hill, 1917; Strychnos hainanensis Merr. & Chun, 1935. 
Tên Việt Nam: Mã tiền lông, Dây gió, Đậu gió. 
Họ Loganiaceae __ Mã tiền 
Phân hạng: VU A1a,c 
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Cơ sở phân hạng: Dây leo gỗ, mọc rải rác trong rừng thường xanh. Loài có khu phân bố chia 
cắt, nơi cư trú bị xâm hại do nạn phá rừng. 
Phân bố: 
- Trong nước: Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ, Hà Tây, Thanh Hoá, Quảng 
Trị, Khánh Hoà, Bình Dương, Đồng Nai. 
- Thế giới: Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Campuchia, Malaixia, Philippin, Inđônêxia. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2: 841; FCLV, 13: 30; FeR, a: 75-104; SĐVN: 267. 
 
203. Tên khoa học: Strychnos nitida G. Don, 1837.  
Synonym: Strychnos kerrii Hill, 1925. 
Tên Việt Nam: Mã tiền láng, (dây) Củ chi láng. 
Họ Loganiaceae __ Mã tiền 
Phân hạng: EN B1+2b 
Cơ sở phân hạng: Dây leo gỗ, mọc rải rác trong rừng. ở Việt Nam mới chỉ thấy ở 1 điểm, 
diện tích khu phân bố > 100 km2. Loài có thể bị nguy cấp do nạn phá rừng xâm hại đến nơi cư trú. 
Phân bố: 
- Trong nước: Quảng Trị (Lao Bảo). 
- Thế giới: ấn Độ, Bănglađet, Trung Quốc, Mianma, Thái Lan, Lào. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2: 843; FCLV, 13: 44; FeR, a: 75-104; SĐVN: 268. 

204. Tên khoa học: Strychnos polyantha Pierre ex Dop, 1910.  
Tên Việt Nam: Mã tiền nhiều hoa, Củ chi nhiều hoa. 
Họ Loganiaceae __ Mã tiền 
Phân hạng: VU A1a,c 
Cơ sở phân hạng: Cây bụi nhỏ, mọc rải rác trong rừng thưa. Nơi cư trú bị thu hẹp > 20% do 
nạn phá rừng. 
Phân bố: 
- Trong nước: Quảng Trị, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu. 
- Thế giới: Thái Lan, Lào, Campuchia, Inđônêxia. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2: 843; FCLV, 13: 24; FeR, a: 75-104; SĐVN: 270. 
 
205. Tên khoa học: Strychnos umbellata (Lour.) Merr. 1920.  
Synonym: Cissus umbellata Lour. 1790; Strychnos paniculata Champ. ex Benth. 1853. 
Tên Việt Nam: Mã tiền tán, Củ chi tán. 
Họ Loganiaceae __ Mã tiền 
Phân hạng: VU A1a,c  
Cơ sở phân hạng: Dây leo gỗ hay bụi trườn, mọc rải rác trong rừng thứ sinh, ven sông suối. 
Nơi cư trú rất dễ bị xâm hại do nạn phá rừng, môi trường sống suy giảm. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lào Cai (Đản Khao), Quảng Ninh (Cẩm Phả, Cái Rồng), Ninh Bình (Chợ Ghềnh). 
- Thế giới: Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2: 845; FCLV, 13: 21; FeR, a: 75-104; SĐVN: 272. 
 
 

45. Loranthaceae __ Họ Tầm gửi 
 

206. Tên khoa học: Elytranthe albida (Blume) Blume in Schult. f. 1830.  
Synonym: Loranthus albidus Blume, 1823; Loranthus dranensis Moore, 1921; Elytranthe 
petelotii Merr. 1926; Elytranthe dranensis (Moore) Dans. 1933. 
Tên Việt Nam: Ban ngà, Dực hoa. 
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Họ Loranthaceae __ Tầm gửi 
Phân hạng: VU A1c 
Cơ sở phân hạng: Loài cây bụi nhỏ, sống bán ký sinh trên cành các cây thân gỗ trong rừng 
nguyên sinh. Có khu phân bố chia cắt. Nơi cư trú ở một số điểm như Sơn La, Kon Tum rừng 
đã bị khai thác kiệt. Nguy cơ bị đe doạ tuyệt chủng của loài có thể xảy ra nếu môi trường 
sống ở những nơi khác tiếp tục bị xâm hại. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lào Cai (Sa Pa), Sơn La, Kon Tum (Kon Plông: Măng Cành), Lâm Đồng (Lang 
Bian, Di Linh). 
- Thế giới: Trung Quốc, Mianma, Thái Lan, Lào, Malaixia, Inđônêxia. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2: 159; DLTN: 117; TCSH, 16(4, CĐ): 47. 
 
207. Tên khoa học: Helixanthera annamica Dans. 1938.  
Tên Việt Nam: Chùm gửi trung bộ, Chùm gởi nam, Chùm gửi trung việt. 
Họ Loranthaceae __ Tầm gửi 
Phân hạng: VU A1c 
Cơ sở phân hạng: Loài cây bụi nhỏ, sống bán ký sinh trên cành các cây thân gỗ trong rừng 
nguyên sinh. Có lẽ là loài đặc hữu của Việt Nam, mới thấy ở 3 điểm: Mang Cành (Kon Tum), 
Đắk Đoa (Gia Lai) và Đá Trìa (Đà Lạt, Lâm Đồng), ở cả 3 nơi này rừng đều đã bị khai thác 
khá nhiều. Nguy cơ bị đe doạ tuyệt chủng của loài có thể xảy ra nếu môi trường sống tiếp tục 
bị xâm hại. 
Phân bố: 
- Trong nước: Kon Tum (Kon Plông, Măng Cành), Gia Lai (Đắk Đoa), Lâm Đồng (Đá Trìa). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2: 159; DLTN: 117; SĐVN: 150; TCSH, 16(4, CĐ): 47. 
 
208. Tên khoa học: Macrosolen annamicus Dans. 1938.  
Tên Việt Nam: Đại cán việt. 
Họ Loranthaceae __ Tầm gửi 
Phân hạng: EN B1+2b,c 
Cơ sở phân hạng: Loài cây bụi nhỏ, sống bán ký sinh trên cành các cây thân gỗ trong rừng 
thứ sinh. Có lẽ là loài đặc hữu của Việt Nam, mới chỉ thấy ở Hòn Vọng Phu (Khánh Hoà) và 
Braian (Di Linh, Lâm Đồng), nơi có rừng đã bị khai thác khá nặng nề. Nguy cơ bị đe doạ 
tuyệt chủng của loài rất có thể xảy ra nếu môi trường sống tiếp tục bị xâm hại. 
Phân bố: 
- Trong nước: Khánh Hoà (Vọng Phu), Lâm Đồng (Braian). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2: 157; DLTN: 118; SĐVN: 178; TCSH, 16(4, CĐ): 47. 
 
209. Tên khoa học: Taxillus gracilifolius (Schult. f.) Ban, [1984] 1994.  
Synonym: Loranthus gracilifolius Roxb. ex Schult. f. 1829; Scurrula gracilifolia (Schult. f.) 
Dans. 1936; Scurrula parasitica var. graciliflora (DC.) H. S. Kiu in C. Y. Wu, 1984; 
Loranthus chinensis auct. (FGI, 5: 193), non DC. (1830). 
Tên Việt Nam: Mộc vệ rủ, Mộc vệ lá mảnh, Tang ký sinh, Tầm gửi lá nhỏ. 
Họ Loranthaceae __ Tầm gửi 
Phân hạng: VU A1c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài cây bụi nhỏ, thường sống bán ký sinh trên cành cây Dâu hoặc các cây 
thân gỗ trong rừng. Có khu phân bố chia cắt. ở nhiều điểm cư trú như Yên Thế (Bắc Giang), 
Phú Hộ, La Phù (Phú Thọ), Cà Ná (Ninh Thuận) rừng đã bị chặt phá nghiêm trọng. Loài cũng 
thường xuyên bị khai thác để lấy nguyên liệu làm thuốc. 
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Phân bố: 
- Trong nước: Lào Cai (Sa Pa), Bắc Giang (Yên Thế), Phú Thọ (Phú Hộ), Hà Tây (Ba Vì), 
Lâm Đồng (Đà Lạt), Ninh Thuận (Cà Ná). 
- Thế giới: ấn Độ, Xri Lanca, Trung Quốc, Mianma, Campuchia. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2: 164; DLTN: 118; FGI, 5: 193; TCSH, 16(4, CĐ): 50; TĐCT: 1101. 

 
 

46. Magnoliaceae __ Họ Mộc lan 
 

210. Tên khoa học: Alcimandra cathcartii (Hook.f. & Thoms.) Dandy, 1927.   
Synonym: Michelia cathcartii Hook. f. & Thoms. 1855; Sampacca cathcartii (Hook. f. & 
Thoms.) Kuntze, 1891; Magnolia cathcartii (Hook. f. & Thoms.) Noot. 1985. 
Tên Việt Nam: Kiêu hùng, Giổi núi cao. 
Họ Magnoliaceae __ Mộc lan 
Phân hạng: CR B1+2b,e 
Cơ sở phân hạng: Loài cây gỗ nhỏ, mọc rải rác trong rừng thưa, rừng thứ sinh, ở độ cao 1600-
2000 m. Có nơi cư trú rất hẹp; ở Việt Nam mới chỉ gặp ở dãy Phăng Si Păng (Lào Cai) với số 
lượng cá thể rất ít. Nguy cơ bị đe doạ tuyệt chủng khó tránh khỏi nếu môi trường sống bị phá 
huỷ hoặc bản thân cây bị khai thác. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lào Cai (Sa Pa). 
- Thế giới: ấn Độ, Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 286; TCSH, 17(4, CĐ): 1. 
 
211. Tên khoa học: Liriodendron chinense (Hemsl.) Sarg. 1903.  
Synonym: Liriodendron tulipiferum var. chinense Hemsl. 1886; Liriodendron tulipiferum var. 
sinense Diels, 1900. 
Tên Việt Nam: áo cộc, Tulip cây. 
Họ Magnoliaceae __ Mộc lan 
Phân hạng: VU A1c,d, B1+2b,e 
Cơ sở phân hạng: Loài cây gỗ lớn, mọc rải rác trong rừng rậm nhiệt đới thường xanh mưa 
mùa ẩm, ở độ cao 1500-1900m. ở Việt Nam mới chỉ gặp tại 2 điểm Mông Xến (Sa Pa, Lào 
Cai) và Tủa Chùa (Bắc Yên, Sơn La) với số lượng cá thể rất ít. Rừng ở cả 2 điểm trên đều đã 
bị chặt phá nhiều. Bản thân loài cũng bị khai thác lấy gỗ dùng trong xây dựng, đóng đồ gia dụng. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lào Cai (Sa Pa), Điện Biên (Tủa Chùa), Sơn La (Bắc Yên). 
- Thế giới: Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 297; SĐVN: 172; SFGI, 1: 42; TCSH, 17(4, CĐ): 1; WLTT: 321. 
 
212. Tên khoa học: Magnolia annamensis Dandy, 1930.  
Tên Việt Nam: Ngọc lan trung bộ. 
Họ Magnoliaceae __ Mộc lan 
Phân hạng: EN B1+2b,c,e 
Cơ sở phân hạng: Loài cây gỗ trung bình đến to, mọc rải rác trong rừng, ở độ cao 700-1300 m. 
Mới chỉ thấy ở 1 điểm Hòn Bà (Khánh Hoà), nơi mà hiện nay rừng đã bị chặt phá nghiêm 
trọng. Cây cho gỗ dùng để đóng đồ gia dụng. 
Phân bố: 
- Trong nước: Mới thấy ở Khánh Hoà. 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 286; SFGI, 1: 38; TCSH, 17(4, CĐ): 1. 
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213. Tên khoa học: Manglietia dandyi (Gagnep.) Dandy, 1974  
Synonym: Manglietia moto Dandy, 1928; Magnolia dandy Gagnep. 1939. 
Tên Việt Nam: Vàng tâm, Dạ hợp dandy. 
Họ Magnoliaceae __ Mộc lan 
Phân hạng: VU A1c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài cây gỗ trung bình đến to, mọc rải rác trong rừng nguyên sinh. Nơi cư 
trú ở nhiều điểm như Sông Mã, Mộc Châu (Sơn La), Đầm Hà (Quảng Ninh), Quỳ Châu (Nghệ 
An), Ba Rền (Quảng Bình) rừng đã bị chặt phá nghiêm trọng. Cây cho gỗ quý, có mùi thơm, 
không bị mối mọt, đã bị khai thác nhiều để dùng trong xây dựng nhà cửa, đóng đồ gia dụng, 
làm đồ mỹ nghệ. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lào Cai, Sơn La, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Quảng Ninh (Đầm Hà), 
Thanh Hoá, Nghệ An (Quỳ Châu), Quảng Bình (Ba Rền). 
- Thế giới: Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: CCTT, 2: 308; CCVN, 1: 284; CGKT: 486; SĐVN: 185; TCSH, 17(4, CĐ): 3; 
T§CT: 525. 
 
214. Tên khoa học: Michelia balansae (DC.) Dandy, 1927.  
Synonym: Magnolia balansae DC. 1904; Michelia baviensis Fin. & Gagnep. 1906. 
Tên Việt Nam: Giổi lông, Giổi ăn hạt, Giổi ba vì, Giổi bà, Giổi balansa. 
Họ Magnoliaceae __ Mộc lan 
Phân hạng: VU A1c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài cây gỗ nhỏ đến trung bình, chịu bóng, mọc rải rác trong rừng ẩm nơi đất 
giầu dinh dưỡng. ở nhiều điểm cư trú như Đồng Tâm (Yên Bái), Chân Mộng (Phú Thọ), Yên 
Cát (Thanh Hoá) rừng đã bị tàn phá nghiêm trọng. Cây cho gỗ tốt, có mùi thơm, ít bị mối mọt, 
bị khai thác khắp nơi để lấy gỗ dùng trong xây dựng nhà cửa, đóng đồ, làm hàng mỹ nghệ. 
Phân bố: 
- Trong nước: Yên Bái (Đồng Tâm), Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ (Chân Mộng, Xuân 
Sơn), Vĩnh Phúc, Hà Tây (Ba Vì), Thanh Hoá (Yên Cát), Nghệ An, Quảng Bình. 
- Thế giới: Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: CCTT, 2: 311; CCVN, 1: 291; CGKT: 489; FGI, 1: 38; SFGI, 1: 46; TCSH, 
17(4, C§): 3; VFT: 484. 
 
215. Tên khoa học: Pachylarnax praecalva Dandy, 1927.  
Tên Việt Nam: Mỡ vạng, Sói gỗ. 
Họ Magnoliaceae __ Mộc lan 
Phân hạng: VU A1a,c,d, B1+2b,c,e 
Cơ sở phân hạng: Loài cây gỗ lớn, mọc rải rác trong rừng thường xanh cây lá rộng. Loài duy 
nhất ở Việt Nam thuộc chi ít (2) loài Pachylarnax. Nguồn gen độc đáo trong họ Magnoliaceae: 
bộ nhụy gồm những lá noãn dính nhau thành một khối hình trứng và chỉ khi quả chín mới 
tách ra thành các mảnh (ở phần lớn các chi khác các lá noãn rời nhau và xếp xoắn, quả có 
dạng nón thông). Có nơi cư trú hẹp (mới thấy ở 3 điểm: Bạch Mã, Bà Nà và Kon Hà Nừng), 
trong đó ở điểm Kon Hà Nừng rừng đã bị chặt phá nghiêm trọng. Loài cho gỗ tốt, bị khai thác 
dùng trong xây dựng, đóng thuyền, đóng đồ gia dụng. 
Phân bố: 
- Trong nước: Thừa Thiên-Huế (Phú Lộc), Đà Nẵng (Bà Nà), Gia Lai (Kon Hà Nừng). 
- Thế giới: Campuchia, Malaixia. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 286; SĐVN: 202; SFGI, 1: 43; TCSH, 17(4, CĐ): 5; VFT: 489. 
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216. Tên khoa học: Paramichelia baillonii (Pierre) S. Y. Hu, 1940.  
Synonym: Magnolia baillonii Pierre, 1879; Talauma phellocarpa King, 1891; Michelia 
baillonii (Pierre) Fin. & Gagnep. 1906; Michelia phellocarpa (King) Fin. & Ganep. 1906; 
Aromadendron baillonii (Pierre) Craib, 1925. 
Tên Việt Nam: Giổi xương, Đạm cúc, Giổi găng, Kui đui. 
Họ Magnoliaceae __ Mộc lan 
Phân hạng: VU A1a,c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài cây gỗ lớn, mọc rải rác trong rừng thưa. Có khu phân bố chia cắt. ở 
nhiều điểm cư trú như Sơn La (Thuận Châu, Mộc Châu), Yên Bái, Quảng Bình, Quảng Trị 
(Lang-vieng-ap), Thừa Thiên-Huế (Lao Bảo) rừng đã bị chặt phá nặng nề. Tuy gặp ở nhiều 
nơi, nhưng số lượng cá thể trưởng thành tương đối ít. Thêm nữa, cây cho gỗ quý, có vân đẹp, 
không bị mối mọt, nên đã bị khai thác nhiều để dùng trong xây dựng, đóng đồ, xẻ ván. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lai Châu (Bình Lư), Sơn La (Thuận Châu, Sông Mã, Mộc Châu), Lào Cai (Sa 
Pa), Yên Bái, Quảng Bình, Quảng Trị (Lao Bảo), Thừa Thiên-Huế, Kon Tum (Ngọc Linh), 
Gia Lai (Chư Pah), Đắk Lắk, Lâm Đồng (Di Linh). 
- Thế giới: ấn Độ, Trung Quốc, Mianma, Thái Lan, Lào, Campuchia. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 296; CGKT: 494; FGI, 1: 39; SFGI, 1: 50; TCSH, 17(4, CĐ): 5; VFT: 490. 
 
217. Tên khoa học: Paramichelia braianensis (Gagnep.) Dandy in S.Nilsson, 1974.  
Synonym: Michelia braianensis Gagnep. [1938] 1939. 
Tên Việt Nam: Giổi nhung, Giổi lông hung, Sứ braian. 
Họ Magnoliaceae __ Mộc lan 
Phân hạng: EN A1a,c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài cây gỗ lớn, mọc rải rác trong rừng nguyên sinh cây lá rộng hoặc rừng 
hỗn giao với cây lá kim. Có lẽ là loài đặc hữu Tây Nguyên Việt Nam; mới chỉ gặp ở 3 điểm 
Kon Hà Nừng (Gia Lai), Đạo Nghĩa (Đắk Lắk) và Braian (Lâm Đồng), là những nơi rừng đều 
đã bị chặt phá nhiều. Bản thân loài vì gỗ tốt, kết cấu mịn, không bị mối mọt nên bị khai thác 
lấy gỗ dùng trong xây dựng, đóng đồ, làm gỗ dán. 
Phân bố: 
- Trong nước: Gia Lai (Kon Hà Nừng), Đắk Lắk (Đại Nghĩa), Lâm Đồng (Braian). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 291; CGKT: 490; SFGI, 1: 64; TCSH, 17(4, CĐ): 5; VFT: 485. 
 
218. Tên khoa học: Tsoongiodendron odorum Chun, 1963.  
Tên Việt Nam: Giổi lụa, Giổi thơm, Hoa thơm. 
Họ Magnoliaceae __ Mộc lan 
Phân hạng: VU A1c,d+2c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài cây gỗ lớn, mọc rải rác trong rừng. ở nhiều điểm cư trú như Chiềng 
Lang, Chiềng Ken, Vũ Lễ, Bù Kẹp, Kẻ Kan, ... rừng đã bị chặt phá nghiêm trọng. Bản thân 
loài lại cho gỗ tốt, nên cũng bị khai thác lấy gỗ dùng trong xây dựng, đóng đồ gia dụng. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lào Cai (Chiềng Lang), Yên Bái (Chiềng Ken), Sơn La (Xuân Nha), Lạng Sơn 
(Bắc Sơn: Vũ Lễ), Quảng Ninh, Hà Nam, Ninh Bình, Nghệ An (Bù Kẹp, Quỳ Châu: Kẻ Kan; 
Quỳ Hợp), Hà Tĩnh. 
- Thế giới: Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: CCTT, 2: 314; CCVN, 1: 297; CGKT: 496; SĐVN: 290; TCSH, 17(4, CĐ): 6; 
VFT: 496. 
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47. Meliaceae __ Họ Xoan 

219. Tên khoa học: Aglaia cucullata (Roxb.) Pell. 1911.  
Synonym: Amoora cuculla Roxb. 1819(1820?). 
Tên Việt Nam: Gội mũm, Dái ngựa nước, Ngâu mũm. 
Họ Meliaceae __ Xoan 
Phân hạng: VU A1c,d+2d 
Cơ sở phân hạng: Loài có nguy cơ bị tiêu diệt do khai thác và nơi cư trú thu hẹp ít nhất 20% 
trong vòng 5-10 năm tới. 
Phân bố: 
- Trong nước: Dựa rạch có thuỷ triều các tỉnh vùng Đông Nam Bộ. 
- Thế giới: ấn Độ, Bănglađet, Thái Lan, Malaixia, Xingapo, Inđônêxia, Brunei, Philippin. 
Tài liệu dẫn: CCNVN, 1: 636; CCVN, 2: 499; SFGI: 717; WLTT: 41. 
 
220. Tên khoa học: Aglaia spectabilis (Miq.) Jain & Bennet. 1987.  
Synonym: Amoora spectabilis Miq. 1868; Amoora gigantea Pierre in Laness. 1886; Aglaia 
gigantea (Pierre) Pell. 1911. 
Tên Việt Nam: Gội nếp, Gội báng súng, Gội đỏ, Gội núi, Gội tía. 
Họ Meliaceae __ Xoan 
Phân hạng: VU A1a,c,d+2d 
Cơ sở phân hạng: Loài cây gỗ lớn, bị khai thác nhiều, diện tích rừng giảm sút, mức độ giảm 
sút hiện tại và trong tương lai không ít hơn 20%, loài sẽ nguy cấp. Tuy nhiên, loài sẽ được bảo 
tồn ở các Vườn quốc gia Ba Vì và Cúc Phương. 
Phân bố: 
- Trong nước: Sơn La (Mộc Châu), Yên Bái, Tuyên Quang (Na Hang), Vĩnh Phúc, Hà Tây (Ba 
Vì), Ninh Bình (Cúc Phương), Thanh Hoá, Nghệ An (Quỳ Châu), Quảng Trị, Kon Tum, 
Khánh Hoà, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Kiên Giang. 
- Thế giới: ấn Độ, Trung Quốc, Mianma, Thái Lan, Lào, Campuchia, Malaixia, Philippin, 
In®«nªxia, 
Tài liệu dẫn: CCI: 150; CCTT, 2: 354; CCVN, 2: 496; DLCP: 89; TCSH, 15(4): 6; VFT: 496. 
 
221. Tên khoa học: Chukrasia tabularis A. Juss. 1830.  
Tên Việt Nam: Lát hoa, (cây) Lát, Lát chun, Lát da đồng. 
Họ Meliaceae __ Xoan 
Phân hạng: VU A1a,c,d+2d 
Cơ sở phân hạng: Loài bị khai thác nhiều, diện tích rừng bị thu hẹp, suy giảm ít nhất 20% 
theo quan sát và trong tương lai trong vòng 10 năm tới. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lai Châu (Mường Nhé), Sơn La, Hà Giang, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Phú Thọ, 
Vĩnh Phúc, Hoà Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Tây Nguyên. 
- Thế giới: ấn Độ, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Malaixia. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2: 483, ICS, 571; SĐVN: 89; TĐCT: 662; VFT: 507. 
 
222. Tên khoa học: Dysoxylum carolinae Mabb. 1994.  
Tên Việt Nam: Huỳnh đàn lá đối, Hoàng đàn. 
Họ Meliaceae __ Xoan 
Phân hạng: EN A1c,d,B1+2a,b 
Cơ sở phân hạng: Gỗ quý, phân bố hẹp. Bị khai thác nhiều, trở nên hiếm, nơi cư trú bị tàn 
phá. Có nguy cơ tuyệt chủng.  
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Phân bố: 
- Trong nước: Gia Lai. 
- Thế giới: Malaixia, Indônêxia. 
Tài liệu dẫn: BLUM, 38: 305; FM, 12(1): 131; TCLN, 11: 20. 
 
223. Tên khoa học: Dysoxylum cauliflorum Hiern, 1875.  
Tên Việt Nam: Đinh hương, Huỳnh đàn. 
Họ Meliaceae __ Xoan 
Phân bố: VU A1a,c,d+2d 
Cơ sở phân hạng: Loài sẽ nguy cấp do khai thác gỗ và diện tích rừng bị giảm sút ít nhất là trên 
20% hiện nay và sau 5-10 năm tới. Tuy nhiên, loài sẽ được bảo tồn ở Vườn quốc gia Cúc Phương. 
Phân bố: 
- Trong nước: Ninh Bình (Cúc Phương), Nghệ An (Quỳ Châu), Hà Tĩnh (Hương Sơn), Kon 
Tum, Gia Lai, Lâm Đồng. 
- Thế giới: ấn Độ, Trung Quốc, Campuchia, Malaixia. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2: 490; VFT: 512; TĐCT: 594. 
 
224. Tên khoa học: Dysoxylum loureiri (Pierre) Pierre, 1896.  
Synonym: Santalum album Lour. 1790, non L. (1753); Epicharis loureiri Pierre, 1881. 
Tên Việt Nam: Huỳnh đường, Huỳnh đàn, Xé da voi. 
Họ Meliaceae __ Xoan 
Phân hạng: VU A1a,c,d+2d 
Cơ sở phân hạng: Loài có nguy cơ bị tuyệt chủng do khai thác và phá rừng, mức độ giảm sút 
trên 20%.  
Phân bố: 
- Trong nước: Ninh Bình (Cúc Phương), Nghệ An (Quỳ Châu), Hà Tĩnh (Hương Khê), Kon 
Tum, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh. 
- Thế giới: Campuchia. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2: 491; TĐCT: 594; VFT: 515. 
 

 
48. Menispermaceae __ Họ Tiết dê 

 
225. Tên khoa học: Coscinium fenestratum (Gaertn.) Colebr. 1822.  
Synonym: Menispermum fenestratum Gaertn. 1788; Coscinium usitatum Pierre, 1885. 
Tên Việt Nam: Vàng đắng, Dây khai, Kơ trương, Loong tơ rơn, Rợ mỏ vàng; Tơ rong, Vang đằng. 
Họ Menispermaceae __ Tiết dê 
Phân hạng: VU A1a,c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài tuy có khu phân bố tương đối rộng, nhưng do bị khai thác quá mức và 
không có kế hoạch (nhất là ở các tỉnh Tây Nguyên) để làm thuốc và chiết berberin, nên có 
nguy cơ bị cạn kiệt và rất dễ lâm vào tình trạng tuyệt chủng. 
Phân bố: 
- Trong nước: Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai (Chư 
Pah, Kon Hà Nừng), Đắk Lắk, Lâm Đồng (Lộc Tân), Bình Định, Khánh Hoà, Tây Ninh, Bình 
Phước, Bình Dương, Đồng Nai. 
- Thế giới: ấn Độ, Xri Lanca, Thái Lan, Campuchia, Malaixia, Inđônêxia. 
Tài liệu dẫn: CCI: 154; CCVN, 1: 411; FGI, 1: 137; SĐVN: 103; SFGI, 1: 127; TCSH, 16(4, 
C§): 62; T§CT: 1314. 
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226. Tên khoa học: Fibraurea recisa Pierre, 1885.  
Tên Việt Nam: Hoàng đằng, Dây nam hoàng, Hoàng liên nam, Nam hoàng, Vàng giang. 
Họ Menispermaceae __ Tiết dê 
Phân hạng: VU A1b,c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài tuy có khu phân bố không hẹp, nhưng nơi cư trú ở nhiều điểm rừng đã 
bị chặt phá nghiêm trọng. Cây cũng bị khai thác lấy nguyên liệu làm thuốc. 
Phân bố: 
- Trong nước: Thừa Thiên-Huế (Hồi Mít), Đà Nẵng (Liên Chiểu), Quảng Nam (Đại Lộc, Trà 
My), Phú Yên (Sông Cầu), Khánh Hoà (Nha Trang), Kon Tum (Đắk Glei, Sa Thày), Lâm 
Đồng (Đan Kia, Bảo Lộc). 
- Thế giới: Lào, Campuchia. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 408; SĐVN: 139. 
 
227. Tên khoa học: Stephania brachyandra Diels, 1910.  
Tên Việt Nam: Bình vôi nhị ngắn, Bình vôi, Bình vôi núi cao. 
Họ Menispermaceae __ Tiết dê 
Phân hạng: EN A1d, B1+2e 
Cơ sở phân hạng: Ước tính diện tích nơi cư trú không quá 500 km2. Đã bị khai thác ồ ạt làm 
giảm ít nhất 50% hoặc hơn, quần thể tự nhiên. Số điểm phân bố không quá 5, nơi sống bị xâm 
hại (Sa Pa). 
Phân bố: 
- Trong nước: Lai Châu (Phong Thổ), Lào Cai (Sa Pa), Sơn La (Phù Yên). 
- Thế giới: Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: SĐVN: 258; TCDL, 6(4): 98. 
 
228. Tên khoa học: Stephania cepharantha Hayata, 1913.  
Synonym: Stephania tetrandra S. Moore var. glabra Maxim. 1833; Stephania disciflora 
Hand.-Mazz, 1931. 

Tên Việt Nam: Bình vôi hoa đầu. 
Họ Menispermaceae __ Tiết dê 
Phân hạng: EN A1a,b,c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài có khu phân bố chia cắt, sống ở vùng núi đá vôi, nơi cư trú bị xâm hại 
do nạn chặt phá rừng; điểm phân bố ở Quảng Ninh đang bị tàn phá (khai thác đá). Cây bị đào 
rễ để làm thuốc. 
Phân bố: 
- Trong nước: Quảng Ninh (Cẩm Phả), Hoà Bình (Kỳ Sơn). 
- Thế giới: Trung Quốc, Đài Loan. 
Tài liệu dẫn: SĐVN: 260; TCDL, 6(4): 99. 
 
229. Tên khoa học: Stephania dielssiana C. Y. Wu, 1940.  
Tên Việt Nam: Củ dòm, Cà tòm (Tày), Bình vôi nhựa tím. 
Họ Menispermaceae __ Tiết dê 
Phân hạng: VU B1+2b,c 
Cơ sở phân hạng: Ước tính diện tích nơi cư trú không quá 2000km2 và tổng diện tích khu 
phân bố không quá 20.000 km2. Môi trường sống bị xâm hại do nạn phá rừng. Thuộc loại kích 
thước quần thể nhỏ, nhưng rất phân tán, có thể bị rủi ro (số điểm phân bố dưới 10). 
Phân bố: 
- Trong nước: Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang (Na Hang, Chiêm Hoá), Bắc Kạn, Thái Nguyên 
(Đại Từ), Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Tây (Ba Vì), Quảng Ninh, Quảng Nam (Trà My). 
- Thế giới: Trung Quốc. 
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Tài liệu dẫn: SĐVN: 262; TCDL, 6(4): 99; TĐCT: 326. 
 
230. Tên khoa học: Tinospora sagittata (Oliv.) Gagnep. 1908.  
Synonym: Limacia sagittata Oliv. 1888; Tinospora capillipes Gagnep. 1908. 
Tên Việt Nam: Củ gió, Địa đởm, Sơn từ cô. 
Họ Menispermaceae __ Tiết dê 
Phân hạng: VU A1c,d 
Cơ sở phân hạng: Sẽ nguy cấp do bị khai thác cạn kiệt để làm thuốc, khu cư trú bị thu hẹp do 
phá rừng. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lào Cai, Yên Bái, Lạng Sơn, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Tây (Ba Vì). 
- Thế giới: Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 408; CTVN: 405; FGI, 1: 133; ICS, 5: 779; TCSH, 17(4, CĐ): 67. 

 

49. Myrsinaceae __ Họ Đơn nem 

231. Tên khoa học: Ardisia brevicaulis Diels, 1900.   
Tên Việt Nam: Cơm nguội thân ngắn, Huyết tán, Lá khôi thân ngắn. 
Họ Myrsinaceae __ Đơn nem 
Phân hạng: VU A1a,c,d 
Cơ sở phân hạng: Nơi cư trú bị xâm hại và thu hẹp; loài bị thu hái và làm thuốc (theo kinh 
nghiệm dân gian). 
Phân bố: 
- Trong nước: Kon Tum, Lâm Đồng (Lạc Dương: Suối Vàng). 
- Thế giới: Trung Quốc, Đài Loan. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 896; SĐVN: 50; TVCVN, 4: 81. 

 
232. Tên khoa học: Ardisia silvestris Pitard, 1830.  
Tên Việt Nam: Lá khôi, Cơm nguội rừng, Độc lực, Đơn tướng quân, Khôi tía. 
Họ Myrsinaceae __ Đơn nem 
Phân hạng: VU A1a,c,d+2d. 
Cơ sở phân hạng: Mọc rải rác trong rừng. Là cây thuốc quý. Tuy có khu phân bố rộng, nhưng 
số lượng cá thể ít do tái sinh hạt kém, lại bị khai thác với số lượng lớn nên mất nguồn hạt để 
tái sinh. Mặt khác những nơi có cây con tái sinh rừng lại bị chặt phá nên loài bị phá hoại 
nghiêm trọng và không còn môi trường sống. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lào Cai (Sa Pa), Lạng Sơn (Hữu Lũng), Quảng Ninh, Vĩnh Phúc (Tam Đảo). 
Hà Tây (Ba Vì), Ninh Bình (Cúc Phương), Thanh Hoá (Lang Chánh, Ngọc Lạc, Thạch 
Thành), Nghệ An (Quỳ Châu), Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế (Phú Lộc), Đà Nẵng. 
- Thế giới: Trung Quốc (Hải Nam, Quảng Tây).  
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 895; FGI, 3: 816; SĐVN: 53; TVCVN, 4: 167. 
 
233. Tên khoa học: Embelia parviflora Wall. ex A. DC. 1834.  
Synonym: Embelia myrtifolia Hemsl. & Mez, 1901; Embelia pulchella Mez, 1902. 
Tên Việt Nam: Thiên lý hương, Cẩm xà lặc, Chua ngút hoa thưa, Rè đẹp, Sâm, Xà là pẹt. 
Họ Myrsinaceae __ Đơn nem 
Phân hạng: VU A1a,c,d+2d 
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Cơ sở phân hạng: Phân bố rải rác ở vùng núi đá vôi. Ước tính mức độ khai thác giảm 20%; 
khu phân bố bị thu hẹp và suy giảm quần thể do nạn phá rừng và khai thác (chặt cả dây để 
làm thuốc) sử dụng ở địa phương. 
Phân bố: 
- Trong nước: Cao Bằng, Lạng Sơn (Văn Lãng: Khau Khó), Vĩnh Phúc (Tam Đảo), Hoà Bình 
(Đà Bắc), Ninh Bình, Nghệ An (Quỳ Châu), Kon Tum (Ngọc Linh), Gia Lai (Mang Yang), 
Lâm Đồng. 
- Thế giới: ấn Độ, Trung Quốc, Mianma, Thái Lan, Malaixia, Inđônêxia. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 863; TCDL, 6(4): 99; TVCVN, 4: 199. 
 
234. Tên khoa học: Myrsine semiserrata Wall. 1824.  
Tên Việt Nam: Thiết tồn, Diệp xỉ thiết tồn, Xay răng nhọn. 
Họ Myrsinaceae __ Đơn nem 
Phân hạng: VU A1a,c 
Cơ sở phân hạng: Loài mọc ở vùng núi đá vôi, sẽ nguy cấp, suy giảm quần thể 20% trong 
hiện tại và trong tương lai 10 năm tới. 
Phân bố: 
- Trong nước: Hà Giang (Đồng Văn: Phó Bảng), Lạng Sơn (Lũng Cẩm). 

- Thế giới: ấn Độ, Nêpan, Trung Quốc, Mianma, Thái Lan.  
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 860; SĐVN: 198; TVCVN, 4: 210. 
 
235. Tên khoa học: Myrsine verruculosa (C.Y. Wu ex C. Chen) Pipoly & C. Chen, 1995.   
Synonym: Rapanea verruculosa C.Y. Wu & C. Chen. 1977. 
Tên Việt Nam: Xay nhiều mụn. 
Họ Myrsinaceae __ Đơn nem 
Phân hạng: VU A1a,c, B1+2b,c 
Cơ sở phân hạng: Suy giảm quần thể 20%, khu phân bố < 2000 km2, nơi cư trú < 200 km2; 
nơi cư trú và khu phân bố bị xâm hại do nạn phá rừng. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lào Cai (Phan Si Păng). 
- Thế giới: Trung Quốc (Vân Nam). 
Tài liệu dẫn: TCSH, 16(4, CĐ): 75; TVCVN, 4: 221. 

 
50. Myrtaceae __ Họ Sim 

 
236. Tên khoa học: Acmena acuminatissima (Blume) Merr. & Perry, 1938.  
Synonym: Myrtus acuminatissima Blume, 1826; Eugenia acuminatissima (Blume) Kurz, 1875. 
Tên Việt Nam: Thoa. 
Họ Myrtaceae __ Sim 
Phân hạng: VU B1+2b,e 
Cơ sở phân hạng: Loài hiếm, mọc rải rác trong rừng; gỗ tốt, bị khai thác dùng trong xây 
dựng, đóng tầu thuyền, làm cầu, tà vẹt. Nơi cư trú bị xâm hại do nạn đốt rừng làm nương rẫy. 
Phân bố: 
- Trong nước: Kon Tum, Đắk Nông (Đắk Mil). 

- Thế giới: ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Malaixia, Philippin, Inđônêxia. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2: 43; SĐVN: 31. 
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237. Tên khoa học: Osbornia octodonta F. Muell.  
Tên Việt Nam: Bát nha. 
Họ Myrtaceae – Sim 
Phân hạng: VU A1c 
Cơ sở phân hạng: Mọc trong rừng. Nguồn gen hiếm và độc đáo. Đại diện duy nhất của chi 
Osbornia phân bố ở vùng nhiệt đới Đông Nam á. Loài có khu phân bố hẹp, mới phát hiện ở 2 
điểm tại tỉnh Khánh Hoà, là cây bụi mọc hoang dại ngoài vùng bảo vệ, dễ bị chặt phá làm củi. 
Phân bố: 
- Trong nước: Khánh Hoà (Cam Ranh, Hòn Tre). 
- Thế giới: Inđônêxia, châu Đại Dương. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2: 64; SĐVN: 200; TCSH, 16 (4, CĐ): 110. 
 

51. Nepenthaceae __ Họ Nắp ấm 

238. Tên khoa học: Nepenthes annamensis Macfarl. 1908.  
Synonym: Nepenthes geoffrayi Lecomte, 1909. 
Tên Việt Nam: Nắp ấm trung bộ, Bình nước, Bình nước trung bộ, Nắp ấm, Trư lung. 
Họ Nepenthaceae __ Nắp ấm 
Phân hạng: EN B1+2a. 
Cơ sở phân hạng: Cỏ leo, mọc nơi đất lầy, rừng thưa, đất chua. Khu phân bố bị thu hẹp dần, 
nơi cư trú thường bị xâm hại do tác động khai phá đất của con người. 
Phân bố: 
- Trong nước: Quảng Trị (Vĩnh Linh), Đà Nẵng, Lâm Đồng (Đà Lạt, Bảo Lộc). 
- Thế giới: Campuchia. 
Tài liệu dẫn: CC: 195; CCNVN, 1: 536; CCVN, 1: 673; DLTN: 136; DLVN, 2: 867; FGI, 5: 
50; S§VN: 199. 

 
52. Ochnaceae __ Họ Hoàng mai 

 
239. Tên khoa học: Indosinia involucrata (Gagnep.) J. E. Vidal, 1965.  
Synonym: Distephania involucrata Gagnep. 1948 
Tên Việt Nam: Đông dương 
Họ Ochnaceae __ Hoàng mai 
Phân hạng: CR B1+2e. 
Cơ sở phân hạng: Mọc rải rác trong rừng, trảng cây bụi. Loài đặc hữu và nguồn gen hiếm của 
Việt Nam. Loài duy nhất của chi Indosinia gặp ở Việt Nam. Chỉ có ở 1 điểm duy nhất. Rất dễ 
bị tuyệt chủng nếu rừng bị phá hoại. 
Phân bố: 
- Trong nước: Mới thấy ở Khánh Hoà (Ninh Hoà: Vọng Phu). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: CCNVN, 1: 291; CCVN, 1: 511; FCLV, 14: 15; SĐVN: 162. 
 

53. Opiliaceae __ Họ Sơn cam 

240. Tên khoa học: Melientha suavis Pierre, 1888.  
Tên Việt Nam: Rau sắng, Ngót rừng, Phắc van, Rau ngót núi, Rau sắng chùa hương. 
Họ Opiliaceae __ Sơn cam 
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Phân hạng: VU B1+2e. 
Cơ sở phân hạng: Cây gỗ, mọc ở rừng. Nguồn gen độc đáo. Loài có khu phân bố rộng, nhưng 
bị chia cắt. Bị tác động của con người do phá rừng làm nương rẫy, làm nơi cư trú bị xâm hại. 
Số lượng cá thể càng ngày càng giảm. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lào Cai, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, 
Hoà Bình, Hà Tây (Chùa Hương), Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, 
Thừa Thiên-Huế, Kon Tum, Gia Lai, Lâm Đồng, Khánh Hoà, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu. 
- Thế giới: Thái Lan, Lào, Campuchia. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2: 151; CGR, 5: 146; FGI, 1: 802; SĐVN: 189; TĐCT: 964. 
 

54. Orobanchaceae __ Họ Lệ dương 

241. Tên khoa học: Aeginetia indica L. 1753.  
Synonym: Orobanche indica Buch.-Ham. ex Roxb. 1832. 
Tên Việt Nam: Lệ dương, Dã cô, Tai đất ấn. 
Họ Orobanchaceae __ Lệ dương 
Phân hạng: VU B1+2b,c 
Cơ sở phân hạng: Ước đoán diện tích nơi cư trú bị suy giảm trên 20%. Môi trường sống bị tác 
động (do canh tác nương rẫy) nên có thể dẫn đến bị thu hẹp hay dễ bị thay đổi (đã mất điểm 
phân bố ở Sa Pa).  
Phân bố: 
- Trong nước: Lào Cai (Sa Pa, Bát Xát), Hà Giang (Yên Minh), Gia Lai (Kon Ch’ Rò), Kon 
Tum (Chư Mom Ray). 
- Thế giới: ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Campuchia, Malaixia. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 1; TCDL, 6(4): 99; TĐCT: 1087. 
 

55. Platanaceae __ Họ Chò nước 
 
242. Tên khoa học: Platanus kerrii Gagnep. 1939.  
Tên Việt Nam: Chò nước, Ba len, Chò ổi, Mạy phơi, Mạ nang, Pươi nặm, Tiêu huyền. 
Họ Platanaceae __ Chò nước 
Phân hạng: VU B1+2e. 
Cơ sở phân hạng: Cây gỗ to, dùng trong xây dựng. Nguồn gen độc đáo. Mặc dù khu phân bố 
rộng, nhưng bị chia cắt, cây mọc rải rác, lại bị đe doạ do phương thức canh tác và khai thác gỗ 
nên nơi cư trú bị xâm hại, cá thể trưởng thành suy giảm. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lai Châu (Mường Tè, Mường Lay), Lào Cai, Sơn La (Mường La, Sông Mã), 
Yên Bái, Hà Giang, Lạng Sơn (Văn Lãng, Bắc Sơn), Bắc Kạn, Thái Nguyên, Nghệ An (Nghĩa 
Đàn, Thanh Chương), Hà Tĩnh, Quảng Bình. 
- Thế giới: Lào. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2: 649; SĐVN: 217; VFT: 589. 
 

56. Polygonaceae __ Họ Rau răm 
 

243. Tên khoa học: Falloppia multiflora (Thunb.) Haraldson, 1978.  
Synonym: Polygonum multiflorum Thunb. 1784. 
Tên Việt Nam: Hà thủ ô đỏ, Địa khua lình (Thái), Hà thủ «. 
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Họ Polygonaceae __ Rau răm 
Phân hạng: VU A1a,c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài tuy có khu phân bố khá rộng, nhưng sẽ nguy cấp do khai thác ồ ạt lấy 
củ làm thuốc; khu cư trú ở nhiều điểm bị thu hẹp do nạn phá rừng. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Yên Bái, Hà Giang, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ 
An, Hà Tĩnh. 
- Thế giới: Trung Quốc, Nhật Bản. 
Tài liệu dẫn: CCTT, 3: 223; CCVN, 1: 940; CINPJ, 53: 350; CTVN: 825; FGI, 5: 40; FRPS, 
25(1): 102; ICS, 2: 567; S§VN: 136; TCSH, 16(4, C§): 76. 
 
244. Tên khoa học: Polygonum palmatum Dunn. 1912.  
Synonym: Polygonum meeboldii W. W. Smith, 1913. 
Tên Việt Nam: Nghể chân vịt. 
Họ Polygonaceae __ Rau răm 
Phân hạng: EN B1 + 2 b,c. 
Cơ sở phân hạng: Mọc ven rừng, khe suối. Loài có số lượng cá thể rất ít, đồng thời nạn phá 
rừng làm nương rẫy đã gây cho nơi cư trú bị xâm hại. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lào Cai (Sa Pa). 
- Thế giới: ấn Độ, Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 943; FGu, 1: 530; FRPS, 25(1): 55; SĐVN: 219; TCSH, 16 (4CĐ): 78. 

 
 

57. Primulaceae __ Họ Anh thảo 
 
245. Tên khoa học: Lysimachia chenii C. M. Hu, 1985.  
Tên Việt Nam: Trân châu chen, Chác tai, Lý mạch chen. 
Họ Primulaceae __ Anh thảo 
Phân hạng: EN A1a,b,c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu hẹp của Việt Nam. Sự tồn tại của loài này rất mỏng manh, vì 
rừng ở nơi thu mẫu chuẩn (núi Răng Cọp) đã bị tàn phá nghiêm trọng. Cây còn bị khai thác để 
làm thuốc. 
Phân bố: 
- Trong nước: Mới thấy ở Quảng Trị (núi Răng Cọp). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: FCLV, 26: 124; SĐVN: 174. 
 
246. Tên khoa học: Primula chapaensis Gagnep. 1929.  
Synonym: Primula huana W. W. Smith, 1936. 
Tên Việt Nam: Hoa báo xuân sa pa, Anh thảo sa pa. 
Họ Primulaceae __ Anh thảo 
Phân hạng: VU A1a,b,c 
Cơ sở phân hạng: Nguồn gen hiếm và độc đáo. Loài có khu phân bố rất hẹp (ở Việt Nam mới 
thấy ở 1 điểm), số cá thể gặp rất ít, môi trường sống có thể bị xâm hại do nạn phá rừng. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lào Cai (Sa Pa). 
- Thế giới: Trung Quốc (Vân Nam). 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 889; FCLV, 26: 140; SĐVN: 221. 
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 58. Ranunculaceae __ Họ Mao lương 
 

247. Tên khoa học: Coptis chinensis Franch. 1897.  
Tên Việt Nam: Hoàng liên, Hoàng liên bắc, Hoàng liên chân gà, Hoàng liên trung quốc, 
Phàng lình, Xuyên liên. 
Họ Ranunculaceae __ Mao lương 
Phân hạng: CR A1d, B1+2b,c 
Cơ sở phân hạng: Do khai thác bừa bãi bất chấp lệnh cấm nên quần thể đã bị giảm, ước tính 
tới 80% trong vòng những năm vừa qua. Nay đã trở nên cực hiếm. Nơi sống bị xâm hại do nạn 
phá rừng (ở Thái An, Hà Giang), hiện chỉ còn trên đỉnh rừng núi đá vôi Lô Thàng. Dự đoán sẽ 
giảm tiếp 50% quần thể trong thời gian tới nếu không có biện pháp can thiệp hữu hiệu. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lào Cai (Sa Pa), Hà Giang (Quản Bạ). 
- Thế giới: Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 402; SĐVN: 100; TCDL, 6(4): 99; TĐCT: 565. 
 
248. Tên khoa học: Coptis quinquesecta W. T. Wang, 1957.  
Tên Việt Nam: Hoàng liên chân gà, Hoàng liên, Hoàng liên chân chim, Phàng lình. 
Họ Ranunculaceae __ Mao lương 
Phân hạng: CR A1d, B1+2b,c 
Cơ sở phân hạng: Ước tính diện tích có Coptis quinquesecta còn sót lại ở Hoàng Liên Sơn 
không quá 10 km2. Đã bị khai thác tìm kiếm suốt nhiều năm, ước tính quần thể đã bị giảm 
80%, nhiều nơi trước đây có cây để khai thác nay không còn. Những điểm còn sót lại đều là 
cây nhỏ, nếu không có biện pháp bảo vệ hữu hiệu sẽ tiếp tục giảm và có thể bị tuyệt chủng. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lào Cai (Sa Pa). 
- Thế giới: ấn Độ, Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: SĐVN: 101; TCDL, 6(4): 99; TĐCT: 566. 
 
249. Tên khoa học: Thalictrum foliosum DC. 1818.  
Tên Việt Nam: Thổ hoàng liên. 
Họ Ranunculaceae __ Mao lương 
Phân hạng: VU A1c,d, B1+2b,c 
Cơ sở phân hạng: Ước tính quần thể đã bị giảm ít nhất 20% trong 10 năm gần đây do nạn phá 
rừng, mở rộng canh tác nương rẫy (một số điểm phân bố ở Sa Pa nay trở thành nương rẫy). 
Ước tính diện tích nơi cư trú không quá 2000 km2 và tổng diện tích khu phân bố cũng không 
quá 20.000 km2, xu thế còn tiếp tục bị thu hẹp; ngoài ra còn thường xuyên khai thác sử dụng 
Phân bố: 
- Trong nước: Lai Châu (Phong Thổ, Sìn Hồ), Điện Biên (Tủa Chùa), Lào Cai (Sa Pa), Hà 
Giang (Đồng Văn), Vĩnh Phúc. 
- Thế giới: Apganistan, ấn Độ, Nêpan, Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 399; SĐVN: 281; TCDL, 6(4): 99; TĐCT: 1165. 
 
250. Tên khoa học: Thalictrum ichangense Lecoyer ex Oliv. 1885.  
Tên Việt Nam: Thổ hoàng liên lùn, Thổ hoàng liên lá hình thuẫn. 
Họ Ranunculaceae __ Mao lương 
Phân hạng: CR B1+2b,c 
Cơ sở phân hạng: Mới chỉ phát hiện 1 điểm phân bố duy nhất ở khu vực Sa Pa, ước tính diện 
tích nơi cư trú không quá 10 km2. Môi trường sống đã và đang tiếp tục bị uy hiếp và làm thu 
hẹp do khai thác đá (¤ Quý Hồ). Ước tính có thể sẽ bị tiêu diệt 50% trong vòng 10 năm tới, 
nếu không có biện pháp ngăn chặn. 
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Phân bố: 
- Trong nước: Lào Cai (Sa Pa). 
- Thế giới: Trung Quốc, Triều Tiên. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 399; TCDL, 6(4): 99; TĐCT: 1166. 
 

 
59. Rhoipteleaceae __ Họ Đuôi ngựa 

 
251. Tên khoa học: Rhoiptelea chiliantha Diels & Hand.-Mazz. 1932.  
Tên Việt Nam: Đuôi ngựa, Đuôi chó, Roi tê. 
Họ Rhoipteleaceae __ Đuôi ngựa 
Phân hạng: EN B1+2b,c,e 
Cơ sở phân hạng: Nguồn gen rất độc đáo và là loài duy nhất của họ Rhoipteleaceae, đặc hữu 
của vùng Đông á. Loài có khu phân bố hẹp, nơi cư trú không vượt quá 500 km2, rừng ở các 
điểm trên đã bị tàn phá nghiêm trọng. Cây mọc rất rải rác, số cá thể gặp không nhiều, lại bị 
khai thác lấy gỗ. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lai Châu (Tả Phình), Lào Cai (Sa Pa, ¤ Quy Hồ), Yên Bái. 
- Thế giới: Trung Quốc (Vân Nam, Quý Châu, Quảng Tây). 
Tài liệu dẫn: CCTT, 3: 276; CCVN, 2: 757; SĐVN: 240; VFT: 609. 
 

60. Rubiaceae __ Họ Cà phê 
 
252. Tên khoa học: Alleizettella rubra Pitard, 1923.  
Tên Việt Nam: ái lợi, (cây)A lây đỏ. 
Họ Rubiaceae __ Cà phê 
Phân hạng: VU A1a,c 
Cơ sở phân hạng: Có lẽ là loài đặc hữu của Việt Nam. Khu phân bố hẹp, môi trường sống ít 
nhiều bị xâm hại do việc chặt phá rừng. 
Phân bố: 
- Trong nước: Mới thấy ở Lâm Đồng (Lạc Dương: Lang Bian). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 206; SĐVN: 41; WLTT: 50. 
 
253. Tên khoa học: Canthium dicoccum (Gaertn.) Teysm. & Binn. 1866.  
Synonym: Psydrax dicocca Gaertn. 1788; Canthium dicoccum (Gaertn.) Merr. 1928, comb. superfl.  
Tên Việt Nam: Xương cá, Căng hai hột, Găng vàng hai hột. 
Họ Rubiaceae __ Cà phê 
Phân hạng: VU A1c, B1+2c 
Cơ sở phân hạng: Suy giảm quần thể, thu hẹp nơi cư trú, số lượng giảm rõ rệt. 
Phân bố: 
- Trong nước: Đà Nẵng (Sơn Trà), Khánh Hoà (Cam Ranh), Bà Rịa __ Vũng Tàu (Xuyên Mộc). 
- Thế giới: Xri Lanca, Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: CCI: 194; CCVN, 3: 173; FRPS, 71(2): 11; TĐCT: 511; VFT: 626. 
 
254. Tên khoa học: Fagerlindia depauperata (Drake) Tirveng. 1983.  
Synonym: Randia depauperata Drake, 1895; Canthium spinosissima Merr. 1943. 
Tên Việt Nam: Chim trích, ác họ, Găng nghèo. 
Họ Rubiaceae __ Cà phê 
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Phân hạng: VU A1c, B1+2b,c 
Cơ sở phân hạng: Chi và loài đặc hữu của Việt Nam có khu vực hẹp. Loài sống trên núi đá 
vôi, rừng bị phá nên suy giảm quần thể, thu hẹp nơi cư trú và số lượng giảm. 
Phân bố: 
- Trong nước: Hà Tây (Ba Vì), Hoà Bình (Đà Bắc), Thanh Hoá (Bá Thước), Hà Tĩnh (Hương Sơn). 
- Thế giới: Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: CCNVN, 2: 446; CCTT, 3: 347; CCVN, 3: 160; DLTN: 155; FGI, 3: 228; FRPS, 
71(1): 343. 
 
255. Tên khoa học: Hydnophytum formicarum Jack. 1823.  
Synonym: Lasiostoma formicarium (Jack) Spreng. 1825; Hydnophytum montanum Blume, 1826. 
Tên Việt Nam: Kỳ nam, Bí kỳ nam, Kỳ nam kiến, ổ kiến. 
Họ Rubiaceae __ Cà phê 
Phân hạng: EN A1b,d, B1+2b,e 
Cơ sở phân hạng: Người dân tộc thu hái “thân củ” làm thuốc, do đó số lượng giảm liên tục, 
không tái sinh kịp, diện tích bị thu hẹp. 
Phân bố: 
- Trong nước: Kon Tum (Kon Plông), Gia Lai (An Khê), Đắk Lắk, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng 
Tàu (Xuyên Mộc), Kiên Giang (Phú Quốc). 
- Thế giới: ấn Độ, Malaixia, Inđônêxia. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 211; FGI, 3: 406-407; FJa, 2: 345-346; SĐVN: 158; TĐCT: 86-87. 
 
256. Tên khoa học: Leptomischus primuloides Drake, 1895.  
Tên Việt Nam: Bạc cách, Báo xuân giả. 
Họ Rubiaceae __ Cà phê 
Phân hạng: VU A1a,c 
Cơ sở phân hạng: Nguồn gen hiếm, có lẽ là loài đặc hữu của Việt Nam, phân bố hẹp, nơi cư 
trú bị xâm hại do nạn phá rừng. 
Phân bố: 
- Trong nước: Hoà Bình (Đà Bắc: Chợ Bờ, Phương Lâm; Lương Sơn: Lâm Sơn). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 155; SĐVN: 168. 
 
257. Tên khoa học: Morinda officinalis How, 1958.  
Tên Việt Nam: Ba kích, Châu phong xì, Liên châu ba kích, Nhàu thuốc, Ruột gà. 
Họ Rubiaceae __ Cà phê 
Phân hạng: EN A1c,d, B1+2a,b,c 
Cơ sở phân hạng: Thân rễ bị đào bới để làm thuốc và bán nên số lượng giảm liên tục, không 
tái sinh kịp, diện tích nơi cư trú bị thu hẹp do nạn phá rừng làm nương rẫy. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lào Cai, Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, 
Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Tây, Ninh Bình. 
- Thế giới: Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 265; SĐVN: 194. 
 
258. Tên khoa học: Myrmecodia tuberosa Jack, 1823.  
Synonym: Myrmecodia armata DC. 1830. 
Tên Việt Nam: ổ kiến gai, Kỳ nam gai, Kỳ nam kiến, ổ kiến. 
Họ Rubiaceae __ Cà phê 
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Phân hạng: VU A1a,c,d 
Cơ sở phân hạng: Con người khai phá làm mất rừng, thu hẹp nơi cư trú, số lượng và diện tích 
suy giảm; cây bị thu hái lấy nguyên liệu làm thuốc. 
Phân bố: 
- Trong nước: Kon Tum, Gia Lai (An Khê), Đắk Lắk, Lâm Đồng (Đà Lạt), Quảng Ngãi. 
- ThÕ giíi: Malaixia, Philippin, In®«nªxia, ¤xtr©ylia. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 261; SĐVN: 197. 
 
259. Tên khoa học: Paracoffea dongnaiensis (Pierre ex Pitard) Leroy, 1967.   
Synonym: Coffea dongnaiensis Pierre ex Pitard, 1923. 
Tên Việt Nam: Cà phê đồng nai, Cà phê dại, Giả cà phê. 
Họ Rubiaceae __ Cà phê 
Phân hạng: VU A1c, B1+2a,c 
Cơ sở phân hạng: Chi và loài đặc hữu của Việt Nam, phân bố rất hẹp, chỉ sống trong rừng, 
nên khi rừng bị tàn phá thì diện tích và số lượng giảm. 
Phân bố: 
- Trong nước: Đồng Nai (Long Thành, Long Khánh, Định Quán). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: CCNVN, 2: 471; CCVN, 3: 215; FGI, 3: 338. 
 
260. Tên khoa học: Rhothmannia vietnamensis Tirveng. 1998.  
Tên Việt Nam: Dành dành việt nam, Dành dành núi đá, Vĩ đà la. 
Họ Rubiaceae __ Cà phê 
Phân hạng: VU A1c, B1+2c 
Cơ sở phân hạng: Chi và loài đặc hữu của Việt Nam, chỉ có ở núi đá vôi miền Bắc Việt Nam, 
rừng bị chặt nên thu hẹp nơi cư trú và số lượng giảm. 
Phân bố: 
- Trong nước: Hoà Bình (Lạc Sơn, Đà Bắc), Hà Tây (Ba Vì), Ninh Bình (Cúc Phương). 
- Thế giới: Chưa biết 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 200; FGI, 3: 260. 
 
261. Tên khoa học: Xanthophytum attopeoense (Pierre ex Pitard) H.S. Lo, 1986  
Synonym: Paedicalyx attopevensis Pierre ex Pitard, 1922 
Tên Việt Nam: Nhĩ đài, Hoàng cành atôpơ. 
Họ Rubiaceae __ Cà phê 
Phân hạng: VU A1c,d+D2 
Cơ sở phân hạng: Loài hiếm, phân bố hẹp, nguy cơ bị tuyệt chủng do chặt phá nơi cư trú. 
Phân bố: 
- Trong nước: Hoà Bình (Lương Sơn, Mai Châu). 
- Thế giới: Trung Quốc, Lào 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 153; FGI, 3: 88; SĐVN: 204. 
 
262. Tên khoa học: Xantonnea quocensis Pierre ex Pitard, 1923.  
Tên Việt Nam: Xuân tôn phú quốc, Giả cà phê. 
Họ Rubiaceae __ Cà phê 
Phân hạng: VU A1c, B1+2b,c 
Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu của Việt Nam, phân bố hẹp chỉ có ở vùng ven biển đảo Phú 
Quốc, rừng bị tàn phá nên diện tích và số lượng giảm. 
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Phân bố: 
- Trong nước: An Giang (Tịnh Biên), Kiên Giang (Phú Quốc). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 204; FGI, 3: 272-274. 
 
263. Tên khoa học: Xantonneopsis robinsonii Pitard, 1923.  
Tên Việt Nam: Xuân tôn, Xăng tôn. 
Họ Rubiaceae __ Cà phê 
Phân hạng: VU A1a,c 
Cơ sở phân hạng: Có lẽ là loài đặc hữu của Việt Nam. Loài có khu phân bố hẹp, nơi cư trú bị xâm hại. 
Phân bố: 
- Trong nước: Mới thấy ở Khánh Hoà (Nha Trang). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 205; SĐVN: 296. 
 
 

61. Rutaceae __ Họ Cam 

264. Tên khoa học: Murraya glabra (Guillaum.) Guillaum. 1946.  
Synonym: Micromelum glabrum Guillaum. 1910; Murray tetramera Huang, 1959. 
Tên Việt Nam: Vương tùng, Cơm nguội, Củ khỉ, Nguyệt quế nhẵn, Nhâm hôi. 
Họ Rutaceae __ Cam 
Phân hạng: VU A1a,c,d 
Cơ sở phân hạng: Cây bụi nhỏ, mọc rải rác trong rừng ở vùng núi đá vôi. Loài tuy có vùng phân 
bố khá rộng, nhưng đôi khi bị khai thác lấy nguyên liệu làm thuốc, nơi cư trú bị thu hẹp tới 50% 
do nạn phá rừng (nhất là ở Ninh Bình và Thanh Hoá). Tuy nhiên, loài sẽ được bảo tồn tốt ở 
Vườn quốc gia Cát Bà (Hải Phòng) và Khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia-Pà Cò (Hoà Bình). 
Phân bố: 
- Trong nước: Quảng Ninh, Hải Phòng (Cát Bà), Hà Nam, Hoà Bình, Ninh Bình, Thanh Hoá, 
Quảng Trị, Đà Nẵng. 
- Thế giới: Trung Quốc (Vân Nam). 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2: 529; SĐVN: 196. 
 

62. Salvadoraceae __ Họ Thứ mạt 

265. Tên khoa học: Azima sarmentosa (Blume) Benth. & Hook. f. 1876.  
Synonym: Actogeton sarmentosum Blume, 1827. 
Tên Việt Nam: Thứ mạt, Chùm khét, Chùm lé, Gai ma, Gai me. 
Họ Salvadoraceae __ Thứ mạt 
Phân hạng: EN A1c,d 
Cơ sở phân hạng: Cây bụi hoặc gỗ nhỏ, có gai rất nhọn, mọc rải rác ở vùng ven biển. Là đại 
diện duy nhất của chi Azima cũng như của họ Salvadoraceae ở Việt Nam. Nơi cư trú của 
nhiều điểm phân bố như Phan Rang (Ninh Thuận), Phan Thiết (Bình Thuận), Cần Giuộc 
(Long An), Ba Tri (Bến Tre) đều đã bị xâm hại nặng nề. Bản thân loài cũng bị khai thác để lấy 
nguyên liệu làm thuốc. 
Phân bố: 
- Trong nước: Ninh Thuận (Phan Rang), Bình Thuận (Phan Thiết), Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An 
(Cầu Giuộc), Bến Tre (Ba Tri, Thạnh Phú), Bạc Liêu. 
- ThÕ giíi: Mianma, Campuchia, Malaixia, Philippin, In®«nªxia. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2: 199; FGI, 3: 1085; SĐVN: 64. 
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63. Sapindaceae __ Họ Bồ hòn 
 
266. Tên khoa học: Sinoradlkofera minor (Hemsl.) F.G. Mey. 1977.  
Synonym: Koelreuteria minor Hemsl. 1900; Harpullia parviflora Lecomte, 1912; Bonio-
dendron parviflorum (Lecomte) Gagnep. 1946. 
Tên Việt Nam: Bông mộc. 
Họ Sapindaceae __ Bồ hòn 
Phân hạng: EN A1a,b,c 
Cơ sở phân hạng: Nguồn gen hiếm và độc đáo; là đại diện duy nhất của chi Sinoradlkofera 
của Việt Nam. Loài có khu phân bố hẹp, số cá thể gặp rất ít; điểm cư trú ở Võ Xá nay đã mất 
rừng và không còn tìm thấy loài này. 
Phân bố: 
- Trong nước: Hà Nam (Võ Xá), Ninh Bình (Cúc Phương). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2: 408; SĐVN: 253. 

 
64. Sapotaceae __ Họ Hồng xiêm 

 
267. Tên khoa học: Aesandra dongnaiensis Pierre, 1890.  
Synonym: Payena dongnaiensis (Pierre) Engl. 1897; Bassia dongnaiensis (Pierre) Lecomte, 
1930; Madhuca dongnaiensis (Pierre) Baehni, 1938. 
Tên Việt Nam: Xưng đào, Mò cua, Mù cua, Săng đào. 
Họ Sapotaceae __ Hồng xiêm 
Phân hạng: EN B1+2b,c,e 
Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu của Việt Nam. Là nguồn gen hiếm và độc đáo. Mới chỉ thấy ở 
núi Chứa Chan và Tri Huyện, những nơi có rừng đã bị tàn phá nặng nề. 
Phân bố: 
- Trong nước: Mới thấy ở Đồng Nai (Biên Hoà: Chứa Chan, Tri Huyện). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 797; FGI, 3: 904; SĐVN: 38. 
 
268. Tên khoa học: Madhuca pasquieri (Dubard) H. J. Lam, 1960.   
Synonym: Dasillipe pasquieri Dubard, 1913; Illipe tonkinensis Pierre ex Lecomte, 1917; Bassia 
pasquieri (Dubard) Lecomte, 1930; Madhuca subquincuncialis H. J. Lam & Kerpel, 1939.  
Tên Việt Nam: Sến mật, Chên, Sến dưa, Sến ngũ điểm. 
Họ Sapotaceae __ Hồng xiêm 
Phân hạng: EN A1a,c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài có vùng phân bố rộng, nhưng vì gỗ tốt bị khai thác thường xuyên để 
sử dụng trong xây dựng. Nạn phá rừng bừa bãi đã làm nơi cư trú ở nhiều vùng bị xâm hại 
nghiêm trọng. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lào Cai (Văn Bàn), Sơn La, Lạng Sơn (Hữu Lũng), Quảng Ninh, Bắc Kạn, Thái 
Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ, Hoà Bình, Hà Tây (Ba Vì), Thanh Hoá (Hà Trung), Nghệ An 
(Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp), Hà Tĩnh (Hương Khê, Hương Sơn), Quảng Bình (Bố 
Trạch), Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam. 
- Thế giới: Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 800; FCLV, 3: 34; FGI, 3: 907; FRPS, 60(1): 54; FY, 1: 302; SĐVN: 
179; TCSH, 17(4): 57. 
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65. Schisandraceae __ Họ ngũ vị 
 
269. Tên khoa học: Kadsura heteroclita (Roxb.) Craib, 1925.  
Synonym: Uvaria heteroclita Roxb. [1814] 1832; Kadsura roxburghiana Arn. 1838; Kadsura 
wightiana Thwaites, 1858. 
Tên Việt Nam: X−n xe tạp, Dây răng ngựa, Hải phong đằng, Na leo, Nắm cơm, X−n xe roxburgh. 
Họ Schisandraceae __ Ngũ vị 
Phân hạng: VU A1c,d 
Cơ sở phân hạng: Dây leo hoặc bụi trườn, mọc rải rác ven rừng, dựa suối, ở độ cao khoảng 
700-1500 m. Có khu phân bố chia cắt. Cây được sử dụng làm thuốc, với cách khai thác 
thường chặt cả dây và đào lấy rễ, nên nguồn giống rất dễ bị đe doạ tuyệt chủng. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lào Cai, Thái Nguyên, Hoà Bình (Mai Châu), Ninh Bình, Đà Nẵng (Bà Nà).  
- Thế giới: ấn Độ, Trung Quốc, Mianma, Inđônêxia. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 384 & 385; FGI, 1: 41; SFGI, 1: 59; TĐCT: 799 & 805. 
 
270. Tên khoa học: Schisandra chinensis (Turcz.) K. Koch, 1868.   
Synonym: Kadsura chinensis Turcz. 1837. 
Tên Việt Nam: Ngũ vị bắc. 
Họ Schisandraceae __ Ngũ vị 
Phân hạng: VU A1c,d 
Cơ sở phân hạng: Dây leo hay trườn, rụng lá trong mùa khô. Mọc rải rác trong rừng, ở độ cao 
khoảng 1500 m. Loài hiếm gặp ở Việt Nam (có tài liệu nói đây là loài di thực từ nước ngoài 
vào trồng ở Việt Nam). Nơi cư trú bị xâm hại do nạn chặt phá rừng. Cây bị khai thác lấy 
nguyên liệu làm thuốc. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lai Châu (Phong Thổ), Lào Cai (Sa Pa). (?) Nhập trồng. 
- Thế giới: Trung Quốc, Nhật Bản. 
Tài liệu dẫn: CCI: 216; CCTT, 4: 70; ICS, 1: 800; TĐCT: 851. 
 
271. Tên khoa học: Schisandra perulata Gagnep. [1938] 1939.  
Tên Việt Nam: Ngũ vị vảy chồi, Phân hùng có vảy chồi. 
Họ Schisandraceae __ Ngũ vị 
Phân hạng: EN B1+2b,c 
Cơ sở phân hạng: Dây leo cao, mọc rải rác trong rừng, ở độ cao khoảng 1500 m. Có lẽ là loài 
đặc hữu của Việt Nam, có khu phân bố rất hẹp, mới chỉ thấy ở Sa Pa (Lào Cai). 
Phân bố: 
- Trong nước: Mới thấy ở Lào Cai (Sa Pa). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 386; SFGI, 1: 55. 
 
272. Tên khoa học: Schisandra rubriflora (Franch.) Rehd. & Wils. 1913.  
Synonym: Schisandra chinensis var. rubriflora Franch. 1886; Schisandra grandiflora auct., 
non Hook. f. & Thoms. (1872). 
Tên Việt Nam: Ngũ vị hoa đỏ, Ngũ vị bắc hoa to, Phân hùng hoa to. 
Họ Schisandraceae __ Ngũ vị 
Phân hạng: EN B1+2c,e 
Cơ sở phân hạng: Dây leo cao 1-2 m hay hơn, mọc rải rác trong rừng, ở độ cao 900-1600 m. 
ở Việt Nam mới thấy ở 3 điểm: Phong Thổ (Lai Châu), Sa Pa (Lào Cai) và Mai Châu (Hoà 
Bình); nơi cư trú bị xâm hại do nạn chặt phá rừng. Cây bị khai thác quả để làm thuốc. 
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Phân bố: 
- Trong nước: Lai Châu (Phong Thổ), Lào Cai (Sa Pa), Hoà Bình (Mai Châu). 
- Thế giới: Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: CCTT, 4: 71; CCVN, 1: 385; SFGI, 1: 57. 
 

66. Scrophulariaceae __ Họ Hoa mõm chó 

273. Tên khoa học: Limnophila rugosa (Roth) Merr. 1917.   
Synonym: Herpestis rugosa Roth, 1821; Limnophila roxburghii sensu Hook. f. 1884, non D. 
Don (1838). 
Tên Việt Nam: Hồi nước, Om sần, Quế đất, Rau vị. 
Họ Scrophulariaceae __ Hoa mõm chó 
Phân hạng: VU B1+2b 
Cơ sở phân hạng: Khu phân bố rộng bị chia cắt, tồn tại dưới 10 điểm; bị suy giảm liên tục do 
tác động của con người khai thác làm thuốc. 
Phân bố: 
- Trong nước: Tuyên Quang, Bắc Kạn, Quảng Ninh (Tiên Yên), Lạng Sơn (Tràng Định), Phú 
Thọ (Ao Châu), Bắc Giang (Sơn Động), Hà Tây, Hoà Bình, Vĩnh Long, Bình Định, Cần Thơ. 
- Thế giới: ấn Độ, Trung Quốc, Mianma, Thái Lan, Lào, Malaixia, Philippin, Inđônêxia. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2: 1148; FCh, 18: 27; FCLV, 21: 14; FGI, 4: 374; FRPS, 67(2): 107; 
ICS, 4: 22; S§VN: 170; TCSH, 17 (4, C§): 74; T§CT: 579. 
 
274. Tên khoa học: Paulownia fargesii Franch. 1896.  
Synonym: Paulownia thyrsoidea Rehd. 1913. 
Tên Việt Nam: Bông lơn, Hồng hoa hường. 
Họ Scrophulariaceae __ Hoa mõm chó 
Phân hạng: CR B1+2e 
Cơ sở phân hạng: Loài có khu phân bố hẹp, gặp ở 1 điểm. Số cá thể trưởng thành luôn bị khai 
thác. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lào Cai (Sa Pa). 
- Thế giới: Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2: 1136; FCh, 18: 10; FCLV, 21: 14; FRPS, 67(2): 41; ICS, 2: 13; 
TCSH, 17 (4, C§): 78. 

 
67. Siphonodontaceae __ Họ Xưng da 

275. Tên khoa học: Siphonodon celastrineus Griff. 1844.  
Synonym: Capusia annamensis Lecomte, 1926; Siphonnodon annamensis (Lecomte) Merr. 1940. 
Tên Việt Nam: Xưng da, Bạc dọc, Sang đá. 
Họ Siphonodontaceae __ Xưng da 
Phân hạng: VU A1c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài cây gỗ trung bình đến to, mọc rải rác trong rừng thường xanh cây lá 
rộng. Nguồn gen độc đáo: có kiểu quả được triền bao bọc tạo thành một rốn sâu ở đỉnh. ở 
nhiều điểm cư trú như Làng Khoai (Quảng Trị), Hòn Tre (Khánh Hoà), Cà Ná (Ninh Thuận), 
Kon Hà Nừng (Gia Lai) rừng đã bị chặt phá nghiêm trọng; ở những nơi khác cây cũng bị khai 
thác nhiều để lấy gỗ dùng trong xây dựng và đóng đồ gia dụng. 
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Phân bố: 
- Trong nước: Quảng Trị (Lang Khoai), Khánh Hoà (Hòn Tre), Ninh Thuận (Cà Ná), Kon 
Tum, Gia Lai (Kon Hà Nừng), Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai. 
- Thế giới: ấn Độ, Mianma, Thái Lan, Lào, Campuchia, Malaixia, Philippin, Inđônêxia. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2: 198 & 199; FGI, 1: 906; SĐVN: 254; TCSH, 16(4, CĐ): 25; VFT: 93. 
 

68. Sterculiaceae __ Họ Trôm 

276. Tên khoa học: Scaphium macropodium (Miq.) BeumÐe ex K. Heyne, 1927.  
Synonym: Caryophyllum macropodum Miq. 1860; Sterculia lychnophora Hance, 1876; Scaphium 
lychnophorum (Hance) Pierre, 1889; Firmiana lychnophora (Hance) K. Schum. 1897. 
Tên Việt Nam: Lười −ơi, Hương đào, Ươi. 
Họ Sterculiaceae __ Trôm 
Phân hạng: VU A1a,c,d 
Cơ sở phân hạng: Do khai thác gỗ và khai thác quả bằng phương pháp chặt phá, làm nương 
rẫy nên số lượng cá thể giảm. 
Phân bố: 
- Trong nước: Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai, Đắk 
Lắk, Lâm Đồng, Bình Định, Phú Yên, Bình Thuận, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, 
Kiên Giang. 
- Thế giới: Thái Lan, Campuchia, Malaixia, Inđônêxia. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 644; FGI, 1: 480; SĐVN: 246; TĐCT: 695. 
 

69. Styracaceae __ Họ Bồ đề 

277. Tên khoa học: Alniphyllum eberhartii Guillaum. 1923.  
Tên Việt Nam: Lá dương đỏ, Bồ đề xanh. 
Họ Styracaceae __ Bồ đề 
Phân hạng: EN A1+2a,c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài tuy có khu phân bố khá rộng, nhưng nơi cư trú bị xâm hại và ở nhiều 
điểm (như Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Giang) rừng 
đã bị tàn phá nghiêm trọng. Cây còn bị khai thác lấy gỗ dùng trong xây dựng, làm nhà, làm 
diêm, bút chì, đóng đồ gia dụng và làm trụ mỏ hay làm bột giấy. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lào Cai (Sa Pa), Hà Giang, Cao Bằng (Pia Oắc), Lạng Sơn, Quảng Ninh, Tuyên 
Quang, Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hoà Bình, Kon Tum (Đắk Glei, Đắk Tô). 
- Thế giới: Trung Quốc (Vân Nam, Quảng Tây), Thái Lan. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 836; FCLV, 26: 180; SĐVN: 42. 
 
278. Tên khoa học: Styrax litseoides J. E. Vidal, 1992.  
Tên Việt Nam: Bồ đề lá bời lời. 
Họ Styracaceae __ Bồ đề 
Phân hạng: EN A1a,b,c,d 
Cơ sở phân hạng: Nguồn gen hiếm và là loài đặc hữu của Việt Nam. Loài có khu phân bố rất 
hẹp, số cá thể gặp rất ít. Nơi cư trú tại Lăng Cô có rừng đã bị chặt phá nghiêm trọng. Cây còn 
bị khai thác lấy gỗ. 
Phân bố: 
- Trong nước: Mới thấy ở Thừa Thiên-Huế (Lăng Cô). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 1169; FCLV, 26: 159; SĐVN: 273. 
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70. Theaceae __ Họ Chè 
 
279. Tên khoa học: Adinandra megaphylla Hu, 1935.  
Synonym: Adinandra petelotii Gagnep. 1942; Adinandra serrulata Li, 1945. 
Tên Việt Nam: Sum lá lớn, Hồng đạm sa pa, Sum lá to. 
Họ Theaceae __ Chè 
Phân hạng: VU A1c,d 
Cơ sở phân hạng: Cây mọc rải rác trong rừng ẩm, ở Việt Nam mới gặp ở 1 điểm; nơi cư trú bị 
xâm hại do nạn phá rừng. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lào Cai (Sa Pa). 
- Thế giới: Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 518; FRPS, 50 (1): 29; FY, 8: 310; HPCh, 4: 620; ICS, 2: 285; SĐVN: 37. 
 
280. Tên khoa học: Camellia fleuryi (A. Chev.) Sealy, 1949.   
Synonym: Thea fleuryi A. Chev. 1919. 
Tên Việt Nam: Chè sốp, Trà hoa sơ va liê. 
Họ Theaceae __ Chè 
Phân hạng: EN A1c,d, B1+2b,c,e 
Cơ sở phân hạng: Chỉ có 1 điểm tại Việt Nam thu hẹp trên một hòn đảo, số lượng cá thể ít, bị 
khai thác làm củi đun. 
Phân bố: 
- Trong nước: Vĩnh Phúc (Tam Đảo), Khánh Hoà (Hòn Bà, Diên Khánh). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 532; SĐVN: 84; SFGI, 1(3): 277; WLTT: 102. 
 
281. Tên khoa học: Camellia gilbertii (A. Chev. ex Gagnep.) Sealy, 1958.   
Synonym: Thea gilbertii A. Chev. ex Gagnep. 1943. 
Tên Việt Nam: Trà hoa gilbert. 
Họ Theaceae __ Chè 
Phân hạng: EN A1c,d, B1+2b,c,e 
Cơ sở phân hạng: Loài mới chỉ thấy ở một số điểm, quần thể rất nhỏ, nơi cư trú có thể bị mất. 
Phân bố: 
- Trong nước: Từ Lào Cai, Phú Thọ (Phú Hộ) đến Quảng Ninh (Tiên Yên). 
- Thế giới: Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: CAM: 122; CCVN, 1: 533; FY, 8: 267; MGC: 149; RGC: 136; SĐVN: 85; 
TCSH, 16 (4, C§): 89; WLTT: 102. 
 
282. Tên khoa học: Camellia pleurocarpa (Gagnep.) Sealy, 1958.   
Synonym: Thea pleurocarpa Gagnep. 1942. 
Tên Việt Nam: Trà hoa quả bẹt, Chè trái mỏng, Trà hoa trái mỏng. 
Họ Theaceae __ Chè 
Phân hạng: EN B1c+2b,c 
Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu của Việt Nam, diện tích phân bố và nơi cư trú hẹp, chỉ có ở 1 
điểm. Tuy nhiên, vì loài có giá trị sử dụng thấp, nên không bị tìm kiếm gay gắt, nguy cơ đe 
doạ chỉ là sự may rủi (có thể bị rủi ro). 
Phân bố: 
- Trong nước: Thanh Hoá (Hồi Xuân: La Hán, gần biên giới Lào - Việt), Gai Lai (Mang Yang). 
- Thế giới: Thái Lan. 
Tài liệu dẫn: CAM: 32; CCVN, 1: 527; MGC: 82; SĐVN: 86; SFGI, 1 (3): 277. 
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71. Thymeleaceae __ Họ Trầm 
 

283. Tên khoa học: Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte  
Synonym: Aquilaria agallocha auct., non Roxb. (1824). 
Tên Việt Nam: Trầm hương, Dó bầu, Trầm, Trầm dó.  
Họ Thymeleaceae __ Trầm 
Phân hạng: EN A1c,d, B1+2b,c,e 
Cơ sở phân hạng: Loài có khu phân bố khá rộng, nhưng bị khai thác rất mạnh, diện tích giảm 
nhanh, số lượng cây trưởng thành bị truy tìm ráo riết (để khai thác lấy trầm hương). 
Phân bố: 
- Trong nước: Hà Giang, Tuyên Quang, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng 
Trị, Thừa Thiên-Huế, Lâm Đồng, Khánh Hoà, Bình Thuận, Kiên Giang. 
- Thế giới: Thái Lan, Lào, Campuchia. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2: 34; CGR, 4: 178; FCLV, 26: 46; FGI, 5: 177; MPVCL: 407; SĐVN: 
49; VFT: 722; WLTT: 61. 
 

72. Tiliaceae __ Họ Đay 
 
284. Tên khoa học: Excentrodendron tonkinense (Gagnep.) Chang & Miau, 1978. 
Synonym: Pentace tonkinensis A. Chev. 1918; Parapentace tonkinensis Gagnep. 1943, nom. 
inval.; Burretiodendron hsienmu Chun & How, 1956; Burretiodendron tonkinense (Gagnep.) 
Kosterm. 1960. 
Tên Việt Nam: Nghiến, Kiêng đỏ, Kiêng mật, Nghiến đỏ, Nghiến trứng. 
Họ Tiliaceae __ Đay 
Phân hạng: EN A1a-d+2c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài gỗ quý, mọc trong rừng vùng núi đá vôi. Tuy có khu phân bố rộng, 
nhưng bị khai thác rất mạnh (trước đây để lấy gỗ dùng trong xây dựng và làm tà vẹt, hiện nay 
dùng làm thớt chủ yếu xuất khẩu trái phép qua biên giới). Số cá thể trưởng thành đã bị chặt 
phá > 50%. Tuy có ở các Khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia-Pà Cò, Hữu Liên và Vườn quốc 
gia Ba Bể, nhưng tại những nơi đó vẫn bị chặt trộm. Loài đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt 
chủng ngoài thiên nhiên. 
Phân bố: 
- Trong nước: Sơn La (Thuận Châu, Sông Mã, Mộc Châu), Hà Giang, Cao Bằng (Quảng Hoà, 
Trùng Khánh, Hạ Lang, Thạch An), Bắc Kạn (Chợ Đồn, Ba Bể), Lạng Sơn (Hữu Liên), Quảng 
Ninh, Tuyên Quang (Chiêm Hoá), Bắc Giang, Hoà Bình (Mai Châu, Pà Cò). 
- Thế giới: Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 603, 604; CGR, 1: 138; ICS, 2: 85; SĐVN: 75; SFGI, 1: 443; TĐCT: 
838; VFT, 724; WLTT: 93. 
 
285. Tên khoa học: Hainania trichosperma Merr. 1935.  
Synonym: Pentace eberhardtii Gagnep. 1943. 
Tên Việt Nam: Mương khao, Co may nương, Hải nam, Mạy nương, Mương trắng, Nghiến giả 
hạt có lông. 
Họ Tiliaceae __ Đay 
Phân hạng: EN B1+2b,c,e 
Cơ sở phân hạng: Nguồn gen hiếm và độc đáo, là loài duy nhất của chi Hainania __ đặc hữu 
của Bắc Việt Nam và Nam Trung Quốc. Loài có vùng phân bố hẹp, nơi cư trú bị xâm hại do 
nạn phá rừng. Cây còn bị khai thác lấy gỗ. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lạng Sơn (Đồng Mỏ, Vạn Linh), Thái Nguyên. 
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- Thế giới: Trung Quốc (Quảng Tây, Quảng Đông, Hải Nam). 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 594; SĐVN: 147; SVF, 2: 219; VFT: 729. 
 

286. Tên khoa học: Schoutenia hypoleuca Pierre, 1888.  
Tên Việt Nam: Sơn tần, Kén thao. 
Họ Tiliaceae __ Đay 
Phân hạng: VU A1a,b,c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài tuy có khu phân bố không hẹp, nhưng do nạn chặt phá rừng bừa bãi đã 
khiến nơi cư trú ở nhiều nơi bị xâm hại nặng nề. Cây còn bị khai thác lấy gỗ. 
Phân bố: 
- Trong nước: Quảng Trị, Gia Lai (Ayunpa), Đắk Nông (Đắk Mil), Bình Định (Tây Sơn), Phú 
Yên (Tây Sơn, Cung Sơn, Krông Trai), Ninh Thuận (Phan Rang: Ba Lác), Tây Ninh, Đồng 
Nai (Biên Hoà), Tp. Hồ Chí Minh (Sài Gòn). 
- Thế giới: Lào, Campuchia. 
Tài liệu dẫn: SĐVN: 248; SFGI, 1: 471; SVF, 2: 220. 
 

73. Valerianaceae __ Họ Nữ lang 
 

287. Tên khoa học: Valeriana hardwickii Wall. in Roxb. 1820.  
Synonym: Valeriana hardwickii Wall. var arnotiana Wight, 1846; Valeriana hardwickii Wall. 
var. hoffmeisteri Klotzch in Reis. 1862; Valeriana rosthornii Graebn. 1901. 
Tên Việt Nam: Nữ lang, Cẩu tích. 
Họ Valerianaceae __ Nữ lang 
Phân hạng: VU B1+2b,c 
Cơ sở phân hạng: Chỉ thấy phân bố rải rác ở vùng cao; ước tính diện tích nơi cư trú không quá 
2000 km2 và diện tích khu phân bố không quá 20.000 km2. Nơi sống bị xâm hại và phân bố bị 
thu hẹp do tác động của việc phá rừng và mở mang canh tác nương rẫy. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lai Châu, Lào Cai (Sa Pa), Yên Bái, Hà Giang (Đồng Văn, Mèo Vạc), Quảng 
Nam (Trà My), Lâm Đồng, Kon Tum (Đắk Tô); Lâm Đồng (Đà Lạt). 
- Thế giới: ấn Độ, Trung Quốc, Mianma, Malaixia, Inđônêxia. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 282; CTVT: 987; SĐVN: 291; TCDL, 6(4): 99; TĐCT: 880. 
 
288. Tên khoa học: Valeriana jatamansi Jones, 1790.  
Synonym: Valeriana wallichii DC. 1830; Valeriana harmisii Gaerbn. 1898; Valeriana mairei 
Briq. 1914.  
Tên Việt Nam: Sì to, Liên hương thảo, Nữ lang nhện. 
Họ Valerianaceae __ Nữ lang 
Phân hạng: EN B1+2b,c 
Cơ sở phân hạng: Ước tính diện tích nơi cư trú không quá 500km2. Môi trường sống và nơi 
phân bố tự nhiên bị xâm hại, thu hẹp (do làm nương rẫy). 
Phân bố: 
- Trong nước: Lào Cai (Sa Pa), Hà Giang (Phó Bảng), Nghệ An (Kỳ Sơn). 
- Thế giới: ấn Độ, Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 282; STCT: 420; TCDL, 6(4): 99; TĐCT: 880. 

 
74. Verbenaceae __ Họ Cỏ roi ngựa 

289. Tên khoa học: Callicarpa bracteata Dop, 1932.  
Tên Việt Nam: Tử châu lá bắc, Nàng nàng. 
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Họ Verbenaceae __ Cỏ roi ngựa 
Phân hạng: CR B1+2a 
Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu của Việt Nam, mới chỉ gặp ở 1 điểm, nơi cư trú thường xuyên 
bị xâm hại. 
Phân bố: 
- Trong nước: Mới thấy ở Hà Tĩnh (Kỳ Anh: Đèo Ngang). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2: 1027; FGI, 4: 800; SĐVN: 81; SVF, 2: 224; TCSH, 16 (4, CĐ): 95. 
 
290. Tên khoa học: Gmelina racemosa (Lour.) Merr. 1935.  
Synonym: Lantana racemosa Lour. 1790; Gmelina hainanensis Oliv. 1889; Gmelina balansae 
Dop, 1914. 
Tên Việt Nam: Tu hú chùm, Tu hú balansa, Tu hú hải nam. 
Họ Verbenaceae __ Cỏ roi ngựa 
Phân hạng: VU B1+2e 
Cơ sở phân hạng: Tuy khu phân bố rộng nhưng bị chia cắt. Con người luôn tác động bằng 
việc phát nương làm rẫy và khai thác các cá thể trưởng thành làm cho loài suy giảm; hiện nay 
được bảo vệ ở Vườn quốc gia Ba Vì. 
Phân bố: 
- Trong nước: Quảng Ninh (Quảng Yên, Tiên Yên), Hà Tây (Ba Vì), Quảng Trị. 
- Thế giới: Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2: 1047; FCh, 17: 33; FGI, 4: 844; FRPS, 65(1): 126; ICS, 3: 596; SVF, 
2: 238; TCSH, 16(4, C§): 99. 
 
291. Tên khoa học: Karomia fragrans Dop, 1933.  
Tên Việt Nam: Cà diện. 
Họ Verbenaceae __ Cỏ roi ngựa 
Phân hạng: CR B1+2e 
Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu của Việt Nam, khu phân bố hẹp, chỉ gặp ở 1 điểm. Khu phân 
bố bị thu hẹp do tác động khai thác của con người, cá thể trưởng thành giảm. 
Phân bố: 
- Trong nước: Mới thấy ở Ninh thuận (Phan Rang, Cà Ná). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2: 1060; FGI, 4: 891; SVF, 2: 239; TCSH,16 (4, CĐ): 99. 
 
292. Tên khoa học: Vitex ajugaeflora Dop, 1928.   
Tên Việt Nam: Bình linh nghệ. 
Họ Verbenaceae __ Cỏ roi ngựa 
Phân hạng: VU B1+2e 
Cơ sở phân hạng: Tồn tại dưới 10 điểm. Khu phân bố luôn bị thu hẹp, số cá thể trưởng thành 
bị suy giảm do tác động khai thác của con người. 
Phân bố: 
- Trong nước: Đắk Lắk (Krông Păk), Lâm Đồng, Khánh Hoà, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu. 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2: 1037; FGI, 4: 828; SĐVN: 295; SVF, 2: 224; TCSH, 16 (4, CĐ): 102. 
 

75. Viscaceae __ Họ Ghi 

293. Tên khoa học: Viscum indosinense Danser, 1938.  
Tên Việt Nam: Ghi đông dương. 
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Họ Viscaceae __ Ghi 
Phân hạng: EN A1c 
Cơ sở phân hạng: Loài cây bụi nhỏ, sống bán ký sinh trên cành các cây thân gỗ. ở Việt Nam 
điểm phân bố duy nhất đã biết là vùng Cà Ná (Ninh Thuận), nơi mà hiện nay rừng đã bị khai 
thác kiệt quệ. Nguy cơ đe doạ tuyệt chủng của loài này là rất cao. 
Phân bố: 
- Trong nước: Ninh Thuận (Cà Ná). 
- Thế giới: Campuchia. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2: 169; SĐVN: 294; TCSH, 16(4, CĐ): 51.  
 

76. Zygophyllaceae __ Họ Tật lê 

294. Tên khoa học: Tribulus terrestris L. 1753.  
Synonym: Tribulus lanuginosus L. 1753. 
Tên Việt Nam: Tật lê, Bạch tật lê, Gai chống, Gai ma vương, Gai sầu, ớt sầu, Thích tật lê. 
Họ Zygophyllaceae __ Tật lê 
Phân hạng: EN A1a,c,d, B1+2b,c 
Cơ sở phân hạng: Diện tích bị thu hẹp, số lượng giảm nhanh, tái sinh tự nhiên chậm. do người 
dân thu hái làm thuốc. 
Phân bố: 
- Trong nước: Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Khánh Hoà (Cam Rang), Ninh Thuận 
(Phan Rang), Bình Thuận (Tuy Phong). 
- Thế giới: ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 2: 549; CTVT: 720; SĐVN: 288-289; TĐCT: 505. 
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1. 2. lớp hành __ liliopsida 
(lớp một lá mầm __ monocotyledones) 

 

77. Anthericaceae __ Họ Lục thảo 

295. Tên khoa học: Thysanotus chinensis Benth. 1861.  
Synonym: Thysanotus siamensis Ridl. 1911; Halongia purpurea Jeanpl. 1970.  
Tên Việt Nam: Dị nhuỵ thảo 
Họ Anthericaceae __ Lục thảo 
Phân hạng: EN B1 + 2 b,c. 
Cơ sở phân hạng: Mọc ở các trảng cỏ, ven rừng. Nguồn gen hiếm. Có số lượng cá thể ít, đồng 
thời do nạn phá rừng làm nương rẫy cho nên nơi cư trú bị xâm hại. 
Phân bố: 
- Trong nước: Quảng Ninh (Hạ Long). 
- Thế giới: Trung Quốc, Thái Lan, Malaixia, Philippin, Indônêxia, Ôxtrâylia. 
Tài liệu dẫn: BLUM, 20 (2): 433; FRPS, 14: 48; ICS, 5: 434; SĐVN: 381; TCSH, 17(4, CĐ): 107. 
 

78. Acoraceae (Araceae) __ Họ Thuỷ xương bồ (Ráy) 
 
296. Tên khoa học: Acorus macrospadiceus (Yam.) F. N. Wei & Y. K. Li, 1985.  
Synonym: Acorus gramineus var. macrospadiceus Yam. 
Tên Việt Nam: Thuỷ xương bồ lá to, Thuỷ xương bồ, Xương bồ. 
Họ Acoraceae (Araceae) __ Thuỷ xương bồ (Ráy) 
Phân hạng: EN B1+2b,c 
Cơ sở phân hạng: Ước tính diện tích nơi cư trú < 500 km2 và diện tích khu phân bố < 5000 
km2. Dự đoán các điểm phân bố phát hiện trước kia chắc chắn bị xâm hại (Bắc Giang, Thái 
Nguyên) vì gần nơi canh tác - mở rộng lúa nước. Loài này hiếm gặp trong tự nhiên. 
Phân bố: 
- Trong nước: Tuyên Quang (Chiêm Hoá), Thái Nguyên (Đồng Hỷ), Vĩnh Phúc (Tam Đảo), 
Bắc Giang (Sơn Động). 
- Thế giới: Trung Quốc, Nhật Bản. 
Tài liệu dẫn: FTa, 5: 665; TCDL, 6(4): 99. 
 

79. Araceae __ họ ráy 
 
297. Tên khoa học: Amorphophallus interruptus Engl. & Gehm. 1911.  
Tên Việt Nam: N−a gián đoạn. 
Họ Araceae __ Ráy 
Phân hạng: LR/ cd 
Cơ sở phân hạng: Loài có lẽ là đặc hữu của miền Bắc Việt Nam, sống trên các khe của vùng 
núi đá vôi; khu phân bố hẹp, nhưng được bảo tồn ở các Vườn quốc gia Tam Đảo và Ba Vì. 
Phân bố: 
- Trong nước: Vĩnh Phúc, Hà Tây (Ba Vì), Hà Nam, Ninh Bình (Nho Quan, Cúc Phương). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 416; FGI, 6 (9): 1163. 
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298. Tên khoa học: Amorphophallus rhizomatosus Hett. 1994.  
Tên Việt Nam: N−a thân rễ. 
Họ Araceae __ Ráy 
Phân hạng: LR/ cd 
Cơ sở phân hạng: Mới thấy ở 1 điểm phân bố tại Bạch Mã, số cá thể ít, nhưng chưa bị khai 
thác và sẽ được bảo vệ trong vườn quốc gia. 
Phân bố: 
- Trong nước: Thừa Thiên - Huế (Bạch Mã). 
- Thế giới: Lào. 
Tài liệu dẫn: BLUM, 39: 237; BLUM, 46: 253. 
 
299. Tên khoa học: Amorphophallus verticillatus Hett. 1994.  
Tên Việt Nam: N−a hoa vòng. 
Họ Araceae __ Ráy 
Phân hạng: LR/ cd 
Cơ sở phân hạng: Mới chỉ gặp ở 1 điểm, nhưng lại là Vườn quốc gia Cúc Phương. Loài sẽ 
không bị đe doạ, vì chưa bị khai thác. 
Phân bố: 
- Trong nước: Mới thấy ở Ninh Bình (Cúc Phương). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: BLUM, 39: 237; BLUM, 46: 253. 
 
300. Tên khoa học: Cryptocoryne vietnamense Hett. 1994.  
Tên Việt Nam: Mái dầm việt nam. 
Họ Araceae __ Ráy 
Phân hạng: EN A1c 
Cơ sở phân hạng: Mới thấy ở 1 điểm Bà Nà, số cá thể không nhiều; nơi cư trú đang bị biến 
thành khu vui chơi du lịch. 
Phân bố: 
- Trong nước: Mới thấy ở Đà Nẵng (Bà Nà). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: APL, 2: 77. 
 
301. Tên khoa học: Homalomena gigantea Engl. 1912.  
Tên Việt Nam: Thiên niên kiện lá to, Thiên niên kiện lớn. 
Họ Araceae __ Ráy 
Phân hạng: VU A1c, B1+2b,c 
Cơ sở phân hạng: Ước đoán đã bị khai thác và do phá rừng mất nơi sống làm giảm quần thể 
khoảng 20% trong những năm qua. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lâm Đồng (Di Linh, Đạ Huoai, Đạ Tẻh), Phú Yên (Tuy Hoà), Đồng Nai. 
- Thế giới: ấn Độ, Nêpan, Nam Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 432; TCDL, 6(4): 99; TĐCT: 1152. 
 
302. Tên khoa học: Homalomena pierreana Engl. 1912.  
Tên Việt Nam: Thần phục, Loang viêng (Xê đăng), Tầm phục, Thiên niên kiện lá hình thìa, Tờ vin. 
Họ Araceae __ Ráy 
Phân hạng: VU A1c, B1+2b,c 
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Cơ sở phân hạng: Ước tính diện tích nơi cư trú < 2000 km2 và khu phân bố < 20.000 km2. Đã 
từng bị khai thác ồ ạt trong những năm 1997-1990. Diện tích một số điểm phân bố ở các xã 
Phước Mỹ, Phước Đức (huyện Phước Sơn, Quảng Nam), đến năm 1993 đã bị thu hẹp nhiều, 
do làm nương rẫy hoặc bị phá bỏ cùng với tầng cây thấp để trồng Quế. 
Phân bố: 
- Trong nước: Quảng Nam (Trà My, Phước Sơn), Quảng Ngãi. 
- Thế giới: Thái Lan. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 432; TCDL, 6(4): 99. 

 
 

80. Arecaceae __ họ Cau 

303. Tên khoa học: Calamus platyacanthus Warb. ex Becc. 1908.  
Tên Việt Nam: Song mật, Mây gai dẹp, Nạm lượng. 
Họ Arecaceae __ Cau 
Phân hạng: VU A1c,d+2c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài Song dài tới 100 m, có giá trị xuất khẩu cao. Đã bị khai thác mạnh 
trong 10 năm qua. Hiện vẫn tiếp tục bị suy giảm về số lượng cá thể và môi trường sống. Tuy 
loài có ở trong các Vườn quốc gia Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Ba Vì (Hà Tây), Cúc Phương (Ninh 
Bình) và Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Bình), nhưng nó vẫn bị chặt phá. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Hà Tây, Hoà Bình, 
Ninh Bình, Quảng Bình. 
- Thế giới: Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 520; FGI, 6: 1037-1038; FRPS, 13: 106; SĐVN: 313-314. 
 
304. Tên khoa học: Calamus poilanei Conrard, 1938.  
Tên Việt Nam: Song bột, Mây poilane, Poóng, Trèo đồi. 
Họ Arecaceae __ Cau 
Phân hạng: EN A1c,d+2c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài Song có giá trị xuất khẩu cao. Đã bị khai thác mạnh trong 10 năm qua. 
Hiện vẫn tiếp tục suy giảm về số lượng cá thể và môi trường sống. 
Phân bố: 
- Trong nước: Thanh Hoá, Gia Lai (Krông Pa), Lâm Đồng (Bảo Lộc), Phú Yên (Sông Hinh), 
Khánh Hoà (Vọng Phu), Bình Phước (Đức Long, Phước Long). 
- Thế giới: Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3(1): 532; FGI, 6: 1027-1029; SĐVN: 314-315. 
 
305. Tên khoa học: Guihaia grossefibrosa (Gagnep.) J. Dransf., S. K. Lee & Wei, 1985. 
Synonym: Rhapis grossefibrosa Gagnep. 1937. 
Tên Việt Nam: Hèo sợi to, Mật cật sợi to. 
Họ Arecaceae __ Cau 
Phân hạng: EN B1+2e 
Cơ sở phân hạng: Mọc dưới rừng, trên núi đá vôi. Nguồn gen quý và độc đáo. Loài có khu 
phân bố rải rác, môi trường sống bị tàn phá nhiều. 
Phân bố: 
- Trong nước: Cao Bằng (Trà Lĩnh), Tuyên Quang (Na Hang), Thanh Hoá (Bá Thước), Nghệ 
An (Vinh). 
- Thế giới: Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3(1): 498; FGI, 6: 994-995; FRPS, 13: 17; SĐVN: 344. 



Danh lục đỏ việt nam – phần ii. Thực vật 

 
 
322

81. Asparagaceae __ Họ Măng tây 

306. Tên khoa học: Asparagus filicinus Buch - Ham. ex D. Don, 1825.  
Tên Việt Nam: Thiên môn ráng. 
Họ Asparagaceae __ Măng tây 
Phân hạng: EN B1+2b,c 
Cơ sở phân hạng: Hai điểm phân bố đã biết quá tách biệt, ước tính diện tích nơi cư trú < 500 
km2. Môi trường sống và phân bố bị thu hẹp do phá rừng làm rẫy (Sa Pa) và đã từng bị khai 
thác (Lang Bian). 
Phân bố: 
- Trong nước: Lào Cai (Sa Pa), Lâm Đồng (Lang Bian). 
- Thế giới: ấn Độ, Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 461; SĐVN: 305; TCDL, 6(4): 99; TĐCT: 1150. 
 

82. Colchicaceae __ Họ Ngót ngoẻo 

307. Tên khoa học: Iphigenia indica (L.) Kunth, 1843.  
Synonym: Melanthium indicum L. 1771. 
Tên Việt Nam: Yến phi, Sơn từ cô, Thảo bối mẫu, Thổ bối mẫu. 
Họ Colchicaceae __ Ngót ngoẻo 
Phân hạng: EN B1 + 2b, c. 
Cơ sở phân hạng: Mọc dưới tán rừng. Loài hiếm, đồng thời do nạn phá rừng làm cho nơi cư 
trú bị xâm hại. 
Phân bố: 
- Trong nước: Gia Lai (An Khê), Bình Thuận (Cà Đú). 
- Thế giới: ấn Độ, Trung Quốc, Mianma, Philippin, Indônêxia, Ôxtrâylia. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 589; DLTN: 187; FRPS, 14: 64; ICS, 5: 440; SĐVN: 346; TCSH, 
17(4, C§): 128. 
 

83. Convallariaceae __ Họ Mạch môn đông 
 
308. Tên khoa học: Disporopsis longifolia Craib, 1912.     
Synonym: Polygonatum laoticum Gagnep. 1934. 
Tên Việt Nam: Hoàng tinh cách, Co hán han, Hoàng tinh lá mọc cách, Hoàng tinh hoa trắng, 
Néeng lài. 
Họ Convallariaceae __ Mạch môn đông 
Phân hạng: VU A1c,d 
Cơ sở phân hạng: Mọc rải rác trong rừng. Loài thường xuyên bị khai thác, trữ lượng giảm 
mạnh. Nạn phá rừng làm nương rẫy cũng trực tiếp làm thu hẹp vùng phân bố và nơi cư trú. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lai Châu (Phong Thổ), Điện Biên, Lào Cai (Mường Khương, Bát Xát, Than 
Uyên, Văn Bàn), Sơn La (Mường La), Hà Giang (Quản Bạ, Bắc Mê), Cao Bằng (Quảng Hoà), 
Bắc Kạn (Ba Bể, Na Rì), Thái Nguyên (Tam Đảo), Lạng Sơn (Tràng Định, Bắc Sơn), Vĩnh 
Phúc (Tam Đảo), Hà Tây (Ba Vì), Hoà Bình (Mai Châu), Ninh Bình (Cúc Phương). 
- Thế giới: Trung Quốc, Thái Lan, Lào. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 398; SĐVN: 339; SMP, 1: 296; STCT: 224; TCDL, 6(4): 99; TĐCT: 568. 
 
309. Tên khoa học: Ophiopogon tonkinensis Rodr. 1928.  
Tên Việt Nam: Xà bì bắc bộ, Diên giai thảo nhiều hoa, Mạch môn bắc. 
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Họ Convallariaceae __ Mạch môn đông 
Phân hạng: VU B1 + 2b, c. 
Cơ sở phân hạng: Mọc dưới tán rừng. Nguồn gen hiếm, khu phân bố bị thu hẹp do nạn chặt 
phá rừng. 
Phân bố: 
- Trong nước: Hà Giang (Đồng Văn), Lạng Sơn (Đồng Đăng), Thái Nguyên, Quảng Ninh, 
Hoà Bình. 
- Thế giới: Trung Quốc (Vân Nam). 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 585; FGI, 6: 657; FRPS, 15: 142; ICS, 5: 525; SĐVN: 352; TCSH, 17 
(4, C§): 122. 
 
310. Tên khoa học: Peliosanthes teta Andr. 1810.     
Synonym: Teta viridiflora Roxb. 1832; Peliosanthes tonkinensis F. T. Wang & T. Tang, 1936. 
Tên Việt Nam: Sâm cau, Huệ đá. 
Họ Convallariaceae __ Mạch môn đông 
Phân hạng: VU A1c,d. 
Cơ sở phân hạng: Mọc dưới tán rừng, trong hốc cây. Loài làm thuốc được nhân dân khai thác 
nhiều dẫn đến cạn kiệt, đồng thời nạn phá rừng làm nương rẫy cho nên nơi cư trú bị xâm hại 
và thu hẹp. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lai Châu (Phong Thổ), Sơn La (Mộc Châu), Lạng Sơn, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc 
(Tam Đảo), Thanh Hoá, Lâm Đồng, Ninh Thuận. 
- Thế giới: ấn Độ, Trung Quốc, Mianma, Thái Lan, Malaixia. 
Tài liệu dẫn: CCNVN, 2: 636; FGI, 6: 669; FH, 4: 112; FRPS, 15: 16; TCSH, 17(4, CĐ): 122; 
DLTN: 187. 
 
311. Tên khoa học: Polygonatum kingianum Coll. ex Hemsl. 1890.  
Tên Việt Nam: Hoàng tinh vòng, Củ cơm nếp, Hoàng tinh hoa đỏ, Hoàng tinh lá mọc 
vòng, Kinh lài. 
Họ Convallariaceae __ Mạch môn đông 
Phân hạng: EN A1c,d 
Cơ sở phân hạng: Mọc dưới tán rừng, ở độ cao 1300-1799 m. Loài thường xuyên bị khai thác, 
đã trở nên khan hiếm. Nạn phá rừng làm nương rẫy cũng làm thu hẹp khu phân bố ở Quản Bạ, 
Sìn Hồ, Phong Thổ, núi Hàm Rồng. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lai Châu (Sìn Hồ, Phong Thổ), Điện Biên (Tủa Chùa), Lào Cai (Sa Pa, Bát Xát, 
Than Uyên), Sơn La (Mộc Châu, Sông Mã, Mường Và), Yên Bái (Nghĩa Lộ), Hà Giang (Yên 
Minh, Quản Bạ, Đồng Văn, Mèo Vạc), Cao Bằng (núi Pia Oắc). 
- Thế giới: ấn Độ, Trung Quốc, Mianma. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 599; SĐVN: 360; SMP, 2: 199; STCT: 223; TCDL, 6(4): 99; TĐCT: 568. 
 
312. Tên khoa học: Polygonatum punctatum Royle, 1839.  
Tên Việt Nam: Hoàng tinh đốm, Hoàng tinh đá, Hoàng tinh phụ sinh. 
Họ Convallariaceae __ Mạch môn đông 
Phân hạng: EN A1a,c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài hiếm về giá trị nguồn gen. Loài duy nhất trong họ Hành (Liliaceae) 
sống phụ sinh. Hai điểm phân bố ở phía bắc có số cá thể không nhiều. Nạn phá rừng làm mất 
nơi sống. Rất khó trồng. Có nguy cơ bị tuyệt chủng cao. 
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Phân bố: 
- Trong nước: Lào Cai (Sa Pa: Bản Khoang, Tả Giàng Phình), Yên Bái (Mù Cang Chải: Tà Cố Y), 
Kon Tum và Lâm Đồng. 
- Thế giới: ấn Độ, Nêpan, Butan, Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 600; TCDL, 6(4): 99; TĐCT: 568. 
 
313. Tên khoa học: Reineckia carnea (Andr.) Kunth, 1842.  
Synonym: Sansevieria carnea Andr. 1804; Reineckia yunnanensis W. W. Smith, 1920. 
Tên Việt Nam: Cát dương thảo, Sốt rét lá nhỏ 
Họ Convallariaceae __ Mạch môn đông 
Phân hạng: VU A1c,d. 
Cơ sở phân hạng: Loài đang bị khai thác nhiều để lấy nguyên liệu làm thuốc sẽ dẫn đến cạn 
kiệt, nạn phá rừng làm nương rẫy càng gây nên nơi cư trú bị xâm hại. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lào Cai (Sa Pa), Sơn La (Bắc Yên), Yên Bái. 
- Thế giới: Trung Quốc, Nhật Bản. 
Tài liệu dẫn: FRPS, 15: 4; FY, 7: 699; ICS, 5: 492; SĐVN: 363; TCSH, 17(4, CĐ): 123. 
 
 

84. Cyperaceae __ Họ Cói 
 
314. Tên khoa học: Carex bavicola Raym. 1959.  
Tên Việt Nam: Cói túi ba vì. 
Họ Cyperaceae __ Cói 
Phân hạng: VU A1c 
Cơ sở phân hạng: Nguồn gen rất hiếm và độc đáo, nơi cư trú bị chia cắt, bị đe doạ do tác 
động môi trường. 
Phân bố: 
- Trong nước: Cao Bằng (Nguyên Bình: đèo Lê A), Vĩnh Phúc (Tam Đảo), Hà Tây (Ba Vì). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: FGI, 7: 178; SĐVN: 315; TCSH, 16(4): 117; TVCVN, 3: 435. 
 
315. Tên khoa học: Carex hatuyenensis K. Khoi, 1979.  
Tên Việt Nam: Cói túi hà tuyên. 
Họ Cyperaceae __ Cói 
Phân hạng: VU A1c 
Cơ sở phân hạng: Nguồn gen hiếm, nơi cư trú bị chia cắt, bị đe doạ do tác động môi trường. 
Phân bố: 
- Trong nước: Hà Giang (Đồng Văn: Phó Bảng), Hoà Bình (Lương Sơn). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 733; SĐVN: 316; TCSH, 16(4, CĐ):118; TVCVN, 3: 496. 
 
316. Tên khoa học: Carex khoii Egor. & Aver. 1989  
Tên Việt Nam: Cói túi ba mùn, Cói túi hải đảo, Cói túi hữu nghị. 
Họ Cyperaceae __ Cói 
Phân hạng: CR B1+2b 
Cơ sở phân hạng: Nguồn gen hiếm, điểm phân bố rất hẹp, bị đe doạ do tác động môi trường. 
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Phân bố: 
- Trong nước: Mới thấy ở Quảng Ninh (Ba Mùn). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 730; TCSH, 16(4): 118; TVCVN, 3: 492. 
 
317. Tên khoa học: Carex kucyniakii Raym. 1955.  
Tên Việt Nam: Cói túi diệp đơn, Kiết kucyniak. 
Họ Cyperaceae __ Cói 
Phân hạng: CR B1+2b 
Cơ sở phân hạng: Nguồn gen hiếm và độc đáo, nơi cư trú bị chia cắt, bị đe doạ do tác động 
môi trường. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lào Cai (Sa Pa, Song Ta Van), Sơn La (Mộc Châu). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 732; TCSH, 16(4): 119; TVCVN, 3: 494. 
 
318. Tên khoa học: Eriophorum comosum Nees, 1834.  
Tên Việt Nam: Cói tơ nhiều bông. 
Họ Cyperaceae __ Cói 
Phân hạng: VU A1a 
Cơ sở phân hạng: Nguồn gen hiếm, bị đe doạ do tác động môi trường. 
Phân bố: 
- Trong nước: Hoà Bình (Đà Bắc: Chợ Bờ). 
- Thế giới: ấn Độ, Trung Quốc, Inđônêxia. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 635; FGI, 7: 138; SĐVN: 341; TCSH, 16(4): 125; TVCVN, 3: 102. 
 
319. Tên khoa học: Scirpus kimsonensis K. Khoi, 1996.   
Tên Việt Nam: Cỏ ngạn, Cói giùi kim sơn, Cói giùi nước mặn. 
Họ Cyperaceae __ Cói 
Phân hạng: EN B1+2a,b,c,d 
Cơ sở phân hạng: Nguồn gen rất hiếm, mọc trong môi trường các cửa sông thuộc vùng triều 
ven biển; nhiều nơi do khai hoang lấn biển đã làm mất môi trường sống; hiện nay chỉ tồn tại 
rất ít ở 1 điểm Kim Sơn. Loài cây tiên phong và có giá trị làm thức ăn cho vịt, chim. 
Phân bố: 
- Trong nước: Thái Bình, Nam Định (Xuân Thuỷ, Nghĩa Hưng), Ninh Bình (Kim Sơn). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: TCSH 18(4): 5; TVCVN, 3: 78. 
 
320. Tên khoa học: Thoracostachyum vietnamense K. Khoi, 1979.  
Tên Việt Nam: Cói rừng việt nam, Lác rừng việt nam. 
Họ Cyperaceae __ Cói 
Phân hạng: VU A1a 
Cơ sở phân hạng: Loài có khu phân bố rất hẹp, nguồn gen hiếm, bị đe doạ do tác động môi 
trường bị khai phá. 
Phân bố: 
- Trong nước: Mới thấy ở Hoà Bình (Lương Sơn). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: SĐVN: 380; TCSH, 16(4): 139; TVCVN, 3: 44. 
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85. Dioscoreaceae __ Họ củ nâu 

321. Tên khoa học: Dioscorea collettii Hook. f. 1892.  
Synonym: Dioscorea oenea Prain & Burk. 1914. 
Tên Việt Nam: Nần nghệ, Từ collett. 
Họ Dioscoreaceae __ Củ nâu 
Phân hạng: EN A1a,b,c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài có khu phân bố (ở Việt Nam) rất hẹp, mọc rất rải rác, lại bị khai thác 
lấy nguyên liệu làm thuốc; thêm nữa nơi cư trú bị đe doạ do việc đốt nương làm rẫy.  
Phân bố: 
- Trong nước: Sơn La (Mộc Châu). 
- Thế giới: ấn Độ, Trung Quốc, Mianma. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 932; ICS, 5: 557; SĐVN: 336; TĐCT: 1292. 
 
322. Tên khoa học: Dioscorea dissimulans Prain & Burk. 1933.  
Tên Việt Nam: Nần gừng, Nần nghệ, Từ đấu. 
Họ Dioscoreaceae __ Củ nâu 
Phân hạng: VU B1+2b,c 
Cơ sở phân hạng: Phân bố chủ yếu ở khu vực miền Trung, ước tính tổng diện tích khu phân 
bố 20.000 km2 và nơi cư trú < 2000km2. Môi trường sống và phân bố thường xuyên bị xâm 
hại do nạn phá rừng, canh tác nương rẫy. 
Phân bố: 
- Trong nước: Quảng Nam (Trà My, Duy Xuyên), Quảng Ngãi, Bình Định (An Lão), Khánh 
Hoà (Khánh Sơn, Khánh Vĩnh). 
- Thế giới: Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 936; FGI, 6: 714; TCDL, 6(4): 99. 
 
323. Tên khoa học: Dioscorea membranacea Pierre ex Prain & Burk. 1914.  
Tên Việt Nam: Nần đen, Nần gạc nai, Từ mỏng. 
Họ Dioscoreaceae __ Củ Nâu 
Phân hạng: EN A1a,b 
Cơ sở phân hạng: Vùng phân bố rộng, nhưng nơi cư trú rất hẹp, số lượng ít, nguồn gen hiếm; 
làm thuốc. Bị khai thác. 
Phân bố: 
- Trong nước: Sơn La (Mộc Châu), Gia Lai (Krông Pa), Bà Rịa-Vũng Tàu (Núi Đinh), Kiên 
Giang (Hà Tiên). 
- Thế giới: Thái Lan, Mianma. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 934; SĐVN: 337. 
 
324. Tên khoa học: Dioscorea zingiberensis  Wright, 1903.  
Tên Việt Nam: Củ mài gừng, K’lóh (Ba Na), Từ gừng, Từ tam giác. 
Họ Dioscoreaceae __ Củ nâu 
Phân hạng: VU A1c,d, B1+2b,c 
Cơ sở phân hạng: Vùng phân bố chủ yếu tập trung ở khu vực miền Trung và Nam Tây 
Nguyên. Ước tính diện tích nơi cư trú < 2000 km2 và khu phân bố < 20.000 km2. Môi trường 
bị xâm hại, thu hẹp phân bố (hồ thuỷ điện Vĩnh Sơn). Bị khai thác (củ) làm thuốc duốc cá 
hàng năm. 
Phân bố: 
- Trong nước: Quảng Nam (Trà My), Quảng Ngãi, Bình Định (Vĩnh Thạnh), Lâm Đồng (Bảo 
Lộc, Lâm Hà). 
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- Thế giới: Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 933; SĐVN: 338; TCDL, 6(4): 99; TĐCT: 329. 
 

 
 

86. Hypoxidaceae __ Họ Hạ trâm 

325. Tên khoa học: Curculigo orchioides Gaertn. 1788.   
Tên Việt Nam: Ngải cau, Cồ nốc lan, Nam sáng ton, Sâm cau, Soọng ca, Thài léng. 
Họ Hypoxidaceae __ Hạ trâm 
Phân hạng: EN A1a,c,d 
Cơ sở phân hạng: Mặc dù phân bố tương đối rộng nhưng số lượng cá thể không nhiều. Đã bị 
khai thác, nơi sống bị xâm hại (Sơn La, Tuyên Quang, Hoà Bình đã trở nên hiếm rõ rệt). 
Phân bố: 
- Trong nước: Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Tây (Ba Vì), Hà Nam, Ninh Bình (Võ Xã), Đà 
Nẵng (Bà Nà), Quảng Nam, Kon Tum, Lâm Đồng, Bà Rịa-Vũng Tàu (Côn Đảo). 
- Thế giới: ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Campuchia, Malaixia, Philippin, Inđônêxia, 
Nhật Bản. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 624; STCT: 393; TCDL, 6(4): 99; TĐCT: 1028. 

 
87. Liliaceae __ Họ Hành 

326. Tên khoa học: Lilium brownii var. viridulum Baker, 1885.  
Synonym: Lilium brownii var. colchesteri Wils. ex Stapf. 1921. 
Tên Việt Nam: Bách hợp, Bạch huệ núi, Khẻo a (Tày), Kíp pá, Tỏi rừng, Xuốn phạ. 
Họ Liliaceae __ Hành 
Phân hạng: EN A1a,c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài cây thuốc quý, đã bị khai thác nhiều, nạn phá rừng làm nương rẫy 
cũng làm cho nơi cư trú bị xâm hại nghiêm trọng. Gần đây còn bị khai thác lấy nguyên liệu 
bán qua biên giới. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lai Châu (Phong Thổ, Sìn Hồ), Lào Cai (Sa Pa, Bát Xát, Than Uyên), Hà Giang 
(Đồng Văn, Quản Bạ, Yên Minh), Yên Bái (Mù Cang Chải), Lạng Sơn (Đồng Đăng), Kon 
Tum (Ngọc Linh). 
- Thế giới: Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 596; FGI, 6: 808; HDKV: 78; TCDL, 6(4): 99; TCSH, 17(4): 127; 
T§CT: 53. 
 

88. Narthericaceae __ Họ Cỏ sao 

327. Tên khoa học: Petrosavia sakuraii (Makino) J. J. Smith ex V. Steen. 1934. 
Synonym: Miyoshia sakuraii Makino, 1903; Petrosavia sinii auct. non (Krause) Krause, 1930: 
Gagnep. 1934; Protolirion sakuraii (Makino) Dandy, 1931. 
Tên Việt Nam: Vô diệp liên sakura 
Họ Narthericaceae __ Cỏ sao  
Phân hạng: CR B1 + 2 b,c. 
Cơ sở phân hạng: Mọc dưới tán rừng. Là nguồn gen hiếm và độc đáo trong bộ Loa kèn 
(Liliales). Rất hiếm gặp, số lượng cá thể ít, đồng thời nạn phá rừng làm nương rẫy dẫn đến nơi 
cư trú bị xâm hại. 
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Phân bố: 
- Trong nước: Quảng Ninh (Hạ Long). 
- Thế giới: Trung Quốc, Thái Lan, Malaixia, Philippin, Inđônêxia, Ôxtrâylia. 
Tài liệu dẫn: FGI, 6: 802; FM, 1,9(1): 200; SĐVN: 358; TCSH, 18(4): 128. 

 
 

89. Orchidaceae __ Họ Lan 

328. Tên khoa học: Acampe bidoupense (Tixier & Guillaum.) Aver. 1994.  
Synonym: Saccolabium bidoupense Tixier & Guillaum. 1963; Cleisostoma bidoupense (Tixier 
& Guillaum.) Aver. 1988; Deceptor bidoupensis (Tixier & Guillaum.) Seidenf. 1992. 
Tên Việt Nam: Acam bì đúp 
Họ Orchidaceae - Họ Lan  
Phân hạng: EN B1+2b,c. 
Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu, là nguồn gen quý của Việt nam. Có khu phân bố và nơi cư trú 
rất hẹp. Hiện đã bị suy giảm nghiêm trọng do chặt phá rừng huỷ hoại môi trường sống. 
Phân bố: 
- Trong nước: Mới thấy ở Lâm Đồng (Lang Bian, Bì Đúp). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: OB, 114: 363; IGVO: 397; SĐVN: 324. 
 
329. Tên khoa học: Anoectochilus acalcaratus Aver. 1996.   
Tên Việt Nam: Kim tuyến không cùa. 
Họ Orchidaceae __ Lan 
Phân hạng: EN A1d, B1+2b,c,e 
Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu của Việt Nam, có khu phân bố và nơi cư trú rất hẹp; mới chỉ 
tìm thấy ở dãy núi Ngọc Linh (Kon Tum). Thuộc nhóm Lan kim tuyến là đối tượng săn tìm 
thu hái (nhổ toàn cây) của tư thương để làm thuốc đến mức gần như tuyệt diệt ở ngoài thiên nhiên. 
Phân bố: 
- Trong nước: Mới thấy ở Kon Tum (Ngọc Linh). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: BZh, 81(10): 73, fig.1; TCR: 265. 
 
330. Tên khoa học: Anoectochilus calcareus Aver. 1996.   
Tên Việt Nam: Kim tuyến đá vôi 
Họ Orchidaceae __ Lan 
Phân hạng: EN A1d 
Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu của Việt Nam, có khu phân bố và nơi cư trú chia cắt. Nguồn 
gen hiếm, có lá đẹp để làm cảnh lại thuộc nhóm Lan kim tuyến là đối tượng săn tìm thu hái 
của tư thương để làm thuốc đến mức gần như tuyệt diệt ở ngoài thiên nhiên. 
Phân bố: 
- Trong nước: Hà Giang (Quản Bạ), Hòa Bình (Mai Châu), Quảng Bình (Kẻ Bàng), Khánh 
Hòa, Lâm Đồng (Bì Đúp). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: BZh, 81(10): 78-83; TCR: 265. 
 
331. Tên khoa học: Anoectochilus chapaensis Gagnep. 1931.   
Tên Việt Nam: Giải thùy sa pa, Kim tuyến sa pa, Lan nhung sa pa. 
Họ Orchidaceae __ Lan 
Phân hạng: EN A1d. 
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Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu và là nguồn gen hiếm của Việt Nam. Khu phân bố và nơi cư 
trú bị chia cắt. Là đối tượng bị săn lùng và khai thác để làm thuốc. Loài có nguy cơ tuyệt 
chủng do bị thu hái quá mức và nạn phá rừng làm mất điều kiện sống. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lào Cai (Sa Pa), Thừa Thiên-Huế (Bạch Mã). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: CCVN 3(2): 972; FGI, 6(2): 572; IGVO: 44; SĐVN: 302; TCR: 265. 
 
332. Tên khoa học: Anoectochilus setaceus Blume, 1825.   
Synonym: Chrysobaphus roxburghii Wall. 1826; Anoectochilus roxburghii (Wall.) Wall. ex 
Lindl. 1840. 
Tên Việt Nam: Lan kim tuyến, Giải thùy roxburgh, Giải thùy tơ, Kim tuyến đỏ, Sữa hồng. 
Họ Orchidaceae __ Lan  
Phân hạng: EN A1a,c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài có giá trị làm thuốc và làm cảnh, có khu phân bố và nơi cư trú chia 
cắt. Thuộc nhóm Lan kim tuyến, tuy có 1 điểm nằm trong Vườn quốc gia Tam Đảo nhưng là 
đối tượng săn tìm thu hái của tư thương để làm thuốc đến mức gần như tuyệt diệt ở ngoài 
thiên nhiên. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lào Cai (Sa Pa, Văn Bàn), Hà Tĩnh (Hương Sơn), Quảng Trị, Kon Tum (Đắk 
Glei, Sa Thày), Đắk Lắk (Krông Bông), Lâm Đồng (Lạc Dương).  
- Thế giới: ấn Độ, Nêpan, Butan, Trung Quốc, Mianma, Thái Lan, Lào, Campuchia, Malaixia, 
In®«nªxia. 
Tài liệu dẫn: BZh, 85(3): 129; CCVN, 3: 973; FGI, 6: 569; IGVO: 46; OB, 114: 31; TĐCT: 1079. 
 
333. Tên khoa học: Anoectochilus tridentatus Seidenf. ex Aver. 1990.   
Tên Việt Nam: Giải thùy ba răng. 
Họ Orchidaceae __ Lan  
Phân hạng: EN A1d+2e 
Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu của Việt Nam, có khu phân bố và nơi cư trú rất hẹp (mới chỉ 
gặp ở 1 điểm). Thuộc nhóm Lan kim tuyến, tuy nằm trong Vườn quốc gia Tam Đảo nhưng là 
đối tượng săn tìm thu hái của tư thương để làm thuốc đến mức gần như tuyệt diệt ở ngoài 
thiên nhiên. 
Phân bố: 
- Trong nước: Mới thấy ở Vĩnh Phúc (Tam Đảo).  
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: IGVO: 44; OB, 114: 33; SĐVN: 304; SVF, 1: 25. 
 
334. Tên khoa học: Bulbophyllum astelidum Aver. 1994.   
Tên Việt Nam: Cầu diệp sao. 
Họ Orchidaceae __ Lan 
Phân hạng: EN B1+2b,c 
Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu của Việt Nam, có nơi cư trú và khu phân bố hẹp. Hiện mới 
chỉ gặp ở 1 điểm của khu phân bố. Nơi cư trú thường xuyên bị đe dọa xâm hại. 
Phân bố: 
- Trong nước: Mới thấy ở Gia Lai (K’ Bang: Trạm Lập). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: IGVO: 263-264. 
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335. Tên khoa học: Bulbophyllum averyanovii Seidenf. 1992.   
Synonym: Bulbophyllum dhaninivatii auct. (SVF, 1: 34), non Seidenf. (1965) 
Tên Việt Nam: Cầu diệp cánh nhọn, Lọng averyanov. 
Họ Orchidaceae __ Lan 
Phân hạng: EN B1+2b,c. 
Cơ sở phân hạng: Nguồn gen quý hiếm của Việt Nam. Loài có khu phân bố và nơi cư trú rất 
hẹp. Hiện đã bị suy giảm nghiêm trọng do chặt phá rừng huỷ hoại nơi cư trú. 
Phân bố: 
- Trong nước: Gia Lai (Chư Pah, Gia Lu). 
- Thế giới: Thái Lan. 
Tài liệu dẫn: OB, 114: 263; SĐVN: 308. 
 
336. Tên khoa học: Bulbophyllum ngoclinhensis Aver. 1997.   
Tên Việt Nam: Cầu diệp ngọc linh 
Họ Orchidaceae __ Lan 
Phân hạng: EN B1+2b,c 
Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu của Việt Nam, có nơi cư trú và khu phân bố rất hẹp, mới chỉ 
tìm thấy ở dãy núi Ngọc Linh (Kon Tum). Nơi cư trú luôn luôn bị đe dọa xâm hại. 
Phân bố: 
- Trong nước: Mới thấy ở Kon Tum (Đắk Glei: núi Ngọc Linh). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: BZh, 83(3): 131-148. 
 
337. Tên khoa học: Bulbophyllum purpureifolium Aver. 1997.   
Tên Việt Nam: Cầu diệp lá đỏ, Lọng lá tím. 
Họ Orchidaceae __ Lan 
Phân hạng: EN B1+2b,c 
Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu của Việt Nam, có khu phân bố và nơi cư trú rất chia cắt. Chất 
lượng nơi cư trú thường xuyên bị đe dọa suy giảm. 
Phân bố: 
- Trong nước: Hà Giang (Bắc Quang), Cao Bằng (Trà Lĩnh), Hòa Bình (Thung Khe). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: BZh, 83(3): 131-148. 
 
338. Tên khoa học: Bulbophyllum tixieri Seidenf. 1992.   
Tên Việt Nam: Cầu diệp tixier 
Họ Orchidaceae __ Lan 
Phân hạng: EN B1+2b,c. 
Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu và là nguồn gen quý hiếm của Việt Nam. Có khu phân bố và 
nơi cư trú rất hẹp. Hiện đã bị suy giảm nghiêm trọng do chặt phá rừng huỷ hoại nơi cư trú. 
Phân bố: 
- Trong nước: Kon Tum (Đắk Glei), Lâm Đồng (Đà Lạt, Lang Bian, Bì Đúp). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: IGVO: 398; OB, 114: 300; SĐVN: 312. 
 
339. Tên khoa học: Cleisostoma equestre Seidenf. 1992.   
Tên Việt Nam: Mật khẩu rời rạc, Nhục lan sơn trà. 
Họ Orchidaceae __ Lan 
Phân hạng: VU B1+2b,c. 
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Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu và hiếm của Việt Nam. Có khu phân bố và nơi cư trú hẹp. 
Hiện chỉ gặp ở 1 điểm. Nếu không được bảo vệ tốt sẽ có nguy cơ bị đe doạ.  
Phân bố: 
- Trong nước: Mới thấy ở Đà Nẵng (Sơn Trà). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: OB, 114: 391; SĐVN: 321. 
 
340. Tên khoa học: Coelogyne eberhardtii Gagnep. 1930.   
Tên Việt Nam: Thanh đạm một hoa, Thanh đạm eberhardt. 
Họ Orchidaceae __ Lan 
Phân hạng: EN B1+2e+3d. 
Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu của Việt Nam. Có khu phân bố và nơi cư trú hẹp; còn bị khai 
thác nhiều. Hiện đã bị suy giảm nghiêm trọng do chặt phá rừng, huỷ hoại nơi cư trú.  
Phân bố: 
- Trong nước: Mới thấy ở Lâm Đồng (Đà Lạt, Lang Bian, Bì Đúp, Klang-Yang). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: IGVO: 127; SĐVN: 323; TCR: 290. 
 
341. Tên khoa học: Coelogyne longiana Aver. 1997.   
Tên Việt Nam: Thanh đạm tây nguyên. 
Họ Orchidaceae __ Lan 
Phân hạng: EN A1d+B1+2b,c,e 
Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu của Việt Nam, có nơi cư trú và khu phân bố chia cắt; còn bị 
khai thác nhiều vì có hoa đẹp để làm cảnh. Nơi cư trú luôn luôn bị đe dọa xâm hại.  
Phân bố: 
- Trong nước: Kon Tum (Đắk Glei), Đắk Lắk (Chư Yang Sinh), Lâm Đồng (Đà Lạt). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: BZh, 82(3): 131-148; TCR: 290. 

342. Tên khoa học: Coelogyne speciosa (Blume) Lindl. 1830.   
Synonym: Chelonanthera speciosa Blume, 1825. 
Tên Việt Nam: Hoàng hạc lớn, Lan thanh đạm đơn. 
Họ Orchidaceae __ Lan 
Phân hạng: EN A1d+B1+2b,c,e 
Cơ sở phân hạng: Loài có nơi cư trú và khu phân bố rất hẹp; bị khai thác nhiều vì có hoa to và 
đẹp để làm cảnh. Nơi cư trú luôn luôn bị đe dọa xâm hại. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lâm Đồng (Đà Lạt). 
- Thế giới: Malaixia. 
Tài liệu dẫn: BLUM, 44: 290-298; CCVN, 3: 1124; IGVO: 127; TCR; 290. 

343. Tên khoa học: Cymbidium insigne Rolfe, 1904.   
Synonym: Cymbidium eburneum var parishii auct. non Hook. f. 1890. 
Tên Việt Nam: Hồng lan, Phấn hồng lan. 
Họ Orchidaceae __ Lan 
Phân hạng: EN A1d+B1+2b,c,e 
Cơ sở phân hạng: Loài có giá trị làm cảnh vì có hoa to đẹp và hương thơm. Các khu phân bố 
có độ chia cắt cao. Chất lượng nơi cư trú luôn bị đe dọa suy giảm. Các cá thể trưởng thành bị 
khai thác kiệt quệ phục vụ mục đích thương mại. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lào Cai (Sa Pa), Kon Tum (Đắk Glei), Lâm Đồng (Đà Lạt, Đơn Dương). 
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- Thế giới: Trung Quốc, Thái Lan. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 1138; CYMB: 129; FGI, 6: 420; IGVO: 304; SVF, 1: 63; TCR: 297. 
 
344. Tên khoa học: Dendrobium amabile (Lour.) O' Brien, 1909.   
Synonym: Callista amabilis Lour. 1790; Dendrobium bronckartii De Wild. 1906. 
Tên Việt Nam: Thủy tiên hường, Hoàng thảo hương thơm. 
Họ Orchidaceae __ Lan 
Phân hạng: EN B1+2e+3d 
Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu của Việt Nam, có giá trị làm cảnh cao, có khu phân bố chia 
cắt. Hiện mới chỉ gặp lại ở một trong hai điểm thuộc khu phân bố trước đây của loài này. Cây 
bị khai thác mạnh vì mục đích kinh doanh. 
Phân bố: 
- Trong nước: Quảng Trị (Làng Khoai), Thừa Thiên-Huế (Bạch Mã), Gia Lai (Chư Pah, Gia Lu). 
- Thế giới: Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 1023; FGI, 6(2): 217; IGVO: 206; SĐVN; SVF, 1: 65; TCR: 299. 
 
345. Tên khoa học: Dendrobium aphyllum (Roxb.) C. Fisch. 1928.   
Synonym: Limodorum aphyllum Roxb. 1795; Dendrobium pierardii Roxb. ex Hook. 1822. 
Tên Việt Nam: Hạc vĩ, Lan hoàng thảo hạc vĩ, Ngọc lan, Thạch hộc không lá, Vô diệp thạch 
héc,  
Họ Orchidaceae __ Lan 
Phân hạng: VU B1+2e+3d 
Cơ sở phân hạng: Loài có giá trị làm cảnh cao nên bị thu hái nhiều, khu phân bố chia cắt 
mạnh. Nơi cư trú thường xuyên bị đe dọa xâm hại. 
Phân bố: 
- Trong nước: Khánh Hòa (Hòn Ba), Lâm Đồng (Lang Bian, Đà Lạt). 
- Thế giới: ấn Độ, Ađaman, Nêpan, Butan, Trung Quốc, Mianma, Thái Lan, Lào, Malaixia. 
Tài liệu dẫn: CCNVN, 2: 1056; CCVN, 3: 1024; DLTN: 199; FGI, 6(2): 220 ; IGVO: 192; SVF, 1: 
66; TCR: 299; T§CT: 1112. 
 
346. Tên khoa học: Dendrobium bellatulum Rolfe, 1903.   
Tên Việt Nam: Bạch hỏa hoàng, Hoàng thảo đốm đỏ, Thạch hộc lùn, Tiểu mỹ thạch hộc. 
Họ Orchidaceae __ Lan 
Phân hạng: VU B1+2e+3d 
Cơ sở phân hạng: Loài có giá trị làm cảnh cao nên bị thu hái nhiều, khu phân bố chia cắt 
mạnh. Nơi cư trú thường xuyên bị đe dọa xâm hại. Số lượng cá thể trưởng thành giảm mạnh. 
Phân bố: 
- Trong nước: Kon Tum (Đắk Glei, Kon Plong, Măng Đen, Đắk Uy), Lâm Đồng (Đà Lạt, Lạc 
Dương, Bì Đúp). 
- Thế giới: ấnĐộ, Trung Quốc, Mianma, Thái Lan, Lào. 
Tài liệu dẫn: BZh, 85(3): 136; CCVN, 3: 1035; IGVO: 183; SĐVN: 326; SVF, 1: 66; TĐCT: 
1113; TCR: 299. 
 
347. Tên khoa học: Dendrobium bilobulatum Seidenf. 1985.   
Tên Việt Nam: Phiếm đờn hai thùy. 
Họ Orchidaceae __ Lan 
Phân hạng: EN B1+2e+3d 
Cơ sở phân hạng: Loài có thân và hoa rất đẹp để làm cảnh, có nơi cư trú và khu phân bố chia 
cắt. Cây trưởng thành bị thu hái nhiều phục vụ mục đích th−ong mại, nơi cư trú luôn luôn bị 
đe dọa xâm hại. 
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Phân bố: 
- Trong nước: Thừa Thiên-Huế (Bạch Mã), Lâm Đồng (Đà Lạt). 
- Thế giới: Thái Lan. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 1047; IGVO: 216; OB, 83: 218; SVF, 1: 67; TCR: 299. 
 
348. Tên khoa học: Dendrobium chrysanthum Lindl. 1830.   
Tên Việt Nam: Ngọc vạn vàng, Hoàng thảo hoa vàng, Khô mộc hoa vàng, Thúc hoa thạch hộc. 
Họ Orchidaceae __ Lan 
Phân hạng: EN B1+2e+3d 
Cơ sở phân hạng: Loài có khu phân bố và nơi cư trú chia cắt, có hoa đẹp để làm cảnh, lại có 
giá trị làm thuốc nên bị thu hái từ cây non đến cây trưởng thành (thân phơi khô được gọi là 
Thạch hộc). Số lượng cá thể trưởng thành suy giảm mạnh do bị khai thác cho các mục đích 
thương mại. 
Phân bố: 
- Trong nước: Cao Bằng, Vĩnh Phúc (Tam Đảo), Hoà Bình, Hà Tây, Quảng Trị. 
- Thế giới: ấn Độ, Nêpan, Butan, Trung Quốc, Mianma, Thái Lan, Lào. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 1025; ICS, 5: 701; OB, 114: 229; SVF, 1: 68; TĐCT: 845; TYLCB: 
177; TCR: 300. 
 
349. Tên khoa học: Dendrobium chrysotoxum Lindl. 1847.   
Synonym: Dendrobium chrysotoxum var. delacourii Gagnep. 1932. 
Tên Việt Nam: Kim điệp thân phình, Cổ chùy thạch hộc, Hoàng thảo kim điệp, Kim diệp, 
Thạch hộc dùi trống. 
Họ Orchidaceae __ Lan 
Phân hạng: EN B1+2e+3d 
Cơ sở phân hạng: Loài có khu phân bố và nơi cư trú chia cắt mạnh. Cây có hoa đẹp để làm 
cảnh, lại có giá trị làm thuốc nên bị thu hái rất mạnh kể cả cây non lẫn cây trưởng thành phục 
vụ mục đích thương mại nên khả năng tuyệt diệt chỉ trong tương lai không xa. 
Phân bố: 
- Trong nước: Nghệ An (Vinh), Kon Tum (Đắk Glei, Đắk Uy), Gia Lai (Chư Pah), Đắk Lắk 
(Buôn Ma Thuột), Lâm Đồng (Đà Lạt). 
- Thế giới: ấn Độ, Trung Quốc, Mianma, Thái Lan, Lào, Campuchia. 
Tài liệu dẫn: CCNVN, 2: 1055; CCVN, 3:1022; DLTN: 198; FGI, 6(2): 219; ICS, 5: 701; 
IGVO: 205; SFV, 1: 68; TCR: 300; T§CT: 1111. 
 
350. Tên khoa học: Dendrobium crepidatum Lindl. & Paxt. 1850.   
Tên Việt Nam: Ngọc vạn sáp, Đại hoàng thảo, Kim diệp ít lá, Tề thạch hộc, Thạch hộc hoa 
hồng,  
Họ Orchidaceae __ Lan 
Phân hạng: EN B1+2e+3d 
Cơ sở phân hạng: Loài có hoa đẹp, có giá trị làm cảnh lại có giá trị làm thuốc nên bị thu hái 
rất nhiều phục vụ mục đích thương mại. Khu phân bố chia cắt với số điểm cư trú không nhiều 
và không ở trong khu bảo tồn. Chất lượng nơi cư trú thường xuyên bị đe dọa suy giảm. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lâm Đồng (Đà Lạt, Đơn Dương), Đồng Nai (Nam Cát Tiên). 
- Thế giới: ấn Độ, Nêpan, Butan, Trung Quốc, Mianma, Thái Lan, Lào. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 1026; IGVO: 193; SFV, 1: 68; TĐCT: 1112; TCR: 300. 
 
351. Tên khoa học: Dendrobium crystallinum Reichb. f. 1868.   
Synonym: Dendrobium crystallinum var. ochroleucum Guillaum. 1940 
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Tên Việt Nam: Ngọc vạn pha lê, Hoàng thảo hoa sen, Hoàng thảo ngọc thạch, Phi điệp đơn, 
Thạch hộc kim. 
Họ Orchidaceae __ Lan 
Phân hạng: EN B1+2e+3d 
Cơ sở phân hạng: Loài có hoa đẹp, có giá trị làm cảnh cao nên bị thu hái rất nhiều. Khu phân 
bố chia cắt với số điểm cư trú không nhiều và không ở trong khu bảo tồn. Chất lượng nơi cư 
trú thường xuyên bị đe dọa suy giảm. 
Phân bố: 
- Trong nước: Quảng Trị, Gia Lai (Pleiku), Đắk Lắk, Lâm Đồng (Đà Lạt, Bảo Lộc). 
- Thế giới: Trung Quốc, Mianma, Thái Lan, Lào, Campuchia. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 1026; IGVO: 196; OB, 114: 235; SVF, 1: 69; TCR: 300. 
 
352. Tên khoa học: Dendrobium daoense Gagnep. 1949.   
Tên Việt Nam: Ngọc vạn tam đảo, Hoàng thảo tam đảo. 
Họ Orchidaceae __ Lan 
Phân hạng: EN B1+2e+3d 
Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu của Việt Nam, có khu phân bố và nơi cư trú hẹp (trên dãy 
Tam Đảo). Hoa đẹp có giá trị làm cảnh cao. Tuy điểm cư trú gặp ở hai điểm thuộc hai tỉnh 
khác nhau nhưng hai điểm này lại khá gần nhau vì cùng trên một dãy núi. Tuy khu phân bố 
thuộc Vườn quốc gia Tam Đảo nhưng vẫn bị tìm kiếm khai thác. 
Phân bố: 
- Trong nước: Thái Nguyên (Đại Từ), Vĩnh Phúc (Tam Đảo). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 1026; IGVO: 188; SĐVN: 328; SVF, 1: 70; TCR: 300.  
 
353. Tên khoa học: Dendrobium devonianum Paxt. 1840.   
Tên Việt Nam: Phương dung, Hoàng thảo, Thạch hộc môi răng. 
Họ Orchidaceae __ Lan 
Phân hạng: EN A1d, B1+2b,c 
Cơ sở phân hạng: Loài có nơi cư trú và khu phân bố rất chia cắt. Cây có hoa đẹp dùng làm 
cảnh rất tốt và có giá trị làm thuốc. Tuy tìm thấy 1 điểm thuộc khu phân bố nằm trong Vườn 
quốc gia Tam Đảo nhưng nơi cư trú vẫn thường xuyên bị đe dọa xâm hại. Các điểm còn lại 
không có gì đảm bảo không bị thu hái kiểu “triệt để” dùng làm cảnh và làm thuốc phục vụ 
mục đích thương mại. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lào Cai (Sa Pa), Vĩnh Phúc (Tam Đảo), Gia Lai (Chư Pah, Gia Lu), Lâm Đồng 
(Đà Lạt). 
- Thế giới: ấn Độ, Butan, Trung Quốc, Mianma, Thái Lan. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 1027; IGVO: 196; OB, 83: 64; SVF, 1: 70; TCR: 300; TĐCT: 902. 
 
354. Tên khoa học: Dendrobium draconis Reichb. f. 1862.   
Tên Việt Nam: Nhất điểm hồng. 
Họ Orchidaceae __ Lan 
Phân hạng: VU B1+2e+3d 
Cơ sở phân hạng: Loài có hoa đẹp nên thường bị khai thác làm cảnh. Có 1 điểm phân bố nằm 
trong vùng được bảo vệ (Bạch Mã), các điểm còn lại không có gì đảm bảo nơi cư trú không bị 
phá hại và bị thu hái tận gốc để làm cảnh vì hoa đẹp và thơm. 
Phân bố: 
- Trong nước: Thừa Thiên-Huế (Bạch Mã), Đà Nẵng (Bà Nà), Khánh Hòa (Nha Trang), Lâm 
Đồng (Đà Lạt, Lang Bian). 
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- Thế giới: ấn Độ, Thái Lan, Mianma, Lào, Campuchia. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 1036; IGVO: 182; OB, 114: 211; SVF, 1: 71; TCR: 300. 
 
355. Tên khoa học: Dendrobium farmeri Paxt. 1849.   
Synonym: Dendrobium densiflorum var. farmeri (Paxt.) Regel, 1874. 
Tên Việt Nam: Ngọc điểm, Lan thủy tiên, Thủy tiên trắng. 
Họ Orchidaceae __ Lan 
Phân hạng: VU B1+2e+3d 
Cơ sở phân hạng: Loài có hoa đẹp và thơm, nở hoa vào dịp Tết Nguyên đán nên dùng làm 
cảnh rất tốt vì hoa đẹp và thơm. Có nơi cư trú và khu phân bố rất chia cắt. Nơi cư trú thường 
xuyên bị đe dọa phá hại và cây non lẫn trưởng thành bị thu hái tận gốc phục vụ mục đích 
thương mại 
Phân bố: 
- Trong nước: Tuyên Quang (Hướng Lập), Nghệ An (Vinh), Kon Tum (Đắk Glei, Đắk Uy), 
Gia Lai (Chư Pah, Gia Lu), Lâm Đồng (Đà Lạt, Bảo Lộc). 
- Thế giới: ấn Độ, Nêpan, Butan, Thái Lan, Mianma, Malaixia. 
Tài liệu dẫn: CCNVN, 2: 1054; CCVN, 3: 1036; IGVO: 207; OB, 114: 209; SVF, 1: 71; TCR: 300. 
 
356. Tên khoa học: Dendrobium fimbriatum Hook. 1823.   
Synonym: Dendrobium fimbriatum var. oculatum Hook. 1845; Dendrobium vagans Gagnep. 
1950.  
Tên Việt Nam: Kim điệp, Long nhãn, Mã tiên thạch hộc. 
Họ Orchidaceae __ Lan 
Phân hạng: VU B1+2e+3d 
Cơ sở phân hạng: Khu phân bố và nơi cư trú bị chia cắt; cây có hoa đẹp sặc sỡ thường bị khai 
thác làm cảnh và làm thuốc, đe dọa tới sự tồn tại. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lào Cai (Sa Pa), Cao Bằng, Bắc Kạn (Ba Bể), Nghệ An (Vinh), Lâm Đồng (Đà 
Lạt, Braian, Di Linh), Cà Mau. 
- Thế giới: ấn Độ, Nêpan, Butan, Trung Quốc, Mianma, Thái Lan, Lào, Malaixia. 
Tài liệu dẫn: CCNVN, 2: 1056; CCVN, 3: 1027; DLTN: 199; FGI, 6: 219; IGVO: 190; SVF, 
1: 72; TCR: 300; T§CT: 631; TYLCB: 177-180. 
 
357. Tên khoa học: Dendrobium harveyanum Reichb. f. 1862.   
Tên Việt Nam: ý thảo, Thủy tiên tua. 
Họ Orchidaceae __ Lan 
Phân hạng: EN B1+2e+3d 
Cơ sở phân hạng: Loài có nơi cư trú và phân bố rất hẹp, có hoa đẹp dùng làm cảnh. Cá thể 
trưởng thành bị thu hái tận diệt phục vụ các mục đích thương mại, nơi cư trú thường xuyên bị 
đe dọa xâm hại. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lâm Đồng (Đà Lạt). 
- Thế giới: Mianma, Thái Lan. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 1028; IGVO: 191; OB, 114: 227; SVF, 1: 73; TCR: 300. 
 
358. Tên khoa học: Dendrobium heterocarpum Lindl. 1830.   
Synonym: Dendrobium heterocarpum var. chloranthum Gagnep. 1951. 
Tên Việt Nam: Nhất điểm hoàng. 
Họ Orchidaceae __ Lan 
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Phân hạng: EN B1+2e+3d 
Cơ sở phân hạng: Loài có khu phân bố và nơi cư trú chia cắt, có hoa đẹp để làm cảnh. Hiện 
tại nơi cư trú của cây thường xuyên bị đe dọa xâm hại. 
Phân bố: 
- Trong nước: Kon Tum, Lâm Đồng (Đà Lạt, Lạc Dương). 
- Thế giới: ấn Độ, Xri Lanca, Nêpan, Butan, Trung Quốc, Mianma, Thái Lan, Lào, Malaixia, 
In®«nªxia. 
Tài liệu dẫn: BZh, 85(3): 136; IGVO: 189; OB, 114: 229; SVF, 1: 74; TCR: 300. 
 
359. Tên khoa học: Dendrobium longicornu Lindl. 1830.   
Tên Việt Nam: Đại giác, Hoàng thảo sừng, Thạch hộc cùa dài, Trường cùa thạch hộc. 
Họ Orchidaceae __ Lan 
Phân hạng: EN B1+2e+3d 
Cơ sở phân hạng: Loài có khu phân bố và nơi cư trú chia cắt, cây có hoa đẹp để làm cảnh 
đồng thời là cây làm thuốc. Hiện tại nơi cư trú của cây thường xuyên bị xâm hại, cây bị thu 
hái rất nhiều dưới dạng khô làm thuốc phục vụ mục đích thương mại. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lào Cai (Sa Pa), Cao Bằng, Vĩnh Phúc (Tam Đảo), Lâm Đồng (Đà Lạt, Lang Bian). 
- Thế giới: ấn Độ, Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 1038; IGVO: 181; SĐVN: 330; SVF, 1: 76; TCR: 300; TĐCT: 1111; 
TYLCB: 177-180; 
 
360. Tên khoa học: Dendrobium moschatum (Buch.-Ham.) Sw. 1806.   
Synonym: Epidendrum moschatum Buch.-Ham. in Symes, 1800. 
Tên Việt Nam: Thái bình, Hoàng thảo da cam. 
Họ Orchidaceae __ Lan 
Phân hạng: EN A1d, B1+2b,c 
Cơ sở phân hạng: Loài có khu phân bố và nơi cư trú chia cắt, có hoa đẹp và có hương thơm, 
thường bị thu thập làm cảnh. Cây đã bị thu hái rất nhiều. Nơi cư trú thường xuyên bị đe dọa 
xâm hại. 
Phân bố: 
- Trong nước: Thừa Thiên-Huế, Lâm Đồng (Đà Lạt). 
- Thế giới: ấn Độ, Nêpan, Butan, Trung Quốc, Mianma, Thái Lan, Lào. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 1029; IGVO: 190; OB, 114: 229; SVF, 1: 76; TCR: 300. 
 
361. Tên khoa học: Dendrobium nobile var. alboluteum Huyen & Aver. 1989.   
Tên Việt Nam: Hoàng thảo hoa trắng-vàng, Hoàng thảo tâm vàng. 
Họ Orchidaceae __ Lan 
Phân hạng: EN B1+2b,c,e 
Cơ sở phân hạng: Thứ đặc hữu của Việt Nam, có khu phân bố và nơi cư trú rất hẹp; mới chỉ 
gặp ở 1 điểm của khu phân bố. Cây hoa đẹp có giá trị làm cảnh cao. Nơi cư trú bị xâm hại và 
cá thể trưởng thành bị khai thác ở mức độ nghiêm trọng. 
Phân bố: 
- Trong nước: Mới thấy ở Gia Lai (Chư Pah, Gia Lu). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: BZh, 74(7): 1039; IGVO: 193-194; SĐVN: 331; SVF, 1: 77; TCR: 300. 
 
362. Tên khoa học: Dendrobium ochraceum De Wild. 1906.   
Tên Việt Nam: Cánh sét, Hoàng thảo hương thơm, Hoàng thảo vạch đỏ. 
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Họ Orchidaceae __ Lan 
Phân hạng: EN A1d, B1+2b,c 
Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu của Việt Nam, có nơi cư trú và khu phân bố rất hẹp, mới gặp 
ở 1 điểm trong khu phân bố. Có giá trị làm cảnh cao nên thường bị thu hái nhiều làm giảm số 
lượng cá thể trưởng thành một cách nghiêm trọng. Nơi cư trú thường xuyên bị đe dọa xâm hại. 
Phân bố: 
- Trong nước: Mới thấy ở Gia Lai (K’ Bang, Kon Hà Nừng). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 1037; IGVO: 182; OB, 114: 219; SĐVN: 332; SVF, 1: 77. 
 
363. Tên khoa học: Dendrobium wardianum R. Warner, 1862.   
Tên Việt Nam: Ngũ tinh, Hoàng thảo đốm tía. 
Họ Orchidaceae __ Lan 
Phân hạng: VU B1+2e 
Cơ sở phân hạng: Loài có khu phân bố và nơi cư trú hẹp, cây có hoa to và đẹp có giá trị làm 
cảnh cao. Hiện nó được bảo vệ tại Vườn quốc gia Cúc Phương. Tuy nhiên loài này chỉ có 1 
điểm duy nhất và nơi cư trú vẫn thường xuyên bị đe dọa xâm hại. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lào Cai (Sa Pa), Ninh Bình (Cúc Phương: núi Mây Bạc). 
- Thế giới: ấn Độ, Butan, Trung Quốc, Mianma, Thái Lan. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 1033; IGVO: 195; SĐVN: 334; SVF, 1: 83; TCR: 301.  
 
364. Tên khoa học: Dendrobium wattii (Hook. f.) Reichb. f. 1888.   
Synonym: Dendrobium cariniferum var. wattii Hook. f. 1883; Dendrobium evrardii Gagnep. 1930. 
Tên Việt Nam: Hoạt lan. 
Họ Orchidaceae __ Lan 
Phân hạng: EN B1+2b,c,e 
Cơ sở phân hạng: Loài có khu phân bố và nơi cư trú chia cắt. Cây có hoa to và đẹp có giá trị 
làm cảnh cao. Nơi cư trú thường xuyên bị đe dọa xâm hại và số lượng cá thể trưởng thành 
giảm nhanh do bị thu hái phục vụ các mục đích thương mại. 
Phân bố: 
- Trong nước: Kon Tum (Đắk Glei), Lâm Đồng (Đà Lạt, Lạc Dương, Bì Đúp). 
- Thế giới: ấn Độ, Mianma, Thái Lan. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 1038; DLTN: 199; FGI, 6: 230; IGVO: 181; OB, 114: 212; SVF, 1: 
83; TCR: 301.  
 
365. Tên khoa học: Dendrobium williamsonii Day & Reichb. f. 1869.   
Synonym: Dendrobium wattii auct. (Guillaum. 1953, p. p) non Reichb. f. (1888) 
Tên Việt Nam: Bình minh, Thạch hộc lông đen. 
Họ Orchidaceae __ Lan 
Phân hạng: EN B1+2b,c,e 
Cơ sở phân hạng: Loài có khu phân bố và nơi cư trú chia cắt. Cây có hoa to và đẹp có giá trị 
làm cảnh cao, đồng thời cũng có giá trị làm thuốc. Nơi cư trú thường xuyên bị đe dọa xâm hại 
và số lượng cá thể trưởng thành giảm nhanh do bị thu hái phục vụ các mục đích thương mại. 
Phân bố: 
- Trong nước: Đà Nẵng (Tourane, Bà Nà), Lâm Đồng (Đà Lạt, Lạc Dương). 

- Thế giới: ấn Độ, Trung Quốc, Mianma. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 1038; IGVO: 182; SVF, 1: 83; TĐCT: 1113; TCR: 301. 
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366. Tên khoa học: Eria bidupensis (Gagnep.) Seidenf. ex Aver. 1988.   
Synonym: Dendrobium bidupense Gagnep. 1949. 
Tên Việt Nam: Nỉ lan bì đúp. 
Họ Orchidaceae __ Lan 
Phân hạng: EN B1+2b,c 
Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu của Việt Nam, có khu phân bố và nơi cư trú bị chia cắt. Hiện 
các điểm phân bố không ở trong khu bảo tồn thiên nhiên nào. Môi trường sống thường xuyên 
bị đe dọa xâm hại. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lâm Đồng (Đà Lạt, Bì Đúp, Đơn Dương, Bảo Lộc), Ninh Thuận (Ninh Sơn). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: BMP, 21(6): 737; IGVO: 239-400; OB, 114: 186. 

 
367. Tên khoa học: Eria donnaiensis (Gagnep.) Seidenf. 1992.   
Synonym: Dendrobium donnaiense Gagnep. 1949. 
Tên Việt Nam: Nỉ lan đồng nai. 
Họ Orchidaceae __ Lan 
Phân hạng: EN B1+2b,c 
Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu của Việt Nam, có khu phân bố và nơi cư trú rất hẹp. Hiện các 
điểm phân bố không ở trong khu bảo tồn thiên nhiên nào. Môi trường sống thường xuyên bị đe 
dọa xâm hại. 
Phân bố: 
- Trong nước: Mới thấy ở Lâm Đồng (Lang Hanh). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: BMP, 21(6): 737; IGVO: 236-400; OB, 114: 186. 
 
368. Tên khoa học: Eria lanigera Seidenf. 1992.   
Tên Việt Nam: Nỉ lan len. 
Họ Orchidaceae __ Lan 
Phân hạng: EN B1+2e 
Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu của Việt Nam, có khu phân bố và nơi cư trú rất hẹp. Hiện các 
điểm phân bố không ở trong khu bảo tồn thiên nhiên nào. Môi trường sống thường xuyên bị 
đe dọa. 
Phân bố: 
- Trong nước: Mới thấy ở Lai Châu (Sang Tang Ngai). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 1058; IGVO: 400; OB, 114: 177; SĐVN: 340.  
 
369. Tên khoa học: Eria obscura Aver. 1988.   
Tên Việt Nam: Nỉ lan tối. 
Họ Orchidaceae __ Lan 
Phân hạng: EN B1+2e 
Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu của Việt Nam, có khu phân bố và nơi cư trú chia cắt. Hiện chỉ 
có 1 điểm phân bố ở trong Vườn quốc gia Bạch Mã, nhưng nguy cơ đe dọa vẫn thường xuyên. 
Phân bố: 
- Trong nước: Thừa Thiên-Huế (Bạch Mã), Gia Lai (Kon Hà Nừng). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: BZh, 73(1): 100-107; IGVO: 236-237; OB, 114: 188. 
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370. Tên khoa học: Eria spirodela Aver. 1988.   
Tên Việt Nam: Nỉ lan bèo. 
Họ Orchidaceae __ Lan 
Phân hạng: EN B1+2e 
Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu của Việt Nam, có khu phân bố và nơi cư trú chia cắt. Hiện các 
điểm phân bố không ở trong khu bảo tồn thiên nhiên nào. Môi trường sống thường xuyên bị 
đe dọa. 
Phân bố: 
- Trong nước: Quảng Bình (Kẻ Bàng), Thừa Thiên-Huế (Bạch Mã), Kon Tum (Kon Plông, 
Măng Đen). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: BZh, 73a: 100-107; IGVO: 242-243; OB, 114: 167. 
 
371. Tên khoa học: Flickingeria vietnamensis Seidenf. 1992.   
Tên Việt Nam: Lan phích việt nam. 
Họ Orchidaceae __ Lan 
Phân hạng: EN B1+2b,c,e 
Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu của Việt Nam, có khu phân bố và nơi cư trú hẹp. Nguồn gen 
hiếm, khác tất cả các loài còn lại của chi này ở Việt Nam. Hiện mới chỉ trực tiếp thu được 
mẫu ở 1 điểm (Bảo Lộc). Nơi sống thường xuyên bị đe dọa xâm hại. 
Phân bố: 
- Trong nước: Mới thấy ở Lâm Đồng (Bảo Lộc). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: IGVO: 401; OB: 114: 205; SĐVN: 343. 
 
372. Tên khoa học: Habenaria praetermissa Seidenf. ex Aver. 1990.   
Tên Việt Nam: Hà biện praetermiss 
Họ Orchidaceae __ Lan 
Phân hạng: EN B1+2b,c 
Cơ sở phân hạng: Nguồn gen quý hiếm của Việt Nam. Loài có khu phân bố và nơi cư trú rất 
hẹp. Hiện đã bị suy giảm nghiêm trọng do tàn phá rừng, huỷ hoại nơi cư trú.  
Phân bố: 
- Trong nước: Hà Nam (Kiện Khê). 
- Thế giới: Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: OB, 114: 60; SĐVN: 345. 
 
373. Tên khoa học: Ione pallida Aver. 1997.   
Tên Việt Nam: Đại bao tái. 
Họ Orchidaceae __ Lan 
Phân hạng: EN B1+2b,c 
Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu của Việt Nam, có khu phân bố và nơi cư trú rất hẹp. Hoa đẹp 
dùng làm cảnh. Môi trường sống thường xuyên bị đe dọa xâm hại và chất lượng nơi sống suy 
giảm. 
Phân bố: 
- Trong nước: Đắk Lắk (Chư Yang Sinh), Lâm Đồng. 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: BZh, 82(3): 131-148. 
 
374. Tên khoa học: Liparis conopea Aver. 1997.   
Tên Việt Nam: Nhẵn diệp nón. 



Danh lục đỏ việt nam – phần ii. Thực vật 

 
 
340

Họ Orchidaceae __ Lan 
Phân hạng: EN B1+2b,c 
Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu của Việt Nam, nơi cư trú và khu phân bố rất hẹp. Hiện mới 
chỉ gặp ở 1 điểm. Môi trường sống thường xuyên bị xâm hại. 
Phân bố: 
- Trong nước: Mới thấy ở Cao Bằng (Trà Lĩnh: Quốc Toản). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: BZh, 82(3): 131-148. 
 
375. Tên khoa học: Liparis emarginata Aver. 1997.   
Tên Việt Nam: Nhẵn diệp môi lõm. 
Họ Orchidaceae __ Lan 
Phân hạng: EN B1+2b,c 
Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu của Việt Nam, có nơi cư trú và khu phân bố hẹp. Hiện mới 
chỉ gặp ở 1 điểm. Môi trường sống thường xuyên bị đe dọa xâm hại. 
Phân bố: 
- Trong nước: Mới thấy ở Hà Giang (Quản Bạ). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: BZh, 82(3): 131-148. 
 
376. Tên khoa học: Malaxis tixieri Seidenf. 1992.   
Tên Việt Nam: ái lan tixier. 
Họ Orchidaceae __ Lan 
Phân hạng: EN B1+2b,c 
Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu của Việt Nam, có khu phân bố và nơi cư trú rất hẹp. Hiện mới 
chỉ gặp ở 1 điểm. Môi trường sống thường xuyên bị đe dọa xâm hại. 
Phân bố: 
- Trong nước: Mới thấy ở Lâm Đồng (Đà Lạt). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: IGVO: 402; OB, 114: 148; SĐVN: 349.  
 
377. Tên khoa học: Monomeria dichroma (Rolfe) Schlechter, 1914.   
Synonym: Bulbophyllum dichromum Rolfe, 1907; Bulbophyllum jacquetii Gagnep. 1930; Ione 
dichroma (Rolfe) Gagnep. 1933; Bulbophyllum jacquetii var. rosea Guillaum. 1960; Sunipia 
dichroma (Rolfe) Ban & Huyen, 1984. 
Tên Việt Nam: Đơn hành lưỡng sắc 
Họ Orchidaceae __ Lan 
Phân hạng: EN B1+2b,c. 
Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu của Việt Nam. Nguồn gen quý hiếm và độc đáo. Khu phân bố 
và nơi cư trú bị chia cắt. Hiện đã bị suy giảm nghiêm trọng do khai thác cũng như chặt phá 
rừng huỷ hoại nơi cư trú. 
Phân bố: 
- Trong nước: Cao Bằng (Trà Lĩnh, Thăng Hen), Lâm Đồng (Đà Lạt, Lang Bian, Bì Đúp, Brain, 
Di Linh), Khánh Hòa (Nha Trang), Kon Tum (Ngọc Linh, Đắk Ban Khong), Trung Bộ (Nho 
KBang). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: IGVO: 285; OB, 114: 317; SĐVN: 350. 
 
378. Tên khoa học: Nervilia aragoana Gaudich. in Freyc. 1830.   
Synonym: Pogomia flabelliformis Lindl. 1840. 
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Tên Việt Nam: Chân trâu xanh, Lan cờ, Thanh thiên quỳ xanh, Trân châu xanh. 
Họ Orchidaceae __ Lan 
Phân hạng: VU B1+2b,c,e 
Cơ sở phân hạng: Loài có nơi cư trú và khu phân bố chia cắt. Cây giá trị làm cảnh và làm 
thuốc. Thuộc nhóm Lan một lá là đối tượng săn lùng để khai thác. Thuộc danh sách các loài 
cây cấm khai thác sử dụng của Nghị định 18-HĐBT. Môi trường sống và nơi phân bố bị xâm hại. 
Phân bố: 
- Trong nước: Bắc Giang, Hòa Bình (Lương Sơn, Lâm Sơn), Ninh Bình, Gia Lai (Chư Pah, Gia 
Lu), Đồng Nai (Biên Hoà), Tây Ninh. 
- Thế giới: ấn Độ, Nêpan, Butan, Trung Quốc, Mianma, Thái Lan, Lào, Campuchia,  Malaixia, 
Philippin, In®«nªxia, ¤xtr©ylia. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 985; DLCP: 156; FGI, 6: 630; IGVO: 81; OB, 114: 74; OPMS: 137; 
SVF, 1: 123; TCR: 348; T§CT: 1133. 
 
379. Tên khoa học: Nervilia fordii (Hance) Schlechter, 1911.   
Synonym: Pogonia fordii Hance, 1885. 
Tên Việt Nam: Thanh thiên quỳ, Lan cờ, Lan một lá, Trân châu trắng. 
Họ Orchidaceae __ Lan 
Phân hạng: EN A1d+2d 
Cơ sở phân hạng: Loài có nơi sống và khu phân bố chia cắt. Cây có giá trị làm cảnh và làm 
thuốc. Thuộc nhóm Lan một lá là đối tượng bị khai thác mạnh. Thuộc nhóm các loài cây cấm 
khai thác sử dụng của Nghị định 18-HĐBT. Môi trường sống bị xâm hại do nạn phá rừng. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hòa Bình, Quảng 
Ninh, Hải Phòng (Cát Bà). 
- Thế giới: Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: BZh, 85(4): 142; CCVN, 3: 985; SPM, 2: 144; TCR: 348; TĐCT: 657. 
 
380. Tên khoa học: Paphiopedilum appletonianum (Gower) Rolfe, 1896.    
Synonym: Cypripedium appletonianum Gower, 1893; Paphiopedilum appletonianum (Gower) 
var. poyntzianum (O’Brien) Pfitz. 1903. 
Tên Việt Nam: Hài đài cuốn, Hài táo, Lan hài apleton, Vệ hài apleton, Vệ hài đài trắng. 
Họ Orchidaceae __ Lan 
Phân hạng: VU B1+2b,c,e 
Cơ sở phân hạng: Loài có giá trị làm cảnh, có khu phân bố và nơi cư trú chia cắt. Thuộc 
nhóm Lan hài, là nhóm Lan thường bị săn lùng vì mục đích kinh doanh. Môi trường sống bị 
xâm hại. 
Phân bố: 
- Trong nước: Thừa Thiên - Huế (Phú Lộc: núi Bạch Mã), Đà Nẵng (Bà Nà), Khánh Hòa (núi 
Hòn Giao), Kon Tum (§¾k Glei, Kon Pl«ng), §¾k L¾k (Kr«ng Bông), Lâm Đồng, Ninh 
Thuận. 
- Thế giới: Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Campuchia, Malaixia. 
Tài liệu dẫn: BZh, 85(4): 143; CCVN, 3: 946; FGI, 6: 641; GP, 98: 280; IGVO: 21; OB, 114: 
19; S§VN: 353; SVF, 1: 131. 
 
381. Tên khoa học: Paphiopedilum delenatii Guillaum. 1925.   
Synonym: Cypripedium delenatii (Guillaum.) C. H. Curtis, 1931. 
Tên Việt Nam: Hài đỏ, Hài hồng, Lan hài gấm, Lan lưỡi hổ, Vệ hài delenat. 
Họ Orchidaceae __ Lan 
Phân hạng: CR A1c,d+2d, B1+2b,c,e 
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Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu của Việt Nam, có khu phân bố và nơi cư trú hẹp và chia cắt. Hiện chỉ 
còn gặp ở vài điểm. Nguồn gen độc đáo để lai tạo các giống mới. Thuộc nhóm Lan Hài, thường 
xuyên bị săn lùng vì giá trị kinh tế cao. Môi trường sống bị xâm hại, đã bị suy giảm số lượng 
nghiêm trọng. 
Phân bố: 
- Trong nước: Khánh Hòa (Khánh Vĩnh: sườn núi Hòn Giao), Lâm Đồng. 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: BZh, 85(4): 143; CCVN, 3: 946; FGI, 6: 640; GP, 98: 77; IGVO: 16; OB, 114: 
16; ORCHID: 1302-1308; S§VN: 354; SVF, 1: 132. 
 
382. Tên khoa học: Paphiopedilum dianthum T.Tang & F.T.Wang, 1940. 
Synonym: Paphiopedilum parishii var. dianthum (T. Tang & F.T. Wang) Karasaw & Saito, 1982. 
Tên Việt Nam: Hài xoắn, Hài hai hoa, Hài kép, Lan hài hoa, Lan hài xoắn. 
Họ Orchidaceae __ Lan 
Phân hạng: EN A1c,d+2d, B1+2b,c,e 
Cơ sở phân hạng: Loài có gi  ̧trị làm cảnh cao khác với các loài Hài khác vì mỗi cụm có 2-3 hoa rất 
đẹp. Hiện chỉ còn gặp ở vài điểm. Thuộc nhóm Lan Hài, đã bị khai thác mạnh, tiếp tục bị săn 
lùng tìm kiếm. Môi trường sống bị phá hủy, phân bố bị thu hẹp (Sa Pa và Phó Bảng). 
Phân bố: 
- Trong nước: Lào Cai (gần thị trấn Sa Pa), Sơn La (Mộc Châu), Hà Giang (Quản Bạ: Bát Đại 
Sơn; Yên Minh: Lao Và Chải), Cao Bằng (Nguyên Bình: Yên Lạc), Sơn La (thị trấn Mộc 
Châu), Hòa Bình (Mai Châu: Pà Cò và Hang Kia). 
- Thế giới: Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: BHBG: 38; GP, 98: 189; TCSH, 22 (4): 8. 
 
383. Tên khoa học: Paphiopedilum emersonii Koop. & P. J. Cribb, 1986.  

Synonym: Paphiopedilum huonglanae N. T. Tich, 1998, nom. inval.; Paphiopedilum 
emersonii var. huonglanae (N. T. Tich) N. T. Tich, 1998, comb. invalid.  
Tên Việt Nam: Hài điểm ngọc, Hài emerson, Hài hương lan. 
Họ Orchidaceae __ Lan 
Phân hạng: CR A1a,c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài có khu phân bố hẹp, bị săn lùng, khai thác ồ ạt để xuất khẩu trái phép qua 
biên giới. 
Phân bố: 
- Trong nước: Thái Nguyên (Võ Nhai), Vĩnh Phúc. 
- Thế giới: Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: GP, 98: 100; KOOPOW: 86. 
 
384. Tên khoa học: Paphiopedilum gratrixianum Mast. ex Rolfe, 1905.   
Synonym: Cypripedium gratrixianum Sander ex Mast. 1905, nom. inval.; Paphiopedilum 
affine De Wild. 1906; Cordula gratrixiana (Mast. ex Rolfe) Rolfe, 1912; Paphiopedilum 
villosum var. gratrixianum (Mast. ex Rolfe) Braem, 1988. 
Tên Việt Nam: Hài tam đảo, Lan hài tam đảo, Vệ hài cánh vàng, Vệ hài gratrix, Vệ hài trang trí. 
Họ Orchidaceae __ Lan 
Phân hạng: CR A1a,c,d+2d 
Cơ sở phân hạng: Thuộc nhóm Lan hài, có hoa đẹp; đã bị khai thác mạnh. Hiện chỉ gặp tại 2-3 
điểm. Tuy nằm trong Vườn quốc gia Tam Đảo, nhưng vẫn bị săn lùng gay gắt. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lào Cai, Vĩnh Phúc (Tam Đảo), Thái Nguyên. 
- Thế giới: Trung Quốc, Lào. 
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Tài liệu dẫn: BRAEM: 119; CCVN, 3: 947; FGI, 6: 640; GP, 98: 249; IGVO: 20; OB, 114: 
17; SVF, 1: 132. 
 
385. Tên khoa học: Paphiopedilum helenae Aver. 1996.    
Synonym: Paphipedilum delicatum Z. J. Liu & J. Y. Zhang, 2001 
Tên Việt Nam: Hài hêlen, Hài thăng heng, Lan hài hêlen, Lan hài vàng. 
Họ Orchidaceae __ Lan 
Phân hạng: EN A1a,cd, B1+2b,c,e 
Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu của Việt Nam, có khu phân bố và nơi cư trú rất hẹp. Hiện chỉ tồn tại 
ở 3 điểm khá gần nhau, rừng đang bị tàn phá. Thuộc nhóm Lan hài, bị tìm kiếm gay gắt vì có hoa 
rất đẹp. 
Phân bố: 
- Trong nước: Cao Bằng (Trà Lĩnh: núi quanh hồ Thăng Heng; Đông Khê), Bắc Kạn (Na Rì, 
Kim Hỷ). 
- Thế giới: Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: BZh, 81(9): 105-110; GP, 98: 238.  

 
386. Tên khoa học: Paphiopedilum hirsutissimum (Lindl. ex Hook.) Stein, 1892.  
Synonym: Cypripedium hirsutissimum Lindl. ex Hook.  1857. 
Tên Việt Nam: Tiên hài, Lan hài lông. 
Họ Orchidaceae __ Lan 
Phân hạng: VU A1c,d+A2d 
Cơ sở phân hạng: Loài thuộc nhóm Lan Hài có hoa đẹp, đã bị tìm kiếm khai thác quá mức và hiện 
vẫn tiếp tục. Môi trường sống bị xâm hại và thu hẹp (núi Cấm: Hà Giang). 
Phân bố: 
- Trong nước: Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn; Lâm Đồng (trồng ở Đà Lạt). 
- Thế giới: ấn Độ, Trung Quốc, Mianma, Thái Lan. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 947; GP, 98: 220-225; IGVO: 19; SĐVN: 356; SVF, 1: 133; TCR: 352. 
 
386A. Tên khoa học: Paphiopedilum hirsutissimum (Lindl. ex Hook.) Stein var. esquirolei 
(Schlechter) Karasawa & Saito, 1982.  
Synonym: Paphiopedilum esquirolei Schlechter, 1919; Cordula esquirolei (Schlechter) Hu, 1925. 
Tên Việt Nam: Tiên hài vàng xanh, Tiên hài hoà bình. 
Họ Orchidaceae __ Lan 
Phân hạng: EN B1+2e 
Cơ sở phân hạng: Loài có giá trị làm cảnh, khu phân bố và nơi cư trú chia cắt. Thuộc nhóm Lan 
Hài, có hoa đẹp, thường bị tìm kiếm vì mục đích thương mại. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lào Cai, Cao Bằng (Trà Lĩnh), Hòa Bình (Mai Châu). 
- Thế giới: Trung Quốc, Thái Lan, Lào. 
Tài liệu dẫn: BZh, 85 (4): 143; GP, 98: 220; ORCHID: 378. 
  
387. Tên khoa học: Paphiopedilum malipoense S.C. Chen & Z.H. Tsi, 1984.  
Tên Việt Nam: Hài xanh, Hài vân nam, Lan hài malipô. 
Họ Orchidaceae __ Lan 
Phân hạng: EN A1a,c,d+2d 
Cơ sở phân hạng: Loài có hoa đẹp có giá trị làm cảnh, khu phân bố và nơi cư trú chia cắt. Thuộc 
nhóm Lan hài, là nhóm Lan bị săn lùng vì các mục đích thương mại. 
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Phân bố: 
- Trong nước: Sơn La (Mộc Châu), Hà Giang (Quản Bạ: Cán Tỷ), Tuyên Quang (Na Hang), 
Bắc Kạn (Ba Bể), Cao Bằng (Trà Lĩnh), Lạng Sơn (Hữu Lũng), Hòa Bình (Mai Châu: Hang 
Kia-Pà Cò), Thanh Hoá (Bá Thước), Quảng Bình (Minh Hoá), Kon Tum. 
- Thế giới: Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: BZh, 85 (4): 143; GP, 98: 82; IGVO: 16; ORCHID: 150-155. 
 
388. Tên khoa học: Paphiopedilum micranthum T. Tang & F. T. Wang, 1951.   
Tên Việt Nam: Hài mạng đỏ tía, Hài hoa nhỏ, Hài mốc, Lan hài tía. 
Họ Orchidaceae __ Lan 
Phân hạng: ENA1a,c,d+2d, B1+2e 
Cơ sở phân hạng: Loài có hoa rất đẹp, giá trị làm cảnh, có khu phân bố và nơi cư trú hẹp. Thuộc 
nhóm Lan hài, thường bị tìm kiếm săn lùng gắt gao vì mục đích thương mại. 
Phân bố: 
- Trong nước: Hà Giang (Quản Bạ, Yên Minh, Vị Xuyên), Tuyên Quang (Na Hang), Cao 
Bằng (Trà Lĩnh), Bắc Kạn (Chợ Đồn). 
- Thế giới: Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: GP, 98: 91; IGVO: 17; LINDLE: 153; TCSH, 22(4): 9; TYLCB: 177-180. 
 
389. Tên khoa học: Paphiopedilum purpuratum (Lindl.) Stein, 1892.   
Synonym: Cypripedium purpuratum Lindl. 1837; Cypripedium sinicum Hance ex Reichb. f. 
1853; Cordula purpurata (Lindl.) Rolfe, 1912; Paphiopedilum aestivum Z. J. Liu & J. Y. 
Zhang, 2001. 
Tên Việt Nam: Hài tía, Hài vân. 
Họ Orchidaceae __ Lan 
Phân hạng: EN A1c,d+2d, B1+2b,e 
Cơ sở phân hạng: Loài có hoa rất đẹp, có giá trị làm cảnh; khu phân bố và nơi cư trú chia cắt. Thuộc 
nhóm Lan hài, đã và đang tiếp tục bị tìm kiếm khai thác. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lào Cai, Cao Bằng (Nguyên Bình), Tuyên Quang (Na Hang), Lâm Đồng. 
- Thế giới: Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: GP, 98: 380; IGVO: 21; OB, 114: 20; SVF, 1: 133; TYLCB: 177-180. 
 
390. Tên khoa học: Paphiopedilum tranlienianum Gruss & Perner, 1998.   
Synonym: Paphiopedilum caobangense N. T. Tich, 1999, nom. illeg. 
Tên Việt Nam: Hài chân tím, Hài trần liên, Lan hài bắc thái. 
Họ Orchidaceae __ Lan 
Phân hạng: EN A1a,c,d, B1+2e 
Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu của Việt Nam; khu phân bố và nơi cư trú hẹp. Cây có giá trị 
làm cảnh vì có hoa to đẹp. Thuộc nhóm Lan hài, thường bị tìm kiếm vì mục đích thương mại. 
Phân bố: 
- Trong nước: Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên (Đồng Hỷ), Tuyên Quang (Na Hang). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: TCHCa, 1: 14.  
 
391. Tên khoa học: Paphiopedilum vietnamense Gruss & Perner, 1999.   
Synonym: Paphiopedilum hilmari Sengh. & Schettl. 1999; Paphiopedilum mirabile W. 
Carvesto & G. Chiron, 1999. 
Tên Việt Nam: Hài việt nam, Hài bóng. 
Họ Orchidaceae __ Lan 
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Phân hạng: EW 
Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu của Việt Nam, có khu phân bố và nơi cư trú hẹp. Cây có giá 
trị làm cảnh vì có hoa to đẹp. Thuộc nhóm Lan hài, đối tượng săn lùng của tư thương trong 
nước và nước ngoài. 
Phân bố: 
- Trong nước: Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên (Đồng Hỷ). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: GRUSS: 1-8; JOrchid: 4; ORCHIDE: 31. 
 
392. Tên khoa học: Paphiopedilum villosum (Lindl.) Stein, 1892.   
Synonym: Cypripedium villosum Lindl. 1854; Cordula villosa (Lindl.) Rolfe, 1912; 
Tên Việt Nam: Hài lông, Kim hài, Lan hài lông, Lan hài vàng. 
Họ Orchidaceae __ Lan 
Phân hạng: EN B1+2b,c,e 
Cơ sở phân hạng: Loài có hoa rất đẹp, có giá trị làm cảnh; khu phân bố và nơi cư trú hẹp, chia cắt. 
Thuộc nhóm Lan hài, đã và đang bị tìm kiếm vì các mục đích thương mại. 
Phân bố: 
- Trong nước: Khánh Hòa (Hòn Giao), Gia Lai (Chư Pah), Lâm Đồng (Lạc Dương). 
- Thế giới: ấn Độ, Trung Quốc, Mianma, Thái Lan, Lào. 
Tài liệu dẫn: BZh, 73(6): 895; BZh, 85(4): 143; CCVN, 3: 948; FGI, 6: 638; GP, 98: 254; 
IGVO: 19; OB, 114: 19; SVF, 1: 133. 
 
393. Tên khoa học: Pteroceras semiteretifolium Pedersen, 1992.   
Synonym: Sarcochilus uniflorus Gagnep. in Guillaum. 1933 (FGI, 6), non Schlechter (1913); 
Pteroceras uniflorus (Gagnep.) Guillaum. ex Tixier, 1967, comb. invalid. 
Tên Việt Nam: Dực giác bán trụ 
Họ Orchidaceae __ Lan 
Phân hạng: EN B1+2b,c. 
Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu và là nguồn gen quý hiếm của Việt Nam, có khu phân bố và 
nơi cư trú chia cắt. Hiện đã bị suy giảm nghiêm trọng do chặt phá rừng huỷ hoại môi trường sống. 
Phân bố: 
- Trong nước: Gia Lai (KBang, Trạm Lập), Lâm Đồng (Đà Lạt: Prenn, Krean). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: IGVO: 369-370; OB, 114: 429; SĐVN: 324. 
 
394. Tên khoa học: Renanthera annamensis Rolfe, 1907.  
Tên Việt Nam: Hồng nhung nam, Huyết nhung trung. 
Họ Orchidaceae __ Lan 
Phân hạng: EN B1+2b,c,e. 
Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu và là nguồn gen quý hiếm của Việt Nam. Có khu phân bố và 
nơi cư trú rất hẹp. Hiện đã bị suy giảm nghiêm trọng do chặt phá rừng huỷ hoại môi trường sống. 
Phân bố: 
- Trong nước: Mới thấy ở Lâm Đồng (Đà Lạt). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: FGI, 6(2): 529; IGVO: 331; OB, 114: 367; SĐVN: 364. 
 
395. Tên khoa học: Renanthera citrina Aver. 1997.   
Tên Việt Nam: Hồng nhung vàng chanh, Phượng vĩ vàng. 
Họ Orchidaceae __ Lan 
Phân hạng: EN A1c,d, B1+2e 



Danh lục đỏ việt nam – phần ii. Thực vật 

 
 
346

Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu của Việt Nam, có khu phân bố và nơi cư trú chia cắt. Hiện chỉ 
mới gặp ở hai điểm. Loài này bị khai thác nhiều vì hoa đẹp, có giá trị làm cảnh. Môi trường 
sống luôn luôn bị đe dọa xâm hại. 
Phân bố: 
- Trong nước: Cao Bằng (Trà Lĩnh: Thăng Heng), Hòa Bình (Mai Châu). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: BZh, 85(4): 145; ORCHID: 1284-1290. 

 
90. Poaceae __ Họ Hoà thảo 

 
396. Tên khoa học: Chimonobambusa quadrangularis (Franceschi) Makino,1914. 
Synonym: Bambusa quadrangularis Fenzi, 1880; Tetragonocalamus quadrangularis (Fenzi) 
Nakai, 1933; Tetragonocalamus angulatus (Munro) Nakai, 1933; Chimonobambusa angulata 
(Munro) T. Q. Nguyen, 1991. 
Tên Việt Nam: Trúc vuông, Trúc cạnh. 
Họ Poaceae __ Hoà thảo 
Phân hạng: CR A1c,d, B1+2b,c,d,e 
Cơ sở phân hạng: Vùng phân bố hẹp, nơi cư trú chia cắt. Loài Trúc có giá trị đặc biệt, nguồn 
gen độc đáo: thân vuông; số lượng còn lại quá ít: hiện chỉ tìm thấy ở gần Đèo Gió (Ngân Sơn, 
Bắc Kạn); ở các địa điểm khác như Hà Giang và Bạch Thông (Bắc Kạn) nay không tìm thấy 
nữa. Loài vẫn tiếp tục bị chặt đốn để lấy nguyên liệu làm nhà, làm gác bếp. 
Phân bố: 
- Trong nước: Bắc Kạn (Ngân Sơn: Đèo Gió; Bạch Thông). 
- Thế giới: Trung Quốc, Nhật Bản. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 748; ICS, 5: 38; SĐVN: 320. 
 
397. Tên khoa học: Hemisorghum mekongense (A. Camus) C. Hubb. ex Bor, 1960. 
Synonym: Sorghum halepense var. mekongense A. Camus, 1919; Sorghum mekongensis (A. 
Camus) A. Camus, 1922. 
Tên Việt Nam: Lau vôi, Lau trắng. 
Họ Poaceae __ Hoà thảo 
Phân hạng: VU A1a,c,d, B1+2a,c 
Cơ sở phân hạng: Loài có khu phân bố hẹp, chỉ ở cuối sông Mêkông, có chế độ nước ngập 
hàng năm. Các bãi ven sông được khai thác trồng hoa mầu lương thực nên diện tích và số 
lượng giảm. 
Phân bố: 
- Trong nước: Tiền Giang (Cai Lậy, Tân Phước), Đồng Tháp (Hồng Ngự, Tân Hồng), An 
Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long. 
- Thế giới: Pakistan, ấn Độ, Xri Lanca, Mianma, Lào, Campuchia. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 710; FGI, 7: 323; GBCIP, 1: 512. 
 
398. Tên khoa học: Oryza minuta J. & C. Presl, 1830.  
Synonym: Oryza officinalis Wall. 1848, nom. nud.; Oryza latifolia Hook. f. 1896; Oryza 
manilensis Merr. 1908. 
Tên Việt Nam: Lúa ma nhỏ, Lúa hoang, Lúa ma. 
Họ Poaceae __ Hoà thảo 
Phân hạng: VU A2c 
Cơ sở phân hạng: Mọc ở ven bờ mương, kênh, rạch, ruộng ngập nước hoặc trên đất hoang ven 
rừng được khai phá nên diện tích và số lượng giảm; loài có giá trị nguồn gen lúa hoang. 
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Phân bố: 
- Trong nước: Bình Thuận (Tánh Linh), Bình Dương (Bến Cát, Tân Uyên), Đồng Nai (Định 
Quán, Long Khánh), Long An (Bến Lức). 
- Thế giới: ấn Độ, Malaixia, Philippin. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 628; FGI, 7: 496; GBCIP, 1: 605. 
 
399. Tên khoa học: Oryza rufipogon Griff. 1851.  
Synonym: Oryza fatua Koenig ex Trin, 1889; Oryza sativa ssp. rufipogon (Griff.) De Wet, 1891. 
Tên Việt Nam: Lúa trời, Lúa tiên, Lúa hoang. 
Họ Poaceae __ Hoà thảo 
Phân hạng: VU A2c, B1+2c 
Cơ sở phân hạng: Loài mọc ở ven bờ mương, kênh, rạch, ruộng nước sâu. 90% đất hoang 
vùng Đồng Tháp Mười đã bị khai phá nên diện tích và số lượng cá thể giảm nhiều. Loài có giá 
trị nguồn gen tạo giống lúa mới cho vùng ngập nước.  
Phân bố: 
- Trong nước: Long An (Mộc Hoá, Vĩnh Hưng, Tân Hưng), Tiền Giang (Tân Phước), Đồng 
Tháp (Tam Nông), Kiên Giang, Cà Mau. 
- Thế giới: ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan. 
Tài liệu dẫn: CCNVN, 2: 871; CCVN, 3: 629; FTa, 4: 321; GBCIP, 1: 605.. 
 
400. Tên khoa học: Phyllostachys nigra (Lodd. ex Loud.) Munro, 1868.  
Synonym: Bambusa nigra Lodd. ex Loud. 1823. 
Tên Việt Nam: Trúc đen, Hời chín seo, Trúc tím, Tử trúc. 
Họ Poaceae __ Hoà thảo 
Phân hạng: VU A1a 
Cơ sở phân hạng: Vùng phân bố tuy rộng, nhưng nơi cư trú hẹp, số lượng ít. Nguồn gen hiếm, 
bị khai thác lấy măng và lá làm thuốc. Môi trường sống cũng bị tàn phá. 
Phân bố: 
- Trong nước: Hà Giang (Đồng Văn: Quản Dí Ngài), Nam Bộ. 
- Thế giới: Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 749; SĐVN; 359. 
 

91. Smilacaceae __ Họ Khúc khắc 
 
401. Tên khoa học: Smilax elegantissima Gagnep. 1934.  
Synonym: Smilax polycephala Wang & Tang, 1978. 
Tên Việt Nam: Kim cang nhiều tán, Kim cang tán không cuống, Kim cương. 
Họ Smilacaceae __ Khúc khắc 
Phân hạng: VU B1 + 2b, c. 
Cơ sở phân hạng: Nguồn gen hiếm của Việt Nam. Khu phân bố bị thu hẹp do nạn chặt phá 
rừng, đe doạ bị tiêu diệt. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lào Cai (Sa Pa), Ninh Bình (Cúc Phương), Khánh Hoà (Hòn Bà). 
- Thế giới: Trung Quốc (Vân Nam). 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 607; FCLV, 20: 93; SĐVN: 367; TCSH, 16(4, CĐ): 141. 

402. Tên khoa học: Smilax petelotii T. Koyama, 1977.  
Synonym: Smilax planipes Wang & Tang, 1978. 
Tên Việt Nam: Kim cang petelot. 
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Họ Smilacaceae __ Khúc khắc 
Phân hạng: CR B2b, 3d. 
Cơ sở phân hạng: Nguồn gen quý hiếm của Việt Nam. Khu phân bố bị thu hẹp do nạn chặt 
phá rừng, đe doạ bị tiêu diệt. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lào Cai (Sa Pa: Phan Si Păng), Hà Tây (Ba Vì). 
- Thế giới: Trung Quốc (Vân Nam). 
Tài liệu dẫn: BNSMT, B, 3(4): 160; CCVN, 3: 603; FCLV, 20: 79; SĐVN: 370; TCSH, 16(4, 
C§): 142. 
 
403. Tên khoa học: Smilax poilanei Gagnep. 1934.  
Tên Việt Nam: Kim cang poilane 
Họ Smilacaceae __ Khúc khắc 
Phân hạng: CR B2b, 3d. 
Cơ sở phân hạng: Nguồn gen hiếm. Khu phân bố bị thu hẹp do nạn chặt phá rừng, đe doạ bị 
tiêu diệt. 
Phân bố: 
- Trong nước: Mới thấy ở Khánh Hoà (Nha Trang). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: BSBF, 81: 73; CCVN, 2: 589; FCLVN, 20: 84; SĐVN: 371; TCSH, 16(4, CĐ): 142. 

 
92. Stemonaceae __ Họ Bách bộ 

404. Tên khoa học: Stemona cochinchinensis Gagnep. 1934.  
Tên Việt Nam: Bách bộ nam 
Họ Stemonaceae __ Bách bộ 
Phân hạng: VU B1+2b,c 
Cơ sở phân hạng: Dự đoán tổng diện tích các khu phân bố không quá 20.000 km2. Nơi sống 
bị xâm hại do nạn phá rừng. Mặc dù chưa có sự thống kê cụ thể, song độ gặp trong tự nhiên 
rất ít; quần thể phân tán. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lạng Sơn (Hữu Lũng), Khánh Hoà (Diên Khánh: Khánh Vinh), Đồng Nai 
(Biên Hoà: Bao Chian). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 925; FGI, 6: 748; SĐVN: 372; TCDL, 6(4): 100. 
 

405. Tên khoa học: Stemona collinsae Craib. 1920.  
Tên Việt Nam: Bách bộ hoa tím, Bách bộ collin. 
Họ Stemonaceae __ Bách bộ 
Phân hạng: CR B2b, 3d. 
Cơ sở phân hạng: Nguồn gen hiếm với Việt Nam. Môi trường sống bị xâm hại do nạn phá 
rừng làm nương rẫy. Điểm phân bố ở Vĩnh Thạnh, có số lượng cá thể ít. 
Phân bố trong nước: Bình Định (Vĩnh Thạnh). 
- Thế giới: Thái Lan, Lào. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 102; FGI, 6: 750; SĐVN: 373; TCLD, 6(4): 100; TĐCT: 53. 
 

406. Tên khoa học: Stemona pierrei Gagnep. 1934.  
Tên Việt Nam: Bách bộ lá nhỏ, Bách bộ pierre. 
Họ Stemonaceae __ Bách bộ 
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Phân hạng: VU B1+2b,c 
Cơ sở phân hạng: Phân bố rải rác ở vùng Nam Trung bộ đến sát biên giới Campuchia. Ước 
tính diện tích nơi cư trú < 2000 km2 và tổng diện tích khu phân bố < 20.000 km2. Nơi sống bị 
xâm hại và làm hẹp phân bố do nạn phá rừng, canh tác nương rẫy. Đã từng bị khai thác. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lâm Đồng (Đạ Huoai), Đồng Nai (Biên Hoà), Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, 
Bình Dương, Tp. Hồ Chí Minh (Duyên Hải). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 925; FGI, 6: 749; SMP, 2: 304. 
 
407. Tên khoa học: Stemona saxorum Gagnep. 1934.  
Tên Việt Nam: Bách bộ đứng 
Họ Stemonaceae __ Bách bộ 
Phân hạng: VU B1+2b,c 
Cơ sở phân hạng: Phân bố rải rác từ Hoà Bình vào đến Thanh Hoá. Ước tính diện tích nơi cư 
trú < 2000 km2 và khu phân bố < 20.000 km2. Nơi sống bị xâm hại do nạn phá rừng, canh tác 
nương rẫy. 
Phân bố: 
- Trong nước: Hoà Bình (Lương Sơn), Ninh Bình (Hoa Lư, Cúc Phương), Thanh Hoá (Đông Sơn). 
- Thế giới: Thái Lan, Lào. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 926; FGI, 6: 749; SĐVN: 374; TCDL, 6(4): 100. 
 

93. Taccaceae __ Họ Râu hùm 

408. Tên khoa học: Tacca integrifolia Ker-Gawl. 1812.  
Synonym: Tacca laevis Roxb. 1832. 
Tên Việt Nam: Ngải rợm, Cỏ râu hùm, Hạ túc. 
Họ Taccaceae __ Râu hùm 
Phân hạng: VU A1a,c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài có khu phân bố rộng, nhưng mọc rất rải rác, bị khai thác ít nhiều để 
làm thuốc. Môi trường sống và nơi cư trú bị xâm hại và thu hẹp do nạn phá rừng, mở công 
trình thuỷ điện và đường giao thông. 
Phân bố: 
- Trong nước: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Tây, Hoà Bình, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-
Huế (A Lưới), Quảng Nam (Trà My), Quảng Ngãi (Sơn Hà, Sơn Tây), Phú Yên (Tuy Hoà, 
Sơn Hoà), Khánh Hoà (Ninh Hoà), Đồng Nai. 
- Thế giới: ấn Độ, Mianma, Thái Lan, Lào, Malaixia, Inđônêxia. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 924; FGI, 6: 695; SĐVN: 377; TCDL, 6(4): 100; TĐCT: 821. 
 
409. Tên khoa học: Tacca palmata Blume, 1827.  
Tên Việt Nam: N−a chân vịt, Râu hùm lá chân vịt. 
Họ Taccaceae __ Râu hùm 
Phân hạng: VU A1a,c,d 
Cơ sở phân hạng: Cỏ nhiều năm, mọc rải rác ven rừng, trong rừng thứ sinh, trảng cây bụi. 
Nguồn gen độc đáo: loài Râu hùm không có “râu”. Bị khai thác để làm thuốc; môi trường 
sống bị xâm hại. 
Phân bố: 
- Trong nước: Bà Rịa-Vũng Tàu (Côn Đảo), Kiên Giang (Phú Quốc, Thổ Chu). 
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- Thế giới: ấn Độ, Thái Lan, Lào, Campuchia, Malaixia, Philippin, Inđônêxia, Niu Ghinê. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 3: 923; SĐVN: 379; TĐCT: 881. 
 
410. Tên khoa học: Tacca subflabellata P. P. Ling & C. T. Ting, 1982.   
Synonym: Tacca vietnamensis Thin & Hoat, 1986. 
Tên Việt Nam: Phá lửa, Râu hùm lớn. 
Họ Taccaceae __ Râu hùm 
Phân hạng: VU A1a,c,d 
Cơ sở phân hạng: Phân bố rải rác, ước tính diện tích khu phân bố giảm 20% trong 10 năm vừa 
qua. Nơi sống bị xâm hại và thu hẹp do nạn phá rừng và khai thác gỗ. Đã từng bị khai thác (ở 
Hoà Bình, 1986). 
Phân bố: 
- Trong nước: Hà Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên (Đồng Hỷ), Bắc Giang (Sơn Động), Vĩnh 
Phúc, Hoà Bình (Đà Bắc), Nghệ An, Hà Tĩnh (Hương Sơn), Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, 
Quảng Nam. 
- Thế giới: Trung Quốc (Vân Nam). 
Tài liệu dẫn: FRPS, 16(1): 47; TCDL, 6(4): 100; TĐCT: 978. 
 

 
 

94. Trilliaceae –Họ  Trọng lâu 

411. Tên khoa học: Paris polyphylla Smith, 1819.  
Synonym: Daiswa polyphylla (Smith) Raf. 1838; Paris kwangtungensis Miau, 1982 
Tên Việt Nam: Trọng lâu nhiều lá 
Họ Trilliaceae __ Trọng lâu 
Phân hạng: EN A1c,d. 
Cơ sở phân hạng: Cỏ nhiều năm, mọc rải rác ven rừng, trong rừng thứ sinh, trảng cây bụi. 
Nguồn gen độc đáo: loài Râu hùm không có “râu”. Bị khai thác để làm thuốc; môi trường 
sống bị xâm hại. 
Phân bố: 
- Trong nước: Sơn La (Mộc Châu). 
- Thế giới: ấn Độ, Nêpan, Mianma, Trung Quốc, Thái Lan. 
Tài liệu dẫn: BBR, 6(1): 116; FFPl, 2: 615; FRPS, 15: 92; ICS, 5: 515; SĐVN: 357; TCSH 
14(4): 5; TCSH, 17(4, C§): 129. 


